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MÃ SỐ HAI CHỮ CÁI THỂ HIỆN TÊN NƯỚC VÀ CÁC THỰC THỂ KHÁC TRONG 

CÁC TƯ LIỆU SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP THEO TIÊU CHUẨN ST3 CỦA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 



 
Công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B - quyển 1 (02.2020) 

 

MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 
 
 
 

CÁC TỔ CHỨC QUỐC TẾ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NHỮNG MÃ SỐ INID TRÍCH TỪ TIÊU CHUẨN ST9 CỦA TỔ CHỨC SỞ HỮU TRÍ 

TUỆ THẾ GIỚI (WIPO) ĐỂ NHẬN BIẾT CÁC DỮ LIỆU THƯ MỤC DÙNG CÔNG BỐ 

ĐƠN VÀ VĂN BẰNG BẢO HỘ SÁNG CHẾ, GIẢI PHÁP HỮU ÍCH 

 
(11) Số bằng / Số công bố đơn 

(15) Ngày cấp 

(21) Số đơn 

(22) Ngày nộp đơn 

(30) Số đơn ưu tiên, ngày nộp đơn ưu tiên, nước xuất xứ 

(43) Ngày công bố đơn 

(45) Ngày công bố Bằng độc quyền sáng chế / Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

(51) Phân loại sáng chế quốc tế 

(54) Tên sáng chế 

(57) Tóm tắt sáng chế 

(62) Số và ngày nộp đơn sớm hơn mà từ đó tài liệu SC/GPHI này được tách 

(67) Số đơn và ngày nộp đơn sáng chế mà đơn đó được chuyển thành đơn GPHI 

(71) Tên và địa chỉ của người nộp đơn 

(72) Tên của tác giả 

(73) Tên, địa chỉ của chủ bằng độc quyền Sáng chế / Bằng độc quyền GPHI 

(74) Tên của người đại diện SHCN 

(75) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn 

(76) Tên của tác giả đồng thời là người nộp đơn và người được cấp văn bằng bảo hộ 

(86) Ngày nộp đơn PCT, số đơn 

(87) Ngày công bố đơn PCT, số công bố 
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Phần i 
 

SÁNG CHẾ  được cấp bằng độc quyền 

 
 
(11) 1-0022946 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07C  237/26, C07D  221/18,  

471/04,  207/08,  295/155, A61K  
31/437, A61P  31/04 

(21) 1-2015-01040 (22) 30.08.2013 
(86) PCT/US2013/057690 30.08.2013 (87) WO2014/036502 06.03.2014 
(30) 61/695,947      31.08.2012       US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.08.2015 329 
(73) TETRAPHASE PHARMACEUTICALS, INC.  (US) 

480 Arsenal Street, Suite 110, Watertown, MA 02472, United States of America 
(72) XIAO, Xiao-Yi (US), CLARK, Roger, B. (US), HUNT, Diana, Katharine (US), SUN, 

Cuixiang (CN), RONN, Magnus (US), ZHANG, Wu-Yan (US), HE, Minsheng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất tetraxyclin và dược phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức cấu trúc (I): 
 

 
 

hoặc muối dược dụng của hợp chất này. Các tham số của công thức cấu trúc (I) được xác 
định trong bản mô tả này. Sáng chế cũng đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất có công 
thức cấu trúc (I), hoặc muối dược dụng của hợp chất này. Các hợp chất và các dược 
phẩm này là hữu hiệu để điều trị và phòng ngừa nhiễm trùng hoặc sự hình thành khuẩn 
lạc. 
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(11) 1-0022947 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/519, A61P  

31/12 
(21) 1-2015-04891 (22) 26.06.2014 
(86) PCT/EP2014/063467 26.06.2014 (87) WO2014/207082 31.12.2014 
(30) 13174108.4      27.06.2013      EP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.05.2016 338 
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) MC GOWAN, David Craig (US), PIETERS, Serge Maria Aloysius (NL), LAST, 

Stefaan Julien (BE), EMBRECHTS, Werner (BE), JONCKERS, Tim Hugo Maria (BE), 
RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất pyrolo [3,2-d] pyrimidin và dược phẩm chứa nó để điều 

trị các bệnh nhiễm virut 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất pyrolo[3,2-d]pyrimidin, quy trình điều chế, dược phẩm để 

điều trị và /hoặc trị liệu các bệnh. 
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(11) 1-0022948 
(15) 30.12.2019 (51) 7 H04N  7/26 

(21) 1-2013-02390 (22) 18.01.2012 
(86) PCT/JP2012/050931     18.01.2012 (87) WO2012/108237A1 16.08.2012 
(30) 2011-027896     10.02.2011       JP 

2011-047655     04.03.2011       JP 
2011-187179     30.08.2011       JP 

(45) 25.02.2020            383 (43) 25.10.2013 307 
(73) VELOS MEDIA INTERNATIONAL LIMITED  (IE) 

Unit 32, the Hyde Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18 Ireland 
(72) TANAKA, Junichi (JP) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp xử lý hình ảnh, và vật ghi bất biến đọc 

được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý hình ảnh bao gồm bộ thu nhận được tạo cấu hình để 

thu nhận các thông số ma trận lượng tử hóa từ dòng mã hóa trong đó các thông số ma 
trận lượng tử hóa xác định ma trận lượng tử hóa được thiết lập trong bộ thông số khác 
với bộ thông số chuỗi và bộ thông số ảnh, bộ thiết lập được tạo cấu hình để thiết lập, 
dựa trên các thông số ma trận lượng tử hóa được thu nhận bởi bộ thu nhận, ma trận 
lượng tử hóa mà được sử dụng khi lượng tử hóa ngược dữ liệu được giải mã từ dòng mã 
hóa, và bộ lượng tử hóa ngược được tạo cấu hình để lượng tử hóa ngược dữ liệu được 
giải mã từ dòng mã hóa sử dụng ma trận lượng tử hóa được thiết lập bởi bộ thiết lập. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp xử lý hình ảnh và vật ghi bất biến đọc 
được bằng máy tính. 
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(11) 1-0022949 
(15) 30.12.2019 (51) 7 H04J  99/00, H04B  7/04 

(21) 1-2017-03054 (22) 01.12.2011 
(62) 1-2013-00346 
(86) PCT/JP2011/006741           01.12.2011 (87) WO2012/077310A1 14.06.2012 
(30) 2010-276457           10.12.2010      JP 

2010-293114           28.12.2010      JP 
2011-035085           21.02.2011      JP 
2011-093543          19.04.2011      JP 
2011-102098           28.04.2011      JP 
2011-140746           24.06.2011      JP 

(45) 25.02.2020                  383 (43) 25.10.2017 355 
(73) SUN PATENT TRUST  (US) 

450 Lexington Avenue, 38th Floor, New York, NY 10017, United States of America 
(72) MURAKAMI, Yutaka (JP), KIMURA, Tomohiro (JP), OUCHI, Mikihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền, thiết bị truyền, phương pháp thu và thiết 

bị thu 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp truyền để truyền tín hiệu được điều chế thứ nhất và 

tín hiệu được điều chế thứ hai trong cùng tần số tại cùng thời điểm. Theo phương pháp 
truyền, bộ nhân trọng số tiền mã hóa nhân trọng số tiền mã hóa với tín hiệu dải gốc sau 
khi ánh xạ thứ nhất và tín hiệu dải gốc sau khi ánh xạ thứ hai và xuất ra tín hiệu được 
điều chế thứ nhất và tín hiệu được điều chế thứ hai. Trong bộ nhân trọng số tiền mã hóa, 
các trọng số tiền mã hóa được chuyển đổi đều đặn. 
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(11) 1-0022950 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A61K  31/198,  31/519, C07D  

487/04 
(21) 1-2009-01307 (22) 19.11.2007 
(86) PCT/US2007/085100 19.11.2007 (87) WO2008/064157 29.05.2008 
(30) 60/860,840       22.11.2006       US 

60/861,459       29.11.2006       US 
60/957,236       22.08.2007       US 

(45) 25.02.2020              383 (43) 26.10.2009 259 
(73) INCYTE HOLDINGS CORPORATION  (US) 

1801 Augustine Cut-Off, Wilmington, DE 19803, United States of America. 
(72) ZHUO, Jincong (US), XU, Meizhong (US), HE, Chunhong (CN), ZHANG, Colin 

(CN), QIAN, Ding-Quan (CN), BURNS, David M. (US), LI, Yunlong (US), 
METCALF, Brian (US), YAO, Wenqing (US) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất imidazotriazin làm chất ức chế kinaza và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất imidazotriazin ức chế kinaza, như kinaza thụ thể yếu tố 

tăng trưởng tế bào gan (c-Met) và hữu dụng trong điều trị bệnh ung thư và các bệnh 
khác liên quan đến rối loạn điều hòa biểu hiện kinaza; và dược phẩm chứa hợp chất 
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(11) 1-0022951 
(15) 30.12.2019 (51)  C12N 9/10 

(21) 1-2011-00998 (22) 18.09.2009 
(86) PCT/AT2009/000364 18.09.2009 (87) WO2010/031101 25.03.2010 
(30) GM 501/2008      18.09.2008     AT 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.09.2011 282 
(73) ERBER AKTIENGESELLSCHAFT  (AT) 

Industriestrasse 21, A-3130 Herzogenburg, Austria 
(72) MOLL, Wulf-Dieter (AT), HARTINGER, Doris (AT), GRIEBLER, Karin (AT), 

BINDER, Eva Maria (AT), SCHATZMAYR, Gerd (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chất phụ gia để phân hủy các fumonisin bằng enzym và phương 

pháp sản xuất chất phụ gia này 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất chất phụ gia để phân hủy các fumonisin bằng 

enzym, trong đó ít nhất một trình tự axit nucleic của các gen tương ứng với các trình tự 
SEQ ID NO: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 và 24 được tạo ra, ít nhất một trình 
tự axit nucleic được biểu hiện trong tế bào chủ nhân chuẩn hoặc nhân sơ, và ít nhất một 
enzym theo đó được tạo ra tương ứng với các trình tự SEQ ID NO: 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 
17, 19, 21, 23 và 25, tùy ý cùng với đồng cơ chất, được sử dụng trong nguyên liệu thực 
vật thô. 
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(11) 1-0022952 
(15) 30.12.2019 (51) 7 H04N  7/26, H03M  7/40 

(21) 1-2014-00321 (22) 16.07.2012 
(86) PCT/EP2012/063929 16.07.2012 (87) WO2013/010997 24.01.2013 
(30) 61/508,477      15.07.2011      US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.08.2014 317 
(73) GE VIDEO COMPRESSION, LLC  (US) 

8 Southwoods Boulevard, Albany, New York 12211, United States of America 
(72) GEORGE, Valeri (DE), HENKEL, Anastasia (DE), KIRCHHOFFER, Heiner (DE), 

MARPE, Detlev (DE), SCHIERL, Thomas (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Bộ giải mã để dựng lại mảng mẫu, bộ mã hóa để mã hóa mảng 

mẫu và phương pháp dựng lại và mã hóa mảng mẫu 
  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ giải mã để dựng lại mảng mẫu, bộ mã hóa để mã hóa mảng mẫu 

và phương pháp dựng lại và mã hóa mảng mẫu. Mã hóa entropy một phần hiện thời của 
lát cắt entropy được xác định trước dựa vào, không chỉ các ước lượng xác suất tương ứng 
của lát cắt entropy được xác định trước như được thích ứng bằng cách sử dụng phần 
được mã hóa trước của lát cắt entropy được xác định trước, mà còn dựa vào các ước 
lượng xác suất như được sử dụng trong mã hóa entropy của miền lân cận trong không 
gian, theo thứ tự lát cắt entropy nằm trước lát cắt entropy tại phần lân cận của nó. Từ đó, 
các ước lượng xác suất được sử dụng trong mã hóa entropy được làm thích ứng với 
thống kê ký hiệu thực gần hơn, từ đó làm giảm mức giảm hiệu quả mã hóa thường do 
khía cạnh độ trễ thấp gây ra. Các mối tương quan thời gian được sử dụng bổ sung hoặc 
thay thế. 
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(11) 1-0022953 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07D  487/04, A61K  31/4985, 

A61P  19/08,  29/00,  31/00,  35/00,  
37/00, C07D  519/00 

(21) 1-2014-00126 (22) 11.07.2012 
(86) PCT/EP2012/063552  11.07.2012 (87) WO2013/010868 24.01.2013 
(30) 61/509,397       19.07.2011      US 

11174578.2       19.07.2011      EP 
(45) 25.02.2020              383 (43) 27.10.2014 319 
(73) MERCK SHARP & DOHME B.V.  (NL) 

Waardeweg 39, NL-2031 BN Haarlem, The Netherlands 
(72) BARF, Tjeerd A. (NL), JANS, Christiaan, Gerardus, Johannes, Maria (NL), MAN, de 

Adrianus, Petrus, Antonius (NL), OUBRIE, Arthur A. (NL), RAAIJMAKERS, Hans 
C.A. (NL), REWINKEL, Johannes, Bernardus, Maria (NL), STERRENBURG, Jan-
Gerard (NL), WIJKMANS, Jacobus C.H.M. (NL) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất 4-imiđazopyriđazin-1-yl-benzamit và 4-

imiđazotriazin-1-yl-benzamit dùng làm chất ức chế Tyrosin 
Kinaza Bruton (BTK) và dược phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất vòng pyriđin ngưng tụ có 5-6 cạnh có công thức I: 

 
hoặc muối dược dụng của nó hoặc dược phẩm chứa các hợp chất này để sử dụng trong 
trị liệu. Cụ thể, hợp chất vòng pyriđin ngưng tụ có 5-6 cạnh có công thức I theo sáng chế 
có thể dùng để điều trị các rối loạn qua trung gian Tyrosin kinaza Bruton (Btk). 
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(11) 1-0022954 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07D  213/75, A61K  31/505, A61P  

31/12, C07D  239/48 
(21) 1-2015-01203 (22) 03.10.2013 
(86) PCT/EP2013/070619 03.10.2013 (87) WO2014/053595 10.04.2014 
(30) 12187519.9      05.10.2012      EP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.08.2015 329 
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) MC GOWAN, David Craig (US), PIETERS, Serge Maria Aloysius (NL), 

EMBRECHTS, Werner (BE), LAST, Stefaan Julien (BE), JONCKERS, Tim Hugo 
Maria (BE), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR) 

(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất axylaminopyrimidin dùng trong điều trị bệnh nhiễm 

virut và các bệnh khác và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất axylaminopyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất này để 

sử dụng trong điều trị bệnh. 
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(11) 1-0022955 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07D  495/04, A61P  37/04, A61K  

31/519 
(21) 1-2015-04892 (22) 29.07.2014 
(86) PCT/EP2014/066219 29.07.2014 (87) WO2015/014815 05.02.2015 
(30) 13178534.7      30.07.2013      EP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.07.2016 340 
(73) JANSSEN SCIENCES IRELAND UC  (IE) 

Eastgate Village, Eastgate, Little Island, Co Cork, Ireland 
(72) MC GOWAN, David Craig  (US), RABOISSON, Pierre Jean-Marie Bernard (FR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất thieno[3,2-d]pyrimidin và dược phẩm chứa hợp chất 

này để điều trị các bệnh nhiễm virut 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất thieno[3,2-d]pyrimidin, quy trình điều chế hợp chất này, 

dược phẩm chứa hợp chất này để điều trị các bệnh nhiễm virut. 
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(11) 1-0022956 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A23L  1/30, A61K  35/74, B32B  

27/08,  7/02, A61P  1/12,  3/12 
(21) 1-2011-03472 (22) 09.07.2010 
(86) PCT/EP2010/059856 09.07.2010 (87) WO2011/003995A9 13.01.2011 
(30) 61/270,566      10.07.2009      US 

12/803,758      06.07.2010      US 
(45) 25.02.2020            383 (43) 25.12.2012 297 
(73) BIOGAIA AB  (SE) 

P.O. Box 3242, S-103 64 Stockholm, Sweden 
(72) LUNDQVIST, Christoffer (SE) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D &N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Sản phẩm probiotic bao gồm vi khuẩn axit lactic đông khô 

được trộn với bột pha dung dịch bù nước theo đường uống, 
phương pháp và sản phẩm để bảo quản vi khuẩn axit lactic 
đông khô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sản phẩm probiotic chứa vi khuẩn sinh axit lactic đông khô được 
trộn với bột pha dung dịch bù nước theo đường uống dạng khan. Sáng chế còn đề cập 
đến phương pháp và sản phẩm để bảo quản sản phẩm nhạy với ẩm, do đó kéo dài thời 
hạn sử dụng sản phẩm này, cụ thể hơn kéo dài thời hạn sử dụng của vi khuẩn sinh axit 
lactic đông khô được trộn với bột pha dung dịch bù nước theo đường uống (ORS). Bao 
gói bao gồm hai chất hút ẩm: một chất hút ẩm được kết hợp trong vật liệu giấy kim loại 
và chất hút ẩm thứ hai là bột pha dung dịch bù nước theo đường uống dạng khan. 
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(11) 1-0022957 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A01N 25/26, 43/60, 43/40, A61K 

31/44 
(21) 1-2012-00866 (22) 03.09.2010 
(86) PCT/US2010/047802 03.09.2010 (87) WO2011/028996 10.03.2011 
(30) 61/239,909      04.09.2009      US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.09.2012 294 
(73) 1. FMC CORPORATION  (US) 

2929 Walnut Street, Philadelphia, PA 19104, United States of America 
2. FMC Agro Singapore Pte. Ltd.  (SG) 
77 Robinson Road, #13-00, Robinson 77, Singapore 068896, Singapore 

(72) TAM, Wilson (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm trừ sâu, chế phẩm lỏng để phủ vật liệu giống, vật 

liệu giống hướng đất được phủ bằng chế phẩm này và phương 
pháp bảo vệ vật liệu giống hướng đất khỏi côn trùng gây hại 
ăn thực vật 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm trừ sâu chứa các hợp phần sau, tính theo khối lượng trên 
tổng khối lượng chế phẩm: 
(a) một hoặc nhiều thuốc trừ sâu antranilic điamit với lượng nằm trong khoảng từ 9% 
đến 91%; và 
(b) hợp phần copolyme khối etylen oxit-propylen oxit không ion hóa với lượng nằm 
trong khoảng từ 9% đến 91%, có độ hòa tan trong nước bằng ít nhất 5% khối lượng ở 

nhiệt độ 20°C, độ cân bằng ưa-kị nước bằng ít nhất 5 và khối lượng phân tử trung bình 
nằm trong khoảng từ 1500 đến 20000 dalton; 
trong đó tỷ lệ khối lượng giữa hợp phần (b) và hợp phần (a) nằm trong khoảng từ 1:10 
đến 10:1. 
Sáng chế cũng đề cập đến vật liệu giống hướng đất được phủ bằng chế phẩm nêu trên với 
lượng hữu hiệu trừ sâu. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm lỏng được cấu thành bởi chế 
phẩm nêu trên với lượng nằm trong khoảng từ 5% đến 80% khối lượng và chất mang 
lỏng dạng nước dễ bay hơi với lượng nằm trong khoảng từ 20% đến 95% khối lượng, và 
phương pháp bảo vệ vật liệu giống hướng đất và thực vật mọc từ đó khỏi côn trùng gây 
hại ăn thực vật, phương pháp này gồm việc phủ vật liệu giống bằng chế phẩm lỏng nêu 
trên với lượng hữu hiệu trừ sâu và sau đó làm bay hơi chất mang lỏng dạng nước dễ bay 
hơi này. 
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(11) 1-0022958 
(15) 30.12.2019 (51) 7 C07C  311/16,  311/20,  317/44,  

317/46, C07D  213/75, A61P  19/02,  
25/28,  29/00,  37/00, A61K  31/18,  
31/10,  31/44,  31/167 

(21) 1-2016-02310 (22) 03.12.2014 
(86) PCT/EP2014/076390  03.12.2014 (87) WO2015/082533 11.06.2015 
(30) 13195813.4       05.12.2013      EP 

14183274.1       02.09.2014      EP 
(45) 25.02.2020              383 (43) 26.09.2016 342 
(73) LEAD PHARMA HOLDING B.V.  (NL) 

Transistorweg 5, 6534 AT, Nijmegen, the Netherlands 
(72) CALS, Joseph Maria Gerardus Barbara (NL), NABUURS, Sander Bernardus (NL) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chất điều biến thụ thể mồ côi liên quan tới thụ thể axit 

retinoic gama (ROR gama) và dược phẩm chứa nó 
  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức I: 

 

 
 
                              Meta hoặc para 
                               (Công thức I) 

trong đó: 
A11 - A14 lần lượt là N hoặc CR11, CR12, CR13, CR14, với điều kiện là không quá hai trong 
số bốn vị trí A có thể đồng thời là N; R1 là C(1-6)alkyl, C(3-6)xycloalkyl, C(3-
6)xycloalkylC(1-3)alkyl, (di)C(1-6)alkylamino, (di)C(3-6)xycloalkylamino hoặc 
(di)(C(3-6)xycloalkylC(1-3)alkyl)amino, với tất cả nguyên tử cacbon của nhóm alkyl 
tùy ý được thế bởi một hoặc nhiều F và tất cả nguyên tử cacbon của nhóm xycloalkyl 
tùy ý được thế bởi một hoặc nhiều F hoặc metyl; R2 và R3 độc lập là H, F, metyl, etyl, 
hydroxy, metoxy hoặc R2 và R3 cùng nhau là cacbonyl, tất cả các nhóm alkyl, nếu có, 
tùy ý được thế bởi một hoặc nhiều F; R4 là H hoặc C(1-6)alkyl; R5 là H, hydroxyetyl, 
metoxyetyl, C(1-6)alkyl, C(6-10)aryl, C(6-10)arylC(1-3)alkyl, C(1-9)heteroaryl, C(1-
9)heteroarylC(1-3)alkyl, C(3-6)xycloalkyl, C(3-6)xycloalkylC(1-3)alkyl, C(2-
5)heteroxycloalkyl hoặc C(2-5)heteroxycloalkylC(1-3)alkyl, tất cả các nhóm tùy ý được 
thế bởi một hoặc nhiều F, Cl, C(1-2)alkyl, C(1-2)alkoxy hoặc xyano; một trong số các 
nhóm R7, R8 hoặc R9 là nhóm sulfonyl chứa R1; R6-R14 còn lại độc lập là H, halogen, 
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C(1-3)alkoxy, (di)C(1-3)alkylamino hoặc C(1-6)alkyl, tất cả các nhóm alkyl tùy ý được 
thế bởi một hoặc nhiều F; và R15 và R16 độc lập là H, C(1-6)alkyl, C(3-6)xycloalkyl, 
C(3-6)xycloalkylC(1-3)alkyl, C(6-10)aryl, C(6-10)arylC(1-3)alkyl, C(1-9)heteroaryl, 
C(1-9)heteroarylC(1-3)alkyl, C(2-5)heteroxycloalkyl hoặc C(2-5)heteroxycloalkylC(1-
3)alkyl, tất cả các nhóm tùy ý được thế bởi một hoặc nhiều F, Cl, C(1-2)alkyl, C(1-
2)alkoxy hoặc xyano. 

Các hợp chất này có thể được sử dụng làm chất ức chế ROR và hữu ích để điều trị các 

bệnh qua trung gian ROR. 
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(11) 1-0022959 
(15) 30.12.2019 (51) 7 B62J  9/00,  37/00 

(21) 1-2015-02157 (22) 29.03.2013 
(86) PCT/TH2013/000014 29.03.2013 (87) WO2014/158103 02.10.2014 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.12.2015 333 
(73) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1 Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556, Japan 
(72) PHOLUANG, Pholadej (TH) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Kết cấu lắp bầu lọc khí dùng cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp bầu lọc khí (10) dùng cho xe máy (100) bao gồm hộp 
chứa (16) lắp dưới chỗ ngồi (109) của xe máy; bầu lọc khí (12) lắp vào xe máy; ăcquy 
(14) lắp bên trong hộp chứa (16); bầu lọc khí (12) này được lắp trong ngăn thứ nhất (20) 
tạo ra liền khối với hộp chứa (16); và ăcquy được lắp trong ngăn thứ hai (22) tạo ra liền 
khối với hộp chứa (16). 
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(11) 1-0022960 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A01N  43/40,  37/24,  43/16,  43/90,  

47/32, A01P  7/04 
(21) 1-2013-00710 (22) 08.08.2011 
(86) PCT/JP2011/068486      08.08.2011 (87) WO2012/023529A1 23.02.2012 
(30) 2010-184721      20.08.2010      JP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 27.05.2013 302 
(73) ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 

3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002 Japan 
(72) SAKAMOTO, Norihisa  (JP), SAKAMOTO, Emiko (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát động vật chân đốt gây hại và phương pháp 

kiểm soát động vật chân đốt gây hại 
  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát động vật chân đốt gây hại chứa flonicamit, 

trixyclazol, và một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát bệnh thực vật được chọn từ nhóm 
gồm flutolanil, pencycuron và kasugamyxin. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp 
kiểm soát động vật chân đốt gây hại bằng cách sử dụng chế phẩm này. 
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(11) 1-0022961 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A01N  43/40,  37/24,  37/28,  43/16,  

43/56,  47/32, A01P  7/04 
(21) 1-2013-00712 (22) 08.08.2011 
(86) PCT/JP2011/068488  08.08.2011 (87) WO2012/023530A1 23.02.2012 
(30) 2010-184720      20.08.2010       JP 

2011-021485      03.02.2011       JP 
(45) 25.02.2020            383 (43) 27.05.2013 302 
(73) 1. SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED  (JP) 

27-1, Shinkawa 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8260 Japan 
2. ISHIHARA SANGYO KAISHA, LTD.  (JP) 
3-15, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka-shi, Osaka 550-0002 Japan 

(72) SAKAMOTO, Norihisa (JP), SAKAMOTO, Emiko  (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm kiểm soát động vật chân đốt gây hại và phương pháp 

kiểm soát động vật chân đốt gây hại 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm kiểm soát động vật chân đốt gây hại chứa flonicamit, một 

hoặc nhiều hợp chất điều tiết sự sinh trưởng của côn trùng được chọn từ nhóm (A), và 
một hoặc nhiều hợp chất kiểm soát các bệnh lụi vỏ cây lúa được chọn từ nhóm (B): 
Nhóm (A): nhóm gồm metoxyfenozit, tebufenozit, và chromafenozit; 
Nhóm (B): nhóm gồm flutolanil, pencycuron, N-[2-(1,3-dimetylbutyl)phenyl]-5- flo-
1,3-dimetyl-1H-pyrazol-4-carboxamit, furametpyr và validamyxin A, 
và có hiệu quả kiểm soát rất tốt đối với các động vật chân đốt gây hại. Sáng chế cũng đề 
cập đến phương pháp kiểm soát động vật chân đốt gây hại bằng cách sử dụng chế phẩm 
này. 
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(11) 1-0022962 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A61K  9/08,  47/26,  47/38,  9/16,  

31/55 
(21) 1-2015-03610 (22) 28.02.2014 
(86) PCT/JP2014/055890     28.02.2014 (87) WO2014/133196A1 04.09.2014 
(30) 2013-041105     01.03.2013      JP 
(45) 25.02.2020           383 (43) 25.11.2015 332 
(73) OTSUKA PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

9, Kanda-Tsukasamachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8535, Japan 
(72) AKAGI, Akitsuna (JP), SUZUKI, Kai (JP), NAKAMURA, Atsuya  (JP), 

NISHIBAYASHI, Toru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Huyền phù dùng qua đường miệng chứa tolvaptan vô định 

hình và phương pháp bào chế huyền phù này 
  (57)      Sáng chế đề xuất huyền phù dùng qua đường miệng chứa các hạt chứa tolvaptan vô định 

hình có thể kìm hãm hoặc làm chậm sự kết tinh tolvaptan vô định hình theo thời gian 
trong huyền phù này, và duy trì ổn định độ tan tolvaptan cao và độ hấp thu tolvaptan tốt 
qua đường ruột; và chế phẩm rắn để sử dụng theo đường miệng có thể được tạo huyền 
phù để tạo ra huyền phù dùng qua đường miệng khi sử dụng. 
Sáng chế đề cập đến huyền phù dùng qua đường miệng, cụ thể là siro, chứa (a) các hạt 
chứa tolvaptan vô định hình, (b) hydroxypropyl metylxenluloza (HPMC), và (c) dung 
môi, trong đó lượng HPMC (b) là 0,1 đến 25% trọng lượng theo tổng trọng lượng của 
huyền phù để sử dụng qua đường miệng. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào 
chế huyền phù này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải dệt kim đan ngang đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt kim đan ngang đàn hồi chứa sợi đàn hồi và sợi không đàn 
hồi, trong đó: vòng sợi dệt bao gồm sợi đàn hồi được kết nối liên tiếp theo hướng dọc 
của vải dệt kim; các cột của vòng sợi dệt được bố trí theo hướng ngang của vải dệt kim ở 
trạng thái mà ít nhất một cột của vòng sợi dệt liên kết với mỗi hai cột khác; góc mở giữa 
các bó sợi cấu thành vòng sợi dệt bao gồm sợi không đàn hồi nằm trong khoảng từ 50 
đến 150 độ; các lực kéo của vải dệt kim tròn đàn hồi theo hướng dọc và hướng ngang tại 
80% độ giãn nằm trong khoảng từ 100 đến 800cN; tỷ lệ của lực kéo theo hướng dọc với 
lực kéo theo hướng ngang nằm trong khoảng từ 0,5 đến 1,8; và phần trăm phục hồi độ 
giãn của độ giãn theo hướng dọc và hướng ngang là lớn hơn hoặc bằng 85% như được 
xác định sau khi cho vải qua ba vòng lặp giãn/phục hồi ở 80%. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải dùng cho túi khí và túi khí làm bằng vải này 

  (57)     Sáng chế đề xuất vải nền dùng cho túi khí có độ mở lỗ vải ở mép nằm giữa phần được 
giãn nở và phần không giãn nở ở nhiệt độ cao khi vải được tạo thành dưới dạng túi cho 
túi khí được giới hạn, thậm chí độ đàn hồi ở nhiệt độ thường được cải thiện, đặc biệt là 
độ bền chống kéo đứt ở mật độ cao được cải thiện. Vải nền cho túi khí này là vải nền túi 
khí không được phủ khác biệt ở chỗ hệ số phủ được biểu hiện bằng công thức sau đây 
nằm trong khoảng từ 2250 đến 2500 và mật độ khối nằm trong khoảng từ 700kg/m3 đến 
900kg/m3: 

((mật độ sợi dọc)+(mật độ sợi ngang))x(độ mảnh sợi). 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Vải dệt dùng cho túi khí, quy trình sản xuất vải dệt và túi khí 

sử dụng vải dệt này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vải dệt mà được dùng cho túi khí, là vải dệt trọng lượng nhẹ có 

lượng thấp của màng phủ nhựa, ngăn chặn khả năng thấm khí ở áp suất cao sau thời gian 
trôi qua, có độ ổn định các đặc tính sau khi xử lý may tốt, và có sự ngăn chặn rò rỉ ở 
phần được may khí tốt. Vải dệt dùng cho túi khí này bao gồm sợi tổng hợp, tại đó nhựa 
được phủ, và khác biệt ở chỗ, ở đường cong hấp thụ nhiệt DSC của vải dệt, tỷ lệ thu 
nhiệt ở nhiệt độ cao so với sự thu nhiệt lớn hơn 45% nhiệt độ đỉnh thu nhiệt nóng chảy ở 
đường cong hấp thụ nhiệt DSC của sợi cấu thành vải dệt. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập 
đến quy trình sản xuất vải dệt và túi khí sử dụng vải dệt này. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Hợp chất arylxyclohexylete của 

dihydrotetraazabenzoazulen và dược phẩm chứa hợp chất 
này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất arylxyclohexylete của dihydro-tetraazabenzoazulen, tức là 
arylxyclohexylete của dẫn xuất 5,6-dihydro-4H- 2,3,5,10b-tetraaza-benzo[e]azulen có 
công thức I: 

 

 
     trong đó R1, R2 và R3 là như được xác định ở đây. 

Hợp chất theo sáng chế hoạt động như các chất điều biến thụ thể V1a. Hợp chất này có 
tác dụng ngoại vi và trung tâm đối với các tình trạng đau bụng kinh, rối loạn chức năng 
giới tính ở giống đực và giống cái, tăng huyết áp, suy tim mãn tính, tiết xuất vasopressin 
không thích hợp, xơ gan, hội chứng thận hư, bồn chồn, v.v.. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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(54) Thiết bị lọc tốc độ cao 

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị lọc tốc độ cao có vật liệu xốp ở giữa để dễ dàng cho việc rửa 
ngược, trong đó nước chảy vào cần được lọc được dẫn tới phần trên của thiết bị lọc tốc 
độ cao và được lọc bởi dòng chảy xuống và vật liệu xốp được rửa ngược để duy trì hiệu 
quả tối ưu của thiết bị lọc bằng cách chặn dòng chảy của nước chảy vào và nước cần 
được xử lý sau khi cảm biến mức của nước chảy vào hoặc sự thay đổi trong dòng chảy 
của nước cần được xử lý, cung cấp nước rửa ngược và/hoặc không khí nhờ dòng chảy 
lên qua thiết bị rửa ngược để tách các chất gây ô nhiễm trong vật liệu xốp nhờ sự va đập 
và ma sát giữa vật liệu xốp bằng cách đưa vật liệu xốp qua dòng nước rửa ngược, đặt vật 
liệu xốp ở vị trí cố định, và xả các chất gây ô nhiễm qua ống xả của thiết bị lọc tốc độ 
cao trước khi các chất gây ô nhiễm lắng xuống. Ngoài ra, sáng chế đưa ra phương pháp 
rửa ngược của thiết bị lọc tốc độ cao sử dụng vật liệu xốp. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bơm tiêm  

  (57)     Sáng chế đề cập đến bơm tiêm gồm xy lanh có trục dọc và thành trong, pittông có thân 
pittông bsg phần tử bịt kín biến dạng được có bề mặt lồi, phần tử bịt kín biến dạng được 
này tiếp giáp với thành trong của xy lanh tại bề mặt chung tiếp giáp và bịt kín khe hở 
hình khuyên giữ thân pittông và thành trong của xy lanh, bề mặt chung tiếp giáp và phần 
tử bịt kín biến dạng được có kích thước quanh trục song song với trục dọc, trong đó, tỷ 
lệ giữa kích thước quanh trục của bề mặt chung tiếp giáp và kích thước quanh trục của 
phần tử bịt kín biến dạng được nằm trong khoảng từ 0,01 đến 0,4, và đường kính của 
phần tử bịt kín biến dạng được ở trạng thái chùng lớn hơn khoảng từ 3% đến 20% so với 
đường kính trong của xy lanh, và trong đó phần tử bịt kín biến dạng được có, hoặc 
pittông và phần tử biến dạng được có độ cứng Shore A nằm trong khoảng từ 50 đến 90. 
Theo các khía cạnh khác, sáng chế đề cập đến bơm tiêm bao gồm pittông và đến việc sử 
dụng pittông trong bơm tiêm sử dụng một lần. Pittông có thể ngăn chặn việc tái nạp 
bơm tiêm. 
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(54) Hệ thống mạng truyền thông không dây 

  (57)     Sáng chế đề xuất hệ thống mạng truyền thông không dây bao gồm: trong mỗi vùng 
trong số nhiều vùng điều khiển mà tuyến đường di chuyển của vật thể di động được 
phân chia, nhiều trạm cố định loại lan truyền, các trạm này được bố trí ở các khoảng 
cách định trước để thực hiện liên tục việc truyền thông không dây với các trạm cố định 
liền kề; và trạm điều khiển, trạm này thực hiện điều khiển mạng truyền thông không dây 
hoặc dạng tương tự. Các trạm điều khiển của các vùng điều khiển liền kề được nối với 
nhau bằng cáp dây. Hơn nữa, trạm điều khiển và vật thể di động chấp nhận kết cấu dư 
thừa để truyền thông thông qua trạm cố định được nối với trạm điều khiển bằng dây và 
truyền thông thông qua trạm cố định khác được nối với trạm điều khiển bằng dây. 
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(72) Bokun CHOI (KR), Kidong HONG (KR), Jeehye JUNG (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp điều khiển nhiều bộ phận nhập tín hiệu và thiết bị 

điện tử thực hiện phương pháp này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống điều khiển nhiều bộ phận nhập tín hiệu, 

và thiết bị điện tử thực hiện phương pháp này. Phương pháp điều khiển nhiều bộ phận 
nhập tín hiệu bao gồm các bước: thu nhận yêu cầu kích hoạt nhiều ứng dụng (app: 
application), xác định một hoặc nhiều bộ phận nhập để vận hành nhiều app, và phân 
định các bộ phận nhập cho nhiều app theo sự xuất hiện của một sự kiện hoặc thông tin 
định trước sao cho các bộ phận nhập có thể hoạt động để vận hành các app theo cách 
độc lập. 
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(54) Muối dược dụng ổn định ở dạng ansolvat của noribogain, chế 

phẩm chứa muối này, chất đa hình dạng solvat của 
noribogain hydroclorua tinh thể và muối phosphat của 
noribogain ở dạng đa hình tinh thể 

  (57)      Sáng chế đề cập đến các ansolvat của muối noribogain ổn định, hữu dụng trong bào chế 
dược phẩm để làm thuyên giảm cơn đau do cảm nhận đau ở bệnh nhân. Các ansolvat 
này có thể được điều chế bằng huyền phù đặc của các dạng solvat hóa, tốt hơn là 
noribogain hydroclorua được tạo solvat với MeOH trong EtOH/n−íc. 
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(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kháng thể đặc hiệu kép kháng VEGF/kháng ANG-2 và phương 

pháp tạo ra kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kháng thể đặc hiệu kép kháng nhân tố sinh trưởng nội mô mạch 

người (VEGF) và người và kháng angiopoietin-2 người (ANG-2), các phương pháp để 
tạo ra kháng thể, dược phẩm chứa kháng thể và việc sử dụng kháng thể này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm dư ăn được từ quy trình sản 

xuất etanol 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo ra sản phẩm dư ăn được có hàm lượng chất kháng 

sinh thấp hoặc gần như không chứa chất kháng sinh từ quy trình sản xuất etanol. Chất 
kháng sinh hoặc vi khuẩn có mặt trong sản phẩm dư ăn được tạo ra từ quy trình sản xuất 
etanol được làm bất hoạt bằng cách chiếu xạ sản phẩm dư ăn được này. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đầu nối và cụm ống gia cường chịu áp suất cao  

  (57)      Sáng chế đề xuất đầu nối và cụm ống gia cường chịu áp suất cao. Đầu nối dùng cho ống 
cao su mềm dẻo gia cường chịu nhiệt độ cao sử dụng khóa sóng dạng sin của phần gia 
cường và các bộ kẹp trong được gia công cẩn thận để làm cho một phần sợi thép gia 
cường nối trực tiếp với đầu nối và đặc biệt thích hợp với các ngành công nghiệp khoan 
và hóa dầu. Đầu nối để dùng với ống cao su gia cường sợi thép có đường kính lớn chịu 
áp suất cao được đề cập cùng với các phương án khác. Tất cả các đầu nối sẽ chịu được 
nhiệt độ và áp suất vỡ danh định của ống mà không bị phun ra hoặc rò rỉ; do đó, ống 
mềm bất kỳ mà nó sử dụng bộ phận cải tiến này sẽ bị hỏng trước khi đầu nối bật ra khỏi 
ống. Hai phương án thực hiện khác được đề xuất. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp xử lý sinh khối 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên liệu sinh 
khối. Phương pháp này bao gồm bước ép đùn kiểu trục vít. 
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(54) Phân hóa học dạng viên phân tán được trong nước và phương 

pháp sản xuất phân hóa học dạng viên này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phân hóa học dạng viên phân tán được trong nước và phương pháp 

sản xuất phân hóa học dạng viên bao gồm: lưu huỳnh nguyên tố được micron hóa với 
80% các hạt nhỏ có kích thước nhỏ hơn 30 micrômet, thành phần chất kết dính với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,95% đến 95% trọng lượng; chất hoạt động bề mặt với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 10% trọng lượng; muối tan được có mặt với 
lượng nằm trong khoảng từ 0,05% đến 95% trọng lượng; đất sét bentonit với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,05% đến 95% trọng lượng. Viên có kích thước miền hạt trung bình và 
cường độ chịu nén trung bình, tất cả ở dạng sao cho trong vòng vài phút tiếp xúc với 
nước, thì viên phân tán thành các hạt với hơn 10% các hạt đi qua sàng 50 lỗ (Kích thước 
theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Xơ kéo duỗi poly(etylen terephtalat), sợi mành lốp 

poly(etylen terephtalat) và phương pháp sản xuất chúng 
  (57)      Sáng chế đề cập đến xơ kéo duỗi poly(etylenterephtalat), có thể sử dụng để sản xuất sợi 

mành lốp poly(etylen terephtalat) có độ bền và độ ổn định kích thước tuyệt vời mà 
không cần công đoạn PCI (PCI: Post Cure Inflation -bơm phồng sau quá trình lưu hóa) 
sau quá trình lưu hóa lốp, đề cập đến sợi mành lốp poly(etylen terephtalat) và đến 
phương pháp sản xuất chúng. Xơ poly(etylenterephtalat) kéo duỗi có trị số L/S định 

trước là 2,0 kg/% hoặc lớn hơn sau khi xử lý nhiệt ở nhiệt độ 180°C dưới tải trọng ban 
đầu là 0,018 g/dtex (0,02 g/d) trong 2 phút. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã viđeo 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã viđeo. Phương pháp này bao gồm các bước: xác 
định độ sâu bit của các mẫu trong chuỗi viđeo; thu các hệ số biến đổi được lượng tử hóa 
của khối biến đổi trong chuỗi viđeo này từ dòng bit; tạo ra các hệ số biến đổi được định 
tỷ lệ của khối biến đổi bằng cách thực hiện lượng tử hóa ngược và định tỷ lệ trên các hệ 
số biến đổi được lượng tử hóa này; tạo ra các trị số mẫu trung gian của khối biến đổi 
bằng cách thực hiện biến đổi ngược theo chiều dọc trên các hệ số biến đổi được định tỷ 
lệ này; tạo ra các trị số dư của khối biến đổi bằng cách thực hiện biến đổi ngược theo 
chiều ngang trên các trị số mẫu trung gian của khối biến đổi này; tạo ra khối dự báo 
bằng cách thực hiện dự báo trong ảnh hoặc dự báo liên kết; và phục hồi các trị số mẫu 
bằng cách sử dụng các trị số dư của khối biến đổi và khối dự báo. 
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(54) Khuôn trên đính cúc 

  (57)      Sáng chế đề xuất khuôn trên đính cúc (10, 50, 60) có thể dập phần dọc trục (32) của bộ 
phận đính cúc (30) để đính cúc (20) lên vải (1) một cách chắc chắn mà không phụ thuộc 
vào chiều dày vải (1). Các phần lõm (13a, 63a) và các phần nhô (16, 56, 66) được tạo ra 
xen kẽ theo hướng chu vi trên đáy vận hành (11) của khuôn trên (10, 50, 60) để dập 
phần dọc trục (32) của bộ phận đính cúc (30), vốn xuyên qua vải (1) và sau đó đi qua lỗ 
đính cúc (24) của cúc (20) tại thời điểm đính cúc (20) lên vải (1). Các phần lõm (13a, 
63a) có thể cho phép phần dọc trục giãn nở ra ngoài theo phương hướng kính (32) tại 
thời điểm dập, và các phần nhô (16, 56, 66) có thể hạn chế phần dọc trục giãn nở ra 
ngoài theo phương hướng kính (32). Do vậy, phần dọc trục (32) có thể được giãn nở 
mạnh hơn nhờ các phần lõm (13a, 63a), trong khi phần dọc trục giãn nở ra ngoài theo 
phương hướng kính (32) có thể được hạn chế bởi các phần nhô (16, 56, 66). 
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(54) Khuôn trên để kẹp chặt khuy 

  (57)     Sáng chế đề xuất khuôn trên để kẹp chặt khuy (10) bao gồm thân khuôn (11), bộ phận 
giữ khuy (15) và chi tiết đàn hồi dạng trụ (20) nằm giữa thân khuôn (11) và bộ phận giữ 
khuy (15), khuôn này (10) có thể giải quyết cả lực khi được tác động vào chi tiết đàn hồi 
(15) tại thời điểm xuyên thủng vải lẫn thời điểm dập trụ và có thể giảm lực khi được tác 
động vào khuy (30), khuôn trên (10), máy dập gắn cố định khuy, v.v., vào thời điểm dập 
trụ. Nhờ tạo ra chi tiết đàn hồi (15) có hốc hình khuyên (22) dưới dạng được làm lõm ra 
ngoài theo phương hướng kính từ bề mặt trong (21) của chi tiết đàn hồi (15) chẳng hạn ở 
giữa bề mặt (21), chi tiết đàn hồi (15) được chia thành phần thành mỏng (23) nằm 
hướng ra ngoài theo phương hướng kính từ hốc (22) và hai hoặc nhiều phần thành dày 
(24a, 24b) duy trì bên trên và bên dưới hốc (22) và phần thành mỏng (23). Nhờ đó, vào 
thời điểm xuyên thủng vải khi lực thấp hơn lực vào thời điểm dập trụ đang được tác 
động vào chi tiết đàn hồi (15), phần thành mỏng (23) về cơ bản sẽ được biến dạng để 
hấp thu lực. Sau đó, ngay sau khi xuyên thủng vải, chi tiết đàn hồi (20) được phục hồi 
tạm thời để giải phóng phần lực, và sau đó khi lực dập lớn hơn lực lúc xuyên thủng đang 
được tác động vào chi tiết đàn hồi (15). Tại thời điểm này, phần thành mỏng (23) trước 
hết sẽ được biến dạng nhiều hơn lượng biến dạng lúc xuyên thủng, và sau đó phần thành 
dày (24) sẽ bắt đầu được biến dạng để hấp thu lực về cơ bản sau khi chúng tiếp xúc với 
hoặc nằm sát nhau. 
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(54) Khuy bấm kiểu bao 

  (57)      Sáng chế đề xuất khuy bấm kiểu bao (10, 60) làm bằng nhựa tổng hợp để tiếp nhận theo 
cách tháo được phần nhô (42) của khuy bấm kiểu bị bao (40) trong khoang tiếp nhận 
phần nhô (21, 71). Khuy bấm kiểu bao (10, 60) bao gồm phần nhô hình khuyên (20, 70) 
nhô lên từ đế (11, 61) và tạo ra khoang tiếp nhận phần nhô (21, 71). Trong phần nhô 
hình khuyên (20, 70), đã tạo ra các phần thành dày (23, 73, 83, 93) với chiều dày từ bề 
mặt trong của phần nhô tới mặt ngoài theo hướng kính là tương đối dày và các phần 
thành mỏng (24, 74, 84, 94) với chiều dày là mỏng hơn chiều dày ở các phần thành dày 
(23, 73, 83, 93). Các phần thành dày (23, 73, 83, 93) và các phần thành mỏng (24, 74, 
84, 94) được bố trí xen kẽ theo hướng chu vi. Nhờ đó, độ đàn hồi, theo phương hướng 
kính, của phần nhô hình khuyên (20, 70) sẽ là nhỏ ở các phần thành dày (23, 73, 83, 93) 
và cao ở các phần thành mỏng (24, 74, 84, 94). Do vậy, các phần thành dày (23, 73, 83, 
93) là tương đối khó biến dạng đàn hồi và các phần thành mỏng (24, 74, 84, 94) là 
tương đối dễ biến dạng đàn hồi. Do đó, độ chính xác cao xét về độ đàn hồi của phần nhô 
hình khuyên (20, 70) là không cần thiết khi chế tạo phần bấm kiểu bao, khiến cho việc 
chế tạo sẽ dễ dàng hơn. Hơn nữa, khả năng chống tháo trong khoang tiếp nhận phần nhô 
(21, 71) tương đối với phần nhô (42) có thể được duy trì tương đối cao và lực gài và nhả 
gài yêu cầu để gài và nhả gài đối tiếp phần nhô (42) với và ra khỏi khoang tiếp nhận 
phần nhô (21, 71) có thể được giảm. Hơn nữa, không thể xảy ra độ không đều về khả 
năng chống tháo hoặc lực gài hoặc nhả gài theo hướng chu vi. 
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(73) TECHNIP FRANCE  (FR) 

6-8 AllÐe de l'Arche Faubourg de l'Arche - ZAC Danton F-92400 Courbevoie, France 
(72) LAUGIER Jean-Paul (FR), SIMON Yvon (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và hệ thống cất phân đoạn dòng khí đã cracking 

để tạo ra phần cắt giàu etylen và dòng nhiên liệu 
  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống cất phân đoạn dòng khí đã cracking để tạo ra 

phần cắt giàu etylen và dòng nhiên liệu. Phương pháp này bao gồm các bước đưa dòng 
ra (140) của khí đã cracking từ bộ trao đổi nhiệt sau (58) vào trong bộ tách sau (60) và 
thu hồi, ở đỉnh của bộ tách sau (60), dòng khí nhiên liệu áp suất cao (144). Phương pháp 
này bao gồm các bước chuyển dòng (144) của nhiên liệu qua bộ trao đổi nhiệt sau (58) 
và bộ trao đổi trung gian (50, 54) để tạo ra dòng nhiên liệu áp suất cao đã gia nhiệt lại 
(146), làm giãn nở dòng nhiên liệu áp suất cao đã gia nhiệt lại (146) trong ít nhất một bộ 
giãn nở động lực thứ nhất (68) và chuyển dòng nhiên liệu đã giãn nở một phần (148) từ 
bộ trao đổi trung gian (50, 54) vào trong bộ giãn nở động lực thứ hai (70) để tạo ra dòng 
nhiên liệu đã giãn nở (152). Dòng nhiên liệu đã giãn nở (152) từ bộ giãn nở động lực thứ 
hai (70) được gia nhiệt lại trong bộ trao đổi nhiệt sau (58) và trong bộ trao đổi nhiệt 
trung gian (50, 54). 
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(21) 1-2014-03928 (22) 26.04.2013 
(86) PCT/IB2013/053304       26.04.2013 (87) WO2013/160874 31.10.2013 
(30) 20120493       27.04.2012      NO 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.02.2015 323 
(73) REACTIVE METAL PARTICLES AS  (NO) 

Neslia 1, N-1344 Haslum, Norway 
(72) Eirik Ruud (NO) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị tạo hạt chất rắn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tạo các hạt chất rắn dựa trên nguyên lý làm 
bay hơi khí trơ, phương pháp này bao gồm bước tạo ra dòng khí nạp liên tục bao gồm 
hơi chất bão hoà, và phun dòng khí nạp liên tục này vào vùng không gian trống của 
buồng phản ứng thành dòng phun nạp, và tạo ra ít nhất một dòng phun chất lỏng làm 
mát liên tục và phun ít nhất một dòng phun chất lỏng làm mát này vào buồng phản ứng, 
dòng phun nạp được tạo ra bằng cách đưa dòng nạp vào với áp suất cao hơn áp suất 
buồng phản ứng từ 0,01x105 đến 20x105 Pa qua vòi phun có chức năng như cửa vào lò 
và có miệng có tiết diện hình chữ nhật với chiều cao Afeed và chiều rộng Bfeed, với tỷ lệ 

hình dạng Bfeed/Afeed  2:1, và Afeed nằm trong khoảng từ 0,1 đến 40 mm, và mỗi trong số 
ít nhất một dòng phun chất lỏng làm mát được tạo ra bằng cách đưa chất lỏng làm mát 
qua vòi phun, mà dẫn dòng phun chất lỏng làm mát này sao cho nó giao với dòng phun 

nạp một góc từ 30 đến 150°, và trong đó mỗi trong số ít nhất một dòng phun chất lỏng 
làm mát này đều trộn với hầu như toàn bộ chất khí của dòng phun nạp tại một khoảng 
cách định trước cách khỏi miệng vòi phun dòng phun nạp. 
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(45) 25.02.2020             383 (43) 27.10.2014 319 
(73) ALCOA USA CORP.  (US) 

201 Isabella Street, Pittsburgh, Pennsylvania 15212-5858, United States of America 
(72) FEDUSA, Anthony J. (US), MYERS, Gary L. (US), HUNKER, Gary L. (US), DICK, 

Robert E. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp tạo vật chứa bằng kim loại 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo vật chứa bằng kim loại bao gồm các bước: uốn 
quăn ra phía ngoài mép trên của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần uốn quăn và mở 
rộng đường kính của phần thứ nhất của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở rộng 
thứ nhất; trong đó ít nhất một phần của phần mở rộng thứ nhất ở bên dưới phần uốn 
quăn. Theo một số phương án, các bước uốn quăn ra phía ngoài mép trên của vật chứa 
bằng kim loại để tạo ra phần uốn quăn và mở rộng đường kính của phần thứ nhất của vật 
chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở rộng thứ nhất được thực hiện trong hành trình đơn 
của khuôn đơn. Theo một số phương án, bước mở rộng đường kính của phần thứ nhất 
của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần mở rộng được thực hiện sau bước uốn quăn ra 
phía ngoài mép trên của vật chứa bằng kim loại để tạo ra phần uốn quăn. 
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(15) 30.12.2019 (51) 7 A61K  9/08,  31/196,  47/10, A61P  

29/00 
(21) 1-2015-02346 (22) 27.12.2013 
(86) PCT/IN2013/000805 27.12.2013 (87) WO2014/102824A1 03.07.2014 
(30) 3704/MUM/2012      28.12.2012      IN 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.01.2016 334 
(73) THEMIS MEDICARE LIMITED  (IN) 

11/12, Udyog Nagar, S.V. Road, Goregaon West, Mumbai - 400 104, Maharashtra, 
India 

(72) PATEL, Dinesh Shantilal (IN), PATEL, Sachin Dinesh (IN), KURANI, Shashikant 
Prabhudas (IN), PATEL, Madhavlal Govindlal (IN) 

(74) Công ty TNHH Trần Hữu Nam và Đồng sự (TRAN H.N & ASS.) 
(54) Chế phẩm chứa diclofenac và quy trình bào chế chế phẩm này 

  (57)    Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa diclofenac và muối của nó, trong đó lượng 
diclofenac và muối của nó nằm trong khoảng 25-200 mg. Chế phẩm này thích hợp cho 
các dạng tiêm truyền thông qua cơ, đường tĩnh mạch, miệng, da, dưới da, mũi, thuốc 
nhỏ mắt, thuốc đạn dùng qua trực tràng, âm đạo, trong khớp, qua tai. Sáng chế cũng đề 
xuất chế phẩm chứa hỗn hợp diclofenac và hoạt chất khác. Hơn nữa, sáng chế còn đề 
xuất phương pháp bào chế chế phẩm này. 
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(73) PIERRE FABRE MEDICAMENT  (FR) 

45, place Abel Gance, F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
(72) GOETSCH Liliane (FR), WURCH Thierry (FR), BES CÐdric (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Kháng thể đơn dòng và chế phẩm chứa nó 

  (57)     Sáng chế đề cập tới kháng thể có khả năng gắn kết đặc hiệu với thụ thể c-Met ở người 
và/hoặc có khả năng ức chế đặc hiệu hoạt tính tyrosin kinaza của thụ thể này, cùng với 
hoạt tính đối kháng được cải thiện, trong đó kháng thể này bao gồm vùng bản đã được 
cải biến. Sáng chế cũng đề cập tới chế phẩm chứa kháng thể như vậy đối kháng với c-
Met để sử dụng nó làm thuốc để điều trị ung thư. 
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(73) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) Shutaroh HATA (JP), Naoki HARA (JP), Noboru ONOZATO (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống máy tính 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống máy tính có khả năng đạt được cách thức thực hiện các 
chương trình điều khiển một cách độc lập với sự có mặt của các phương tiện dự phòng 
có thể sạc được. Hệ thống máy tính theo sáng chế có bộ nhớ bao gồm bộ nhớ bất khả 
biến và bộ nhớ khả biến và bộ xử lý để thực hiện các chương trình điều khiển được mô 
tả trong các bảng chương trình điều khiển của bộ nhớ. Bộ nhớ bất khả biến bao gồm 
bảng chương trình điều khiển thứ nhất. Bộ nhớ khả biến bao gồm bảng chương trình 
điều khiển thứ hai. Khi cấp nguồn, được xác định xem các phương tiện dự phòng có thể 
sạc được có mặt hay không và xem bảng chương trình điều khiển thứ nhất hay bảng 
chương trình điều khiển thứ hai được sử dụng ưu tiên. Khi không có sự kết nối của các 
phương tiện dự phòng có thể sạc được và bảng chương trình điều khiển thứ hai được sử 
dụng, nội dung của bảng chương trình điều khiển thứ nhất được truyền tới bảng chương 
trình điều khiển thứ hai. Nội dung của bảng chương trình điều khiển thứ hai được truyền 
tới bảng chương trình điều khiển thứ nhất tại mỗi chu trình điều khiển được xác định 
trước trong quá trình hoạt động bởi bảng chương trình điều khiển thứ hai. 
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(JP), KOIKE, Yuka (JP), IMAIZUMI, Tomoyoshi (JP), URANO, Yasuharu (JP), 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất este của axit guanidinobenzoic và dược phẩm chứa 

hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề xuất hợp chất hữu ích làm chất để phòng và/hoặc điều trị bệnh thận. Các tác 

giả sáng chế đã nghiên cứu hợp chất có hoạt tính ức chế trypsin, và xác định được rằng 
hợp chất este của axit guanidinobenzoic có hoạt tính ức chế trypsin, nhờ đó hoàn thành 
sáng chế. Hợp chất este của axit guanidinobenzoic theo sáng chế có thể được sử dụng 
làm chất để phòng và/hoặc điều trị bệnh thận (ví dụ, bệnh thận mãn, bệnh viêm thận tiểu 
cầu cấp, tổn thương thận cấp, và các bệnh tương tự) làm chất thay thế liệu pháp điều trị 
bằng chế độ ăn nghèo protein, và/hoặc làm chất để phòng và/hoặc điều trị bệnh liên 
quan tới trypsin (ví dụ, viêm tụy mãn tính, bệnh trào ngược dạ dày thực quản, bệnh não 
gan, cúm, và các bệnh tương tự). 
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(72) MATSUMOTO, Naomi (JP), HACHITANI, Yoichi (JP), OSAKABE, Kinobu (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thủy tinh dùng cho vật nền môi trường ghi từ, vật nền môi 

trường ghi từ và môi trường ghi từ 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thủy tinh dùng cho vật nền môi trường ghi từ bao gồm, biểu thị 

dưới dạng phần trăm mol, từ 50 đến 75% SiO2, từ 0 đến 5% Al2O3, từ 0 đến 3% Li2O, từ 
0 đến 5% ZnO, tổng lượng Na2O và K2O nằm trong khoảng từ 3 đến 15%, tổng lượng 
MgO, CaO, SrO, và BaO nằm trong khoảng từ 14 đến 35%, tổng lượng ZrO2, TiO2, 
La2O3, Y2O3, Yb2O3, Ta2O5, Nb2O5, và HfO2 nằm trong khoảng từ 2 đến 9%, với tỷ lệ 
mol {(MgO+CaO)/(MgO+CaO+SrO+BaO)} nằm trong khoảng từ 0,85 đến 1, và với tỷ 
lệ mol (Al2O3/(MgO+CaO)} nằm trong khoảng từ 0 đến 0,30. Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến vật nền môi trường ghi từ và môi trường ghi từ. 
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(54) Máy gặt đập liên hợp 

  (57)      Sáng chế đề xuất máy gặt đập liên hợp để xả các đối tượng được xử lý trong vùng chưa 
được gặt liền kề với tuyến chuyển động gặt không dễ dàng. 
Máy gặt đập liên hợp theo sáng chế bao gồm: thân phương tiện; thiết bị đập; và bộ gom 
hạt; trong đó thiết bị đập và bộ gom hạt được bố trí nằm ngang cạnh nhau trên thân 
phương tiện, và trong đó cửa xả được tạo ra tại đầu phía sau của thiết bị đập để xả các 
đối tượng được xử lý đi qua thiết bị đập, khác biệt ở chỗ: phần nghiêng dẫn hướng được 
bố trí về phía dưới của cửa xả để dẫn hướng các đối tượng được xử lý được xả từ cửa xả, 
từ phía thiết bị đập đến phía bộ gom hạt theo chiều độ rộng của thân phương tiện và cho 
phép các đối tượng được dẫn hướng rơi trên nền. 
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(54) Hợp chất 6-axyl-1,2,4-triazin-3,5-dion và thuốc diệt cỏ chứa hợp 

chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hợp chất có đủ hoạt tính diệt cỏ ở liều lượng thấp khi chúng 

được sử dụng cho đất trồng và tán lá, và chế phẩm hóa nông sử dụng chúng, đặc biệt là 
thuốc diệt cỏ. Các hợp chất này là các hợp chất triazin có công thức 1 dưới đây hoặc 
muối của chúng, và các thuốc diệt cỏ chứa chúng: 

 

 
trong công thức này, R1 là nguyên tử hydro; nhóm C1-C12 alkyl; nhóm C2-C6 alkenyl, 
v.v.. R2 là nhóm C1-C12 alkyl, v.v.. Y và Z là nguyên tử oxy hoặc nguyên tử lưu huỳnh, 
và A là nhóm vòng có 5 hoặc 6 cạnh mà có thể chứa nguyên tử nitơ, nguyên tử oxy, hoặc 
nguyên tử lưu huỳnh. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Vật chứa ắc quy chì-axit, ắc quy chì-axit sử dụng vật chứa ắc 

quy chì-axit này và hộp chứa ắc quy chì-axit. 
  (57)      Sáng chế đề xuất vật chứa ắc quy chì-axit trong đó ức chế sự phân hủy của nhựa nguyên 

liệu gây ra do chì và cải thiện khả năng chịu nhiệt, và ắc quy chì-axit sử dụng vật chứa 
ắc quy chì-axit này và hộp chứa ắc quy chì-axit. Vật chứa ắc quy chì-axit bao gồm chế 
phẩm nhựa chứa nhựa gốc polyolefin làm thành phần chính, trong đó chế phẩm nhựa 
được tạo kết cấu để chứa một lượng nhỏ hơn hoặc bằng 300ppm chì. 
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LTD.) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng (4; 200) dùng cho dụng cụ phân phối 
thuốc. Cơ cấu thiết lập liều lượng này bao gồm vỏ bọc ngoài (40; 204) và vỏ bọc trong 
(208) có rãnh ngoài. Vỏ bọc trong (208) dẫn hướng cho bộ dẫn động (30; 209) để phân 

phối liều lượng được thiết lập. ống nối chọn liều lượng (10; 206) được bố trí giữa vỏ 
bọc ngoài và vỏ bọc trong (208) và ăn khớp quay được với vỏ bọc trong (208). Khi liều 
lượng được thiết lập, ống nối chọn liều lượng quay và dịch chuyển ra ngoài cả vỏ bọc 
ngoài lẫn vỏ bọc trong (208). 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị phục hồi độ xốp và phương pháp phục hồi độ xốp cho 

vải không dệt 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị phục hồi độ xốp cho vải không dệt để phục hồi độ xốp của 

vải không dệt bằng cách thổi không khí nóng để làm nóng vải không dệt, thiết bị này 
bao gồm: cơ cấu làm nóng bao gồm bộ phận vỏ (30, 40), các cửa vào phun tia (16b, 
16d) và cửa tháo, bộ phận vỏ có khoảng không của băng tải trong đó vải không dệt được 
vận chuyển, cửa vào phun tia thổi không khí nóng vào trong khoảng không của băng tải 
từ phía này sang phía bên kia của khoảng không của băng tải theo hướng vận chuyển 
của vải không dệt, cửa tháo tháo không khí nóng từ khoảng không của băng tải, không 
khí nóng thổi dọc theo hướng vận chuyển trong khi tiếp xúc với một trong hai bề mặt 
của vải không dệt; và các cơ cấu làm biến dạng (12c, 12e) mà làm biến dạng vải không 
dệt được tháo ra từ bộ phận vỏ (30, 40) do vậy một bề mặt của vải không dệt là lồi. Sáng 
chế cũng đề cập đến phương pháp phục hồi độ xốp cho vải không dệt. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị phục hồi độ xốp cho vải không dệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị phục hồi độ xốp cho vải không dệt, thiết bị này bao gồm: 
nguồn không khí nóng; và bộ phận vỏ bao gồm thành phần đáy, thành phần thứ nhất và 
thành phần thứ hai. Thành phần thứ nhất đối mặt với bề mặt thứ nhất của thành phần đáy 
và ngăn vách khoảng không của băng tải thứ nhất đối với vải không dệt. Thành phần thứ 
hai đối mặt với bề mặt thứ hai của thành phần đáy và ngăn vách khoảng không của băng 
tải thứ hai đối với vải không dệt. Thành phần đáy có buồng không khí nóng thứ nhất và 
buồng không khí nóng thứ hai được tạo ra bên trong thành phần đáy. Bề mặt thứ nhất có 
cửa vào phun tia thứ nhất. Bề mặt thứ hai được đặt ở phía đối diện với bề mặt thứ nhất, 
và có cửa vào phun tia thứ hai. Buồng không khí nóng thứ nhất được cung cấp không khí 
nóng từ nguồn không khí nóng và nối thông lưu với cửa vào phun tia thứ nhất. Buồng 
không khí nóng thứ hai được cung cấp không khí nóng và nối thông lưu với cửa vào 
phun tia thứ hai. Buồng không khí nóng thứ nhất và buồng không khí nóng thứ hai được 
bố trí sao cho ít nhất chồng lên nhau một phần theo hướng vuông góc đến bề mặt thứ 
nhất. Hướng vận chuyển trong đó vải không dệt được vận chuyển trong khoảng không 
của băng tải thứ nhất khác với hướng vận chuyển trong khoảng không của băng tải thứ 
hai. Không khí nóng thổi dọc theo hướng vận chuyển từ phía này sang phía bên kia theo 
hướng vận chuyển và không khí nóng thổi từ cửa vào phun tia thứ nhất trong khoảng 
không của băng tải thứ nhất. Không khí nóng thổi dọc theo hướng vận chuyển từ phía 
khác hướng đến một phía theo hướng vận chuyển và không khí nóng thổi từ cửa vào 
phun tia thứ hai trong khoảng không của băng tải thứ hai. 
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(54) Cấu trúc axit nucleic chứa cụm gen sinh tổng hợp pyripyropen 

và gen đánh dấu, thể biến nạp vi sinh vật chứa cấu trúc axit 
nucleic này và phương pháp sản xuất pyripyropen 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cấu trúc axit nucleic chứa cụm gen sinh tổng hợp pyripyropen và 
gen đánh dấu. Cấu trúc axit nucleic theo sáng chế tạo ra phương pháp sản xuất ít tốn 
kém và năng suất cao để sản xuất pyripyropen. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị để điều khiển tài nguyên vô tuyến, và 

vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để điều khiển tài nguyên vô tuyến để làm 

giảm độ trễ khi việc tạo kết nối mạng giữa thiết bị người dùng (user equipment - UE) và 
nút mạng khi yêu cầu cập nhật vùng theo dõi (tracking area update - TAU) đã bị từ chối 
trong quá trình lựa chọn lại tiến hóa dài hạn LTE (Long Term Evolution). Theo giao 
thức báo hiệu sửa đổi, UE có thể tránh được việc kích hoạt bộ định thời thử lại kết nối 
NAS và trực tiếp chuyển sang thiết lập sự kết nối tới mạng, làm giảm độ trễ truyền 
thông UE từ khoảng mười một giây xuống ít hơn một giây. 
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(54) Hợp chất ba vòng được thế dùng làm chất ức chế FGFR và dược 

phẩm chứa hợp chất này  
  (57)      Sáng chế đề cập đến các hợp chất ba vòng có công thức I, và các dược phẩm chứa 

chúng, các hợp chất này là các chất ức chế một hoặc nhiều enzym FGFR và có thể dùng 
để điều trị các bệnh liên quan đến thụ thể yếu tố sinh trưởng nguyên bào sợi FGFR 
(FGFR: Fibroblast Growth Factor Receptor) như bệnh ung thư. 
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nguyên peptit để bảo vệ lợn con chống lại khả năng bị lây 
nhiễm PCV2    

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm vacxin circovirut của lợn typ 2 (PCV2) chứa kháng nguyên 
peptit thu được từ protein capsit PCV2 được mô tả. Theo các phương án khác nhau, 
kháng nguyên peptit bao gồm các axit amin của protein capsit từ khoảng axit amin 47 
đến khoảng axit amin 202. Theo một số phương án, kháng nguyên peptit liên kết tùy ý 
với epitop nhân tạo tế bào T hỗ trợ và/hoặc được trộn với các epitop tế bào T hỗ trợ thu 
được từ các protein ORF1 và ORF3 của PCV2. Sáng chế cũng đề xuất các phương pháp 
sử dụng chế phẩm vacxin PCV2. Theo các phương án khác nhau, chế phẩm vacxin được 
sử dụng ở các động vật để ngăn chặn lây nhiễm PCV2. Theo các phương án khác, chế 
phẩm vacxin PCV2 được sử dụng làm kháng nguyên để chẩn đoán lây nhiễm PCV2. 
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(73) LONATI S.P.A.  (IT) 

Via Francesco Lonati, 3, I-25124 Brescia, Italy 
(72) LONATI, Ettore (IT), LONATI, Tiberio (IT), LONATI, Fausto (IT) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp đóng kín một đầu dọc trục của sản phẩm dạng 

ống và xả sản phẩm này ở dạng lộn trái và thiết bị thực hiện 
phương pháp này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp đóng kín tự động một đầu dọc trục của sản phẩm 
dạng ống và để xả sản phẩm này ở dạng lộn trái, và thiết bị thực hiện phương pháp này. 
Phương pháp theo sáng chế bao gồm bước định vị sản phẩm (50), ở dạng lộn phải, ở 
trạm khâu hoặc liên kết (18), được bố trí sao cho trục của nó gần như thẳng đứng và sao 
cho nó treo, bằng đầu dọc trục thứ nhất (50a), để được đóng kín bằng cách khâu hoặc 
liên kết, từ thiết bị điều khiển hình khuyên (2). Tiếp đó lồng sản phẩm (50), được giữ 
bởi thiết bị điều khiển (2), vào ống đảo ngược trên (3) mà được hoặc có thể được bố trí, 
với đầu dọc trục dưới của nó, bên trên thiết bị điều khiển (2) cho hành trình của sản 
phẩm (50) qua thiết bị điều khiển (2); hành trình này bố trí sản phẩm (50) ở dạng lộn 
trái. Bước đóng kín đầu dọc trục thứ nhất (50a) của sản phẩm (50) bằng cách khâu hoặc 
liên kết. Sau đó là bước nhả khớp sản phẩm (50) ra khỏi thiết bị điều khiển (2) và bước 
chuyển sản phẩm (50) qua đầu dọc trục trên của ống đảo ngược trên (3). 
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(86) PCT/KR2012/004858 20.06.2012 (87) WO2012/177037A2 27.12.2012 
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(45) 25.02.2020             383 (43) 25.04.2014 313 
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) Hyoung Ju JI (KR), Youn Sun KIM (KR), Young Bum KIM (KR), Joon Young CHO 

(KR), Seung Hoon CHOI (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Trạm cơ sở và thiết bị người dùng trong hệ thống truyền 

thông không dây và phương pháp thực hiện bởi trạm cơ sở và 
thiết bị người dùng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị truyền và thu thông tin cấu hình khung 
song công phân thời {TDD: Time Division Duplex). Trạm cơ sở truyền thông tin cấu 
hình khung TDD dưới dạng thông tin hệ thống đến thiết bị người dùng qua kênh điều 
khiển chung để linh hoạt thay đổi cấu hình khung TDD theo điều kiện lưu lượng liên kết 
lên và liên kết xuống. Trạm cơ sở có thể phân phối thông tin hệ thống này đến tất cả các 
thiết bị người dùng trong ô, nhằm loại bỏ tình trạng hoạt động nhập nhằng ở thiết bị 
người dùng {UE: User Equipment) và tránh nhiễu. So với phương pháp đã biết để phân 
phối thông tin cấu hình khung TDD thông qua thông tin hệ thống cập nhật, phương pháp 
theo sáng chế cho phép các thiết bị người dùng nhanh chóng ứng phó với sự thay đổi lưu 
lượng. Ngoài ra, các thiết bị người dùng có thể thu và áp dụng thông tin cấu hình khung 
TDD cùng một lúc. 
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(30) 10-2013-0135140 08.11.2013             KR 
(45) 25.02.2020       383 (43) 26.05.2014 314 
(73) JAEYOUNG SOLUTEC CO., LTD.  (KR) 

Songdo-dong 118, Gaetbeol-ro, Yeonsu-gu, Incheon, Republic of Korea 
(72) Hak Kwon, Kim (KR), Seung Jae, Kim (KR), Dae Jin, Kim (KR), Min Hwan, Choi 

(KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Khuôn đúc phun dùng cho chi tiết nắp trong của vỏ bao thiết 

bị điện tử và phương pháp chế tạo chi tiết nắp trong của vỏ 
bao thiết bị điện tử bằng cách dùng khuôn đúc này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến khuôn đúc phun chi tiết nắp trong để chế tạo nắp trong của vỏ bao 
thiết bị điện tử có nhiều phần có các đặc tính mong muốn khác nhau bằng cách dùng 
khuôn đúc phun có chi tiết gài, và phương pháp chế tạo nắp trong của vỏ bao thiết bị 
điện tử bằng cách sử dụng khuôn đúc này. Khuôn đúc phun chi tiết nắp trong tạo ra sản 
phẩm bằng cách gài ô cửa trong suốt và sau đó phun nhựa nóng chảy vào hốc được tạo 
ra bằng cách gắn chặt lõi trên và lõi dưới. ¤ cửa trong suốt bao gồm phần trong và phần 
ngoài bao quanh phần trong mỏng hơn phần trong và nhô lên từ mặt trên và mặt đáy của 
phần trong. Rãnh định vị đáy định vị phần trong của ô cửa trong suốt và rãnh giới hạn 
hình dạng đáy của nắp trong ngoại trừ phần trong được tạo ra trên mặt trên của lõi dưới 
của khuôn đúc phun chi tiết nắp trong. Phần ngoài của ô cửa trong suốt lấn vào vùng của 
rãnh giới hạn hình dạng đáy khi phần trong được định vị trong rãnh định vị đáy, và khe 
hở để cho nhựa nóng chảy thấm xuyên qua được tạo ra giữa mặt đáy của rãnh giới hạn 
hình dạng đáy và phần ngoài của ô cửa trong suốt. 
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(21) 1-2016-04781 (22) 06.12.2016 
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(76) Nguyễn Vĩnh Phúc  (VN) 

Số 167/31D Lý Thái Tổ, phường 09, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh 
(54) Chậu trồng cây tưới nước tự động 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chậu trồng cây tưới nước tự động bao gồm: chậu lớn (8) có nắp (2) 
được bố trí phía trên miệng của chậu lớn (8), nắp (2) được chế tạo từ các vật liệu cho 
phép ánh sáng đi qua nhằm mục đích tạo hiệu ứng nhà kính trong chậu lớn (8), để nước 
chứa trong chậu lớn (8) bốc hơi; nắp (2) được tạo hai lỗ, lỗ thứ nhất lắp vừa khít với 
chậu con (5) sao cho một phần của chậu con (5) nằm ở dưới và một phần của chậu con 
(5) nằm ở trên nắp (2), lỗ thứ hai lắp vừa khít với chai chứa nước (1); chai chứa nước (1) 
có lỗ thông được bố trí trên thân chai ở phía dưới gần đáy chai, nắp đậy được bố trí ở 
phía trên để bịt kín chai chứa nước (1) hoặc mở ra để bổ sung nước vào chai; một phần 
của chai chứa nước (1) được bố trí phía trong van ống (3), van ống (3) bao gồm ít nhất 
một vành bán nguyệt (33) được cố định vào đế van (31); chi tiết bịt kín (4) có tính đàn 
hồi cao được gắn vào vành bán nguyệt theo cách sao cho chi tiết bịt kín (4) có thể bịt 
kín lỗ thông của chai chứa nước (1) khi lỗ thông được xoay về phía chi tiết bịt kín (4); 
các tấm mao dẫn (10) được bố trí treo phía trong chậu lớn (8) sao cho một đầu các tấm 
mao dẫn (10) nằm dưới nước, đầu còn lại được treo lên các thanh ngang được bố trí ở 
trong chậu lớn (8) và cao hơn mực nước trong chậu lớn (8); chậu con (5) được bố trí một 
phần trong lỗ thứ nhất của chậu lớn (8); các rãnh nghiêng (5A) được tạo nhô ra ngoài so 
với thành chậu con để có thể hứng nước ngưng tụ chảy từ nắp (2) xuống; phần giữa 
thành chậu con có bố trí các ống dẫn (5B), trên thân các ống dẫn (5B) này có các lỗ nhỏ 
nhằm đưa hơi nước vào giữa chậu con (5) và thông khí cho đất (hay xơ dừa); đáy chậu 
con có bố trí các rãnh thoát nước (5C), một số rãnh thoát nước được bố trí dải mao dẫn 
(7) nhằm dẫn nước từ thành ngoài vào chậu con (5), và phân phối nước đều khắp chậu 
con (5). 
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(11) 1-0023004 
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(21) 1-2018-00974 (22) 08.03.2018 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.05.2018 362 
(73) Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ 

Việt Nam  (VN) 
Viện Khoa học vật liệu, 18 Hoàng Quốc Việt, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(72) Đào Ngọc Nhiệm  (VN), Lưu Minh Đại  (VN), Phạm Ngọc Chức  (VN), Đoàn Trung 
Dũng  (VN), Nguyễn Thị Hà Chi  (VN), Nguyễn Quang Bắc (VN), Dương Thị Lịm  
(VN) 

(54) Quy trình thu hồi antimon từ nguồn antimon 
  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình thu hồi antimon từ nguồn antimon bao gồm các bước: 

(i) hòa tách nguồn antimon bằng dung dịch axit clohydric, lọc tách để thu được dung 
dịch muối antimon clorua; 
(ii) tạo kết tủa antimon hydroxit từ dung dịch nêu trên; 
(iii) bổ sung chất kết tủa antimon hydroxit vào dung dịch axit clohydric, pha loãng bằng 
nước để thu được dung dịch muối antimon clorua có nồng độ từ 0,08 đến 0,25M, điều 
chỉnh đến nồng độ [H+] của dung dịch này nằm trong khoảng từ 3 đến 4M; 
(iv) chiết dung dịch antimon clorua thu được ở bước (iii) bằng dung dịch tác nhân chiết 
là mono-2-etylhexyl (2-etylhexyl) phosphonat trong kerosen để thu được pha hữu cơ 
chứa antimon; 
(v) rửa giải pha hữu cơ chứa antimon thu được ở bước (iv) bằng cách cho tiếp xúc với 
dung dịch axit HCl có nồng độ nằm trong khoảng từ 6 đến 9M, số bậc rửa giải nằm 
trong khoảng từ 1 đến 2, thu được pha nước chứa antimon; và 
(vi) điện phân pha nước chứa antimon để thu được antimon kim loại. 
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(73) Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Du lịch Bách Tùng  (VN) 

10 đường số 15, phường Tân Kiểng, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 
(72) Nguyễn Bá Tòng (VN) 
(54) Cơ cấu trượt của thiết bị sạc ngoài của điện thoại di động 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu trượt của thiết bị sạc ngoài dùng cho điện thoại di dộng với 
cấu tạo của thiết bị sạc ngoài gồm phần thân (1) và phần nắp (2). Phần nắp (2) có các 
chi tiết rãnh trượt và nhựa chặn nắp (4). Phần nắp (2) có các chi tiết ty trượt (3), lò xo 
nén (5), nhựa chặn lò xo (6) và các chi tiết khác của thiết bị sạc ngoài. Khi mở phần nắp 
(2), phần thân (1) của thiết bị sạc ngoài đứng yên phần nắp (2) sẽ trượt trên bề mặt của 
ty trượt (3) và được định vị bằng hai rãnh trượt song song. Khi ta đẩy nhẹ phần nắp (2), 
phần thân (1) và phần nắp (2) sẽ chuyển động tương đối trên cung tròn bán kính 400 
mm với khoảng dịch chuyển là 16,3 mm để lộ ra phần chuôi sạc để cắm điện thoại di 
động mục đích nạp thêm pin. 
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(45) 25.02.2020 383 (43) 25.01.2018 358 
(73) Trường Đại học Duy Tân  (VN) 

254 Nguyễn Văn Linh (số cũ 182), Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 
(72) Vũ Dương (VN), Trần Lê Thăng Đồng (VN), Đinh Hữu Quang (VN), Hoàng Thái Hòa 

(VN) 
(54) Máy đóng nan lô tự động 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy đóng nan lô tự động dùng để đóng nan lô bao xung quang 
rulô, đóng đai bao cuộn cáp trong sản xuất sợi cáp, trong đó: 
Khung máy di động (2) là một khối được dùng để đẩy ép rulô (17) vào sát mâm đỡ đặt 
trên khung máy cố định (1). Xi lanh thủy lực (3) được dùng để ép đẩy cả khối máy di 
động chạm tới rulô (17) được lăn trước vào vị trí ban đầu và đẩy tiếp ép sát với khung 
máy di động (2). Tại vị trí xuất phát này, rulô (17) được đẩy lên đúng vị trí có thể đóng 
đinh vào nan lô nhờ động cơ thủy lực (5). Tại vị trí sẵn sàng cho máy bắn đinh (10) 
đóng đinh xuống từng nan lô, thì có mô tơ (7) để xoay rulô (17), tốc độ quay được tính 
toán sao cho có khoảng dừng giữa hai lần đóng liên tiếp đủ để cơ cấu cấp nan lô đưa 
một thanh nan lô kế tiếp vào vị trí mà máy bắn đinh sẽ được kích hoạt. Đồng thời hai xi 
lanh khí nén (12) đẩy tấm treo gắn trên thanh trượt (9) để dịch chuyển cùng lúc hai máy 
bắn đinh (10) vào vị trí đóng đinh. Hệ thống khí nén qua hai xi lanh nhỏ (16) sẽ ép chặt 
hai đầu từng thanh nan lô nằm sát mặt rulô (17) trong lúc đóng đinh. 
Từ khay chứa nan lô (18), nhờ các động cơ (19, 20), từng nan lô được đẩy bước một 
trượt theo giá trượt (23) (lên tiếp cận băng trượt (11) để tiếp theo đó nó được xi lanh (22) 
đẩy sát vị trí sẵn sàng đóng đinh. Toàn bộ các đường dây điện, dẫn khí nén, cảm biến 
được lắp đặt dọc theo khung thép (21). 
Tại một thời điểm hội tụ các chuyển động cấp nan lô, nan lô được đẩy tới vị trí đóng 
đinh (25), rulô (17) xoay tới đúng vị trí cần đóng nan lô, và máy bắn đinh (10) được điều 
chỉnh sát mặt nan lô, được kẹp chặt ép sát rulô, thì máy bắn đinh (10) nhả đinh bắn ngập 
sâu xuống nan lô, kết thúc một hành trình đóng một nan lô. Tiếp theo đó, rulô (17) vẫn 
liên tục quay, để lộ vị trí đóng nan lô kế tiếp. Bộ phận cấp nan lô vẫn hoạt động liên tục 
theo hành trình để cấp tiếp nan lô kế tiếp vào vị trí đóng đinh (25), cùng với cơ cấu điều 
khiển súng bắn đinh hoạt động nhịp nhàng, cho đến khi đóng hết nan lô cuối cùng theo 
tính toán lập trình từ trước. Kết thúc đóng xong một rulô, thì động cơ thủy lực (5) hạ 
rulô (17) xuống sát mặt đất, người vận hành máy sẽ kéo rulô (17) ra ngoài và tiếp tục 
đẩy rulô kế tiếp vào vị trí hành trình đóng nan lô của rulô kế tiếp. 
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(11) 1-0023007 
(15) 30.12.2019 (51) 7 H01P  1/16, G02B  6/10, H01P  

3/00,  3/20, G01J  4/00, H01P  11/00, 
G01J  7/00, G01N  21/77,  21/21 

(21) 1-2017-04969 (22) 08.12.2017 
(45) 25.02.2020 383 (43) 26.04.2018 361 
(73) Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội  (VN) 

Số 1, Đại Cồ Việt, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 
(72) Chu Mạnh Hoàng (VN) 
(54) Phương pháp chế tạo kênh dẫn sóng plasmonic lai 

  (57)      Sáng chế đề cập tới phương pháp cho chế tạo các kênh dẫn sóng plasmonic lai. Cấu tạo 
của kênh dẫn sóng plasmonic là từ kênh dẫn sóng silic tròn được định vị trong kênh chữ 
V. Kênh chữ V trước khi tập hợp kênh dẫn sóng silic đã được phủ một lớp kim loại và 
một lớp điện môi chỉ số thấp để tạo thành kênh dẫn sóng plasmonic lai. Sáng chế trình 
bày quy trình chế tạo các kênh dẫn sóng silic từ phương pháp xử lý nhiệt hidro và kênh 
chữ V được tạo ra bằng phương pháp ăn mòn ướt phiến silic định hướng. Kênh dẫn sóng 
silic được định vị một cách chính xác trong kênh chữ V bằng cách thiết kế dấu định vị 
và rãnh định vị dạng chữ V. Sáng chế này cũng cung cấp phương pháp định vị chính xác 
kênh dẫn sóng silic trong kênh chữ V và phương pháp để tách kênh dẫn sóng silic từ đế. 
Phương pháp chế tạo các chip kênh dẫn sóng đơn cũng được cung cấp. Kênh dẫn sóng 
plasmonic lai được chế tạo có thể được ứng dụng trong chế tạo các linh kiện cho mạch 
quang tích hợp như kênh truyền dẫn sóng quang ở tỷ lệ nano, laze nano, bộ điều biến 
quang và ứng dụng trong chế tạo các cảm biến quang. Phương pháp này có thể sản xuất 
hàng loạt từ quy mô phòng thí nghiệm đến công nghiệp. 
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(11) 1-0023008 
(15) 30.12.2019 (51) 7 E01D 15/22 

(21) 1-2017-04356 (22) 01.11.2017 
(45) 25.02.2020 383 (43) 26.03.2018 360 
(76) Nguyễn Đình Chính  (VN) 

Ngách 11 số nhà 09, tổ 12, phường Đề Thám, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 
(54) Cầu phao tự hành vượt sông tháo lắp nhanh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cầu phao tự hành vượt sông lắp tháo nhanh bao gồm xe cầu đầu 
vào, xe cầu đầu ra và các xe phao liên kết giữa xe cầu đầu vào và đầu ra, xe neo để neo 
giữ cầu và hỗ trợ các xe khi tháo lắp. Trong đó xe cầu đầu vào, xe cầu đầu ra và xe phao 
có phần thân xe được sử dụng làm phao chính, các xe này đều có chế độ tự hành vượt 
sông độc lập và được lắp ghép với nhau thông qua khớp nối âm dương gồm được bố trí ở 
đầu của một xe và đuôi xe liền kề để tạo thành cầu phao. Việc kết nối gồm giai đoạn 
liên kết mềm được thực hiện trên cạn và giai đoạn liên kết cứng được thực hiện dưới 
nước khi xe cầu đầu ra vượt sông tới bờ bên kia. 
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(11) 1-0023009 
(15) 30.12.2019 (51) 7 H02J  7/00, H01M  10/00 

(21) 1-2018-04438 (22) 08.10.2018 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.12.2018 369 
(76) Dương Văn Sinh  (VN) 

70/46 Tổ 3, Kp 6, Phước Vĩnh, Phú Giáo, tỉnh Bình Dương 
(74) Công ty Luật TNHH ANT (ANT LAWYERS COMPANY LIMITED) 
(54) Thiết bị tái tạo ắc quy axit chì và phương pháp tái tạo ắc quy 

axit chì 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp tái tạo ắc quy axit chì bị suy giảm dung lượng do lớp 

màng bám chì sulfat trên bề mặt điện cực, phương pháp này bao gồm các bước: (i) áp 
tĩnh điện âm vào điện cực âm của ắc quy và áp tĩnh điện dương vào điện cực dương của 
ắc quy trong thời gian từ 10 giây đến 2 phút để làm phân rã cấu trúc lớp màng chì sulfat 
trên bề mặt điện cực; (ii) cấp dòng xung điện DC có tần số nằm trong khoảng từ 75 khz 
đến 120 khz vào điện cực tương ứng âm và dương của ắc quy trong thời gian 1 phút đến 
15 giờ để loại bỏ lớp màng chì sulfat còn lại ra khỏi bề mặt điện cực; (iii) kiểm tra lại 
nội trở của ắc quy để xác định hiệu quả tái tạo, tùy ý, lắp lại ít nhất một lần các bước (i) 
và (ii); và (iv) nạp điện ắc quy. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến thiết bị tái tạo ắc quy 
axit chì. 
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(11) 1-0023010 
(15) 02.01.2020 (51) 7 C07C  7/00,  11/02,  11/107, C08G  

8/22 
(21) 1-2018-04632 (22) 18.10.2018 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.09.2019 378 
(73) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên  (VN) 

334 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 
(72) Phạm Hùng Việt (VN), Phan Minh Giang (VN), Dương Hồng Anh (VN), Đỗ Thị Việt 

Hương (VN), Vũ Minh Trang (VN) 
(54) Phương pháp chiết tách hợp chất (8'Z)-1,3-dihydroxy-5-[16'-(3",5"-

dihydroxyphenyl)-8'-hexadecen-1'-yl]benzen từ cây bàn tay 
ma (Heliciopsis terminalis (Kurz) Sleumer (Proteaceae)) 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp chiết tách hợp chất (8'Z)-1,3-dihydroxy-5-[16'-(3",5"-
dihydroxyphenyl)-8'-hexadecen-1'-yl]benzen (1) từ cây Bàn tay ma (Heliciopsis 
terminalis (Kurz) Sleumer (Proteaceae). 
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(11) 1-0023011 
(15) 06.01.2020 (51) 7 H04L  29/06 

(21) 1-2015-04209 (22) 22.11.2013 
(86) PCT/IB2013/002615   22.11.2013 (87) WO2014/170715 23.10.2014 
(30) 13305502       17.04.2013      EP 
(45) 25.02.2020              383 (43) 25.05.2016 338 
(73) THOMSON LICENSING  (FR) 

1-5 rue Jeanne d'Arc, F-92130 Issy-les-Moulineaux, France 
(72) CHAMPEL, Mary-Luc (FR) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị truyền và nhận dữ liệu 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị truyền và nhận dữ liệu. Phương pháp truyền dữ 
liệu bao gồm các bước: đóng gói ít nhất một trong số dữ liệu viđeo và dữ liệu auđio 
trong dòng dữ liệu bao gồm nhiều gói vận chuyển, mỗi gói vận chuyển bao gồm phần 
đầu và phần tải; xác định liệu gói vận chuyển cụ thể có thể được truyền bằng cách sử 
dụng một trong số định dạng phần đầu gói có kích thước đầy đủ và định dạng phần đầu 
gói có kích thước giảm; tạo thành các gói vận chuyển và truyền các gói vận chuyển. 
Theo một phương án, phần đầu có thể được nén để giảm kích thước của phần đầu. Để 
nén các phần đầu một cách hiệu quả, các phần đầu có thể được mã hóa theo cách có 
phân biệt. Theo một phương án, sự khác nhau giữa trường hiện thời và trường tham 
chiếu có thể được sử dụng trong 
phần đầu có kích thước giảm. 
Theo một phương án khác, các bit 
ít quan trọng nhất của trường hiện 
thời có thể được sử dụng để biểu 
diễn trường hiện thời. Khi nhận 
được trường này, cần có các bit 
quan trọng nhất của trường tham 
chiếu để giải nén trường. Ngoài 
ra, sáng chế xác định các tình 
huống sử dụng điển hình mà có 
thể có lợi từ việc nén phần đầu và 
còn xác định một số trường có thể 
được loại bỏ trong phần đầu có 
kích thước giảm hoặc được biểu 
diễn bởi ít bit hơn. Việc nén phần 
đầu có thể đặt ra các ràng buộc 
lên sự biểu diễn của trường hiện 
thời. Các phương án của sáng chế 
nhận biết các ràng buộc lên việc 
sử dụng các phần đầu có kích 
thước giảm và đưa ra các luật và 
hướng dẫn về áp dụng việc nén 
phần đầu. 
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(11) 1-0023012 
(15) 06.01.2020 (51) 7 E21B 17/042, F16L 15/04 

(21) 1-2013-00900 (22) 19.08.2011 
(86) PCT/EP2011/064299 19.08.2011 (87) WO2012/025461 01.03.2012 
(30) 12/861,497      23.08.2010      US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 27.05.2013 302 
(73) 1. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE  (FR) 

54 rue Anatole France, F-59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

(72) ELDER, Russell (US), MAILLON, Bertrand (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Mối nối ren dạng ống và mối nối ren bán chìm 

  (57)      Sáng chế đề cập đến mối nối ren dạng ống bao gồm chi tiết ống thứ nhất và chi tiết ống 
thứ hai. Chi tiết ống thứ nhất bao gồm chốt mở rộng từ đầu của thân chính của ống thứ 

nhất đến đầu kết thúc của ống thứ nhất. ống thứ hai bao gồm hộp mở rộng từ đầu của 
thân chính của ống thứ hai đến đầu kết thúc của ống thứ hai. Diện tích mặt cắt ngang tới 

hạn của chốt có giá trị khoảng ± 5% diện tích mặt cắt ngang tới hạn của hộp. Diện tích 

mặt cắt ngang tới hạn của mỗi chi tiết trong số chốt và hộp có giá trị khoảng ± 5% của 
giá trị tổng diện tích mặt cắt ngang tới hạn của diện tích mặt cắt ngang tới hạn trung 
gian của hộp và diện tích mặt cắt ngang tới hạn trung gian của chốt. 
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(11) 1-0023013 
(15) 06.01.2020 (51) 7 G05B  19/418, B21B  37/00, G06Q  

50/00 
(21) 1-2013-00389 (22) 09.08.2010 
(86) PCT/JP2010/063471  09.08.2010 (87) WO2012/020468A1 16.02.2012 
(45) 25.02.2020             383 (43) 27.05.2013 302 
(73) TOSHIBA MITSUBISHI-ELECTRIC INDUSTRIAL SYSTEMS CORPORATION  

(JP) 
3-1-1, Kyobashi, Chuo-Ku, Tokyo 104-0031, Japan 

(72) OZAWA, Tomoyuki (JP), MATSUI, Hirofumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống tìm kiếm dữ liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống tìm kiếm dữ liệu cho phép người dùng thực hiện sự tìm 
kiếm dữ liệu bất kỳ phù hợp với mục đích của người dùng nhờ việc sử dụng các loại dữ 
liệu khác nhau được thu thập trong nhà máy công nghiệp và còn khiến các kết quả tìm 
kiếm được chỉ báo đối với mỗi sản phẩm theo mẫu chỉ báo mong muốn. Trong hệ thống 
tìm kiếm dữ liệu này, máy chủ thu thập dữ liệu (3) thu thập dữ liệu sản phẩm đối với 
mỗi sản phẩm được sản xuất theo dây chuyền cán của nhà máy công nghiệp và khiến 
thiết bị lưu trữ dữ liệu (4) lưu trữ dữ liệu sản phẩm. Máy chủ thu thập dữ liệu (3) còn thu 
thập dữ liệu điều khiển được tạo ra một cách liên tục trong nhà máy công nghiệp và 
khiến thiết bị lưu trữ dữ liệu (4) lưu trữ dữ liệu điều khiển. Máy tìm kiếm (6) thực hiện, 
dựa vào các điều kiện tìm kiếm và phương pháp đưa ra được định rõ bởi người dùng, 
việc tìm kiếm bằng cách sử dụng cả dữ liệu sản phẩm và dữ liệu điều khiển, các dữ liệu 
này được lưu trữ trong thiết bị lưu trữ dữ liệu (4), bằng cách tham chiếu thông tin xác 
định vùng cán trong thiết bị lưu trữ, và khiến các kết quả tìm kiếm sẽ được đưa ra đối 
với mỗi sản phẩm. 

 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
78 

(11) 1-0023014 
(15) 06.01.2020 (51) 7 A61K  9/00,  31/5377,  9/14 

(21) 1-2012-00042 (22) 08.06.2010 
(86) PCT/IB2010/001659  08.06.2010 (87) WO2010/143074 16.12.2010 
(30) 61/185,130      08.06.2009      US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.05.2012 290 
(73) ABBVIE DEUTSCHLAND GMBH & CO. KG  (DE) 

Mainzer Str. 81, 65189 Wiesbaden, Germany 
(72) PACKHAEUSER, Claudia (DE), STEIGER, Norbert (DE), LIEPOLD, Bernd (DE), 

KOSTELAC, Drazen (DE), KNOBLOCH, Martin (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Dược phẩm dạng liều chứa chất ức chế họ Bcl-2 và quy trình 

bào chế dược phẩm này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa sản phẩm dạng phân tán rắn bao gồm N-(4-(4-((2-

(4-clophenyl)-5,5-dimetyl-1-xyclohex-1 -en-1-yl)metyl)piperazin-1-yl)benzoyl)-4-
(((1R)-3-(morpholin-4-yl)-1-(phenylsulfanyl)metyl)propyl)amino)-3-
((triflometyl)sulfonyl)benzensulfonamit hoặc muối, hydrat hoặc solvat của nó, ít nhất 
một polyme dược dụng, và ít nhất một chất hòa tan dược dụng. Sáng chế cũng đề cập 
đến dược phẩm này có tác dụng để điều trị các rối loạn tăng sinh và quy trình bào chế 
dược phẩm này. 
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(73) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 JAPAN 
(72) UEDA, Daichi (JP), MATSUO, Shoichi (JP), FUJII, Takahiro (JP), HIRAKAWA, 

Naoki (JP), SUGITA, Shuichi (JP), ODA, Yukio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lá thép không gỉ bọc pin và phương pháp sản xuất lá thép này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lá thép không gỉ bọc pin mà, không cần xử lý đặc hiệu như phóng 
điện hoa, có độ bám dính rất tốt vào nhựa sau khi được tạo sốc nhiệt và sau khi được 
nhúng trong dung dịch điện phân. Lá thép không gỉ bọc pin (1) bao gồm màng oxit (1a), 
có độ dày không nhỏ hơn 2nm, mà chứa (i) một hoặc nhiều nguyên tố kim loại, ở dạng 
hydroxit, với lượng không nhỏ hơn 35% mol và (ii) SiO2 với lượng không lớn hơn 40% 

mol, các lá thép không gỉ bọc pin (1) có độ nhám trung bình số học Ra nhỏ hơn 0,1m 

nhưng không nhỏ hơn 0,02m theo hướng trực giao với hướng mà các lá thép không gỉ 
bọc pin (1) được cán. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất lá thép không gỉ 
bọc pin này. 
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(30) 2015-110228       29.05.2015       JP 
(45) 25.02.2020              383 (43) 25.05.2018 362 
(73) NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD.  (JP) 

4-1, Marunouchi 3-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 JAPAN 
(72) UEDA, Daichi (JP), MATSUO, Shoichi (JP), FUJII, Takahiro (JP), HIRAKAWA, 

Naoki (JP), SUGITA, Shuichi (JP), ODA, Yukio (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Lá thép không gỉ bọc pin và phương pháp sản xuất lá thép này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến lá thép không gỉ bọc pin mà có độ bám dính rất tốt vào nhựa sau 
khi được tạo sốc nhiệt và sau khi được nhúng trong dung dịch điện phân. Lá thép không 
gỉ bọc pin (1) bao gồm màng oxit (1a), có độ dày không nhỏ hơn 2nm, mà chứa (i) Fe 
với lượng không nhỏ hơn 40% mol, (ii) Cr với lượng nhỏ hơn lượng Fe, và (iii) Si với 
lượng không lớn hơn 40% mol, các lá thép không gỉ bọc pin (1) có độ nhám trung bình 

số học Ra nhỏ hơn 0,1m nhưng không nhỏ hơn 0,02m theo hướng trực giao với 
hướng mà các lá thép không gỉ bọc pin (1) được cán. Sáng chế còn đề cập đến phương 
pháp sản xuất lá thép không gỉ bọc pin này. 
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(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) CHEN, Xin (CN), YE, Jiantao (CN), ZHOU, Suping (CN), ZHAO, Jie (CN), NIU, 
Weiguo (CN) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ, và hệ 
thống truyền thông. Phương pháp tính toán bao gồm các bước: thu thập các gói liên 
quan đến dịch vụ duyệt trang web; xác định các gói được tạo ra trong cùng một thời 
điểm duyệt trang web; và tính toán chỉ số chất lượng dịch vụ duyệt trang web theo các 
gói được tạo ra trong cùng một thời điểm duyệt trang web. Việc thực hiện sáng chế có 
thể giải quyết vấn đề theo kỹ thuật đã biết trong đó chỉ số chất lượng dịch vụ một lần 
duyệt trang web không thể được tính toán, do đó phản ánh xác thực hơn trải nghiệm 
dịch vụ của người dùng. 
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(73) DOW AGROSCIENCES LLC  (US) 

9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268, United States of America 
(72) HAN Lei (US), Ute Galm (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Quy trình chuyển hóa và phương pháp chuyển hóa chủng sản 

xuất spinosad thành chủng sản xuất tiền chất spinetoram và 
tế bào vật chủ biến đổi gen tạo ra tiền chất spinetoram 

  (57)      Sáng chế đề cập đến gen sinh tổng hợp spinosyn, vi sinh vật sản xuất spinosyn được 
biến nạp bằng gen sinh tổng hợp, phương pháp sử dụng gen sinh tổng hợp này để gia 
tăng quá trình tạo ra các hợp chất dạng phân tử vòng lớn trừ sâu spinosyn, và phương 
pháp sử dụng gen hoặc mảnh của chúng để làm thay đổi sản phẩm được tạo ra bởi vi 
sinh vật sản xuất spinosyn. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến các phương pháp và chế 
phẩm để chuyển hóa chủng sản xuất spinosyn A và D thành chủng sản xuất tiền chất 
spinetoram, spinosyn J và L. 
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(21) 1-2012-03931 (22) 17.12.2010 
(86) PCT/EP2010/007736   17.12.2010 (87) WO2011/079918 07.07.2011 
(30) 10 2009 060 480.4        18.12.2009      DE 
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(73) SCHWEIZER ELECTRONIC AG  (DE) 

Einsteinstr. 10, 78713 Schramberg, Germany 
(72) Thomas Gottwald (DE), Alexander Neumann (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phần tử kết cấu dẫn điện và phương pháp sản xuất phần tử kết 

cấu dẫn điện 
  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất phần tử kết cấu dẫn điện, phương pháp này bao 

gồm các bước: tạo ra đế cứng (12), làm kết tủa bằng điện lớp mạ đồng (14) lên đế cứng 
(12), phủ kết cấu mảng dẫn điện (16) vào lớp mạ đồng (14), sau đó có thể bao gồm bước 
gắn các linh kiện, cán đế với ít nhất một lớp cách điện (24, 28), tách đế cứng (12), loại 
bỏ ít nhất một phần lớp mạ đồng (14) còn lại của đế cứng (12) theo cách để kết cấu 
mảng dẫn điện (16, 14, 42) được làm lộ ra. 
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(73) LOHIA CORP LIMITED  (IN) 

D-3A, Panki Industrial Estate, Kanpur 208 022, India 
(72) GERBER, Hans Peter  (AT), KOHLFURST, Andreas (AT), WORFF, Herwig (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị và phương pháp tạo ra phần hở đáy trên thân túi 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp tạo ra phần hở đáy (8) giữa các phần túi (2', 
2") trong vùng đầu cuối phần hở (9) của thân túi dạng ống (2), với bộ phận vận chuyển 
(3) để vận chuyển thân túi (2) theo hướng vận chuyển (5) vuông góc với phần kéo dài 
theo chiều dọc của nó (6) và với bộ phận tạo phần hở (7) để tạo ra phần hở đáy (8) giữa 
các phần túi (2', 2") trong vùng đầu cuối phần hở (9) của thân túi dạng ống (2), trong đó 
bộ phận tạo phần hở (7) có ít nhất hai chi tiết làm nghiêng đầu nối (10) tiếp theo nhau 
theo hướng vận chuyển (5) thân túi dạng ống (2) ở dạng chi tiết dạng nêm (12; 12', 12", 
12"') với bề mặt nêm (14; 14', 14") nâng lên tựa vào hướng quay (13), mà các phần túi 
(2', 2") trong vùng đầu cuối phần hở (9) của thân túi dạng ống (2) có thể được nghiêng 
ra xa trong quá trình vận chuyển nó trên bộ phận vận chuyển (3), trong đó các chi tiết 
dạng nêm (12; 12', 12", 12"') của các chi tiết làm nghiêng đầu nối liên tiếp (10) có chiều 
cao của nêm khác nhau (h) gia tăng theo hướng vận chuyển (5) thân túi dạng ống (2), tốt 
hơn là vuông góc với bề mặt đỡ (4) dùng cho thân túi dạng ống (2) trên bộ phận vận 
chuyển (3). 
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(72) BADAWY Sherif Ibrahim Farag (US), LUM Susan (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Chế phẩm dạng lỏng chứa apixaban 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm dạng lỏng chứa apixaban. 
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(73) ORO AGRI, INC.  (US) 

2788 S.Maple Ave, Fresno, California 93725, United States of America 
(72) PULLEN, Erroll, M. (ZA), PULLEN, Melvin, Donovan (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phương pháp tiêu diệt, kiểm soát hoặc xua đuổi sinh vật gây 

hại thực vật 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các hỗn hợp và phương pháp kiểm soát giun tròn và các bệnh lây 

truyền qua đất bằng cách sử dụng các hỗn hợp chứa các loại dầu có hàm lượng terpen 
cao và một hoặc nhiều chất hoạt động bề mặt và rượu. Sáng chế cũng đề cập đến các 
phương pháp xử lý đất nhằm cải thiện sức khỏe và sự sinh trưởng của toàn bộ cây bằng 
cách làm tăng khối lượng đất ẩm sẵn có thay cho việc sử dụng nước cho rễ cây, khi sử 
dụng các hỗn hợp nêu trên. 
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(76) 1. Phạm Thế Chính  (VN) 

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên, phường Tân Thịnh, thành phố Thái 
Nguyên, tỉnh Thái Nguyên 

2. Phạm Thị Thắm  (VN) 
Căn hộ 204, tầng 02, toà nhà số 1, ngách 5/45, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa 
Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. 

(74) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S CO.,LTD) 
(54) Bột tắm dược liệu 

  (57)      Sáng chế được đề cập tới bột tắm dược liệu gồm các thành phần bột rễ cây đơn đất: 5% 
khối lượng, bột thân lá cây đơn đất: 94,5% khối lượng và bột hoa cây đơn đất: 0,5% 
khối lượng. Bột tắm dược liệu theo sáng chế giúp chống hăm da cho trẻ sơ sinh và trẻ 
nhỏ, làm trắng da, kháng khuẩn, chống viêm da, giảm mụn nhọt, rôm sẩy ở trẻ nhỏ, làm 
lành các viết thương nhỏ trên da, phòng chống muỗi đốt và côn trùng cắn, lại vừa giữ 
được vệ sinh bồn tắm và vệ sinh môi trường. 
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(73) MILLIKEN & COMPANY  (US) 

920 Milliken Road, M-495 Spartanburg, South Carolina 29303, United States of 
America 

(72) MORRIS, David D (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Vải sợi được dệt, ống trong dùng cho cáp và cơ cấu bao gồm 

vải sợi được dệt này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến vải sợi được dệt có sợi dọc gồm các sợi dọc tơ đơn và sợi ngang là 

tổ hợp của các sợi ngang tơ đơn và tơ kép, với các sợi ngang tơ kép được luồn nhiều. 
Sáng chế đề cũng cập đến ống trong để ngăn cách các cáp trong ống dẫn, trong đó ống 
trong này được tạo ra từ một hoặc nhiều đoạn vải sợi được dệt dạng dải và được tạo kết 
cấu để tạo ra nhiều khoang dọc cho các cáp. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến cơ cấu 
bao gồm các đoạn vải sợi được dệt này. 
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2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, JAPAN 
(72) Kaoru SASAKI (JP), Mitsuaki OHTA (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Phương tiện giao thông 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông có khung thân nghiêng được trong đó tấm chắn 
bùn trong (225) bao gồm mặt của nắp che (70), phần nhô bên trái (711), và phần nhô 

bên phải (712). ở trạng thái mà khung thân (21) ở tư thế thẳng đứng và bánh trước bên 
trái (31) và bánh trước bên phải (32) không được xoay, phần nhô bên trái (711) nhô về 
phía trước ra khỏi mặt của nắp che (70) ở sau mép sau (31a) của bánh trước bên trái 
(31); phần nhô bên phải (712) nhô về phía trước ra khỏi mặt của nắp che (70) ở sau mép 
sau (32a) của bánh trước bên phải (32); và một phần của mặt của nắp che (70) giữa phần 
nhô bên trái (711) và phần nhô bên phải (712) xoay về khoảng trống được tạo ra giữa 
bánh trước bên trái (31) và bánh trước bên phải (32). 
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(73) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

2-9, Suehiro-Cho, Ome-shi, Tokyo, Japan 
(72) OZAWA, Teturo (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy điều hòa không khí 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy điều hòa không khí bao gồm thiết bị phun mù tĩnh điện được 
lắp giữa đầu không khí vào và đầu không khí ra. Thiết bị phun mù tĩnh điện bao gồm 
phần xả mù để xả mù và phần cấp nước có khả năng tự hút để hút ẩm trong không khí 
và cung cấp nước đã được hút cho phần xả mù. 
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(15) 06.01.2020 (51) 7 D06F  39/12,  23/02,  23/04,  23/06,  

37/02 
(21) 1-2016-00245 (22) 19.06.2014 
(86) PCT/JP2014/066295  19.06.2014 (87) WO2014/203969A1 24.12.2014 
(30) 2013-130554      21.06.2013       JP 

2014-035322      26.02.2014      JP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.03.2016 336 
(73) TOSHIBA LIFESTYLE PRODUCTS & SERVICES CORPORATION  (JP) 

2-9, Suehiro-cho, Ome-shi, Tokyo, Japan 
(72) KOJIMA, Kenji (JP), HATAYAMA, Tsutomu (JP), KONO, Tetsuyuki (JP), 

OOYABU, Tatsuya (JP), SAITO, Tatsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy giặt và phương pháp sản xuất máy giặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến máy giặt được bố trí với bồn nước và lồng quay được bố trí bên 
trong bồn nước này, phần cạnh của lồng quay được tạo ra bằng cách uốn tấm kim loại 
thành dạng hình trụ, trong đó máy giặt này được sản xuất bằng cách thực hiện bước phủ 
trong đó lớp phủ chống bẩn có chức năng chống bẩn được phủ lên bề mặt của tấm mà 
tạo thành bề mặt ngoài của phần cạnh của lồng quay, và máy giặt có lớp phủ chống bẩn 
được phủ ở bề mặt ngoài của phần cạnh của lồng quay. 
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(73) 1. CARLSBERG BREWERIES A/S  (DK) 

Ny Carlsberg Vej 100, 1799 Copenhagen V, Denmark 
2. HEINEKEN SUPPLY CHAIN B.V.  (NL) 
2de Weteringsplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherlands 

(72) Soren Knudsen (DK), Preben Riis (DK), Birgitte Skadhauge (DK), Lene Molskov Bech 
(DK), Ole Olsen (DK) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp sản xuất đồ uống từ lúa mạch, cây lúa mạch, chế 

phẩm mạch nha và đồ uống từ lúa mạch 
  (57)      Sáng chế đề cập đến các phương pháp tiết kiệm năng lượng để sản xuất đồ uống từ lúa 

mạch, cũng như đề cập đến cây lúa mạch hữu ích dùng cho các phương pháp này. Cụ 
thể, sáng chế mô tả cây lúa mạch với các dấu hiệu được tổ hợp của null-lipoxygenaza-1 
(null-LOX-1), null-lipoxygenaza-2 (null-LOX-2) và null-S-a®enosyl-metionin:metionin 
S-metyltransferaza trong một cây, cây này là đặc biệt hữu ích để dùng cho các phương 
pháp tiết kiệm năng lượng để sản xuất đồ uống từ lúa mạch, như bia. 
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(73) DEUTERIA BEVERAGES, LLC.  (US) 

15025 Broili Dr., Reno NV 89511, United States of America. 
(72) CZARNIK, Anthony (US), MCKINNEY, Jeffrey (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Đồ uống chứa cồn 

  (57)     Sáng chế đề xuất đồ uống chứa cồn được đơteri hóa có công thức 1. Đồ uống chứa cồn 
theo sáng chế được mong đợi là làm giảm một số tác dụng phụ có hại liên quan đến việc 
tiêu thụ cồn, như dư chứng sau khi say và chứng đỏ bừng mặt. 
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(73) INTERDIGITAL MADISON PATENT HOLDINGS  (FR) 

3 rue du Colonel Moll, 75017 Paris, France. 
(72) JAX, Peter (DE), BATKE, Johann-Markus (DE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để thay đổi các vị trí tương đối của 

các đối tượng âm thanh nằm trong phép biểu diễn Ambisonics 
bậc cao hơn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để thay đổi các vị trí tương đối của các đối 
tượng âm thanh nằm trong phép biểu diễn Ambisonics bậc cao hơn (HOA). Trong đó 
HOA là phép biểu diễn của các trường âm thanh không gian hỗ trợ việc thu, quản lý, 
ghi, truyền và phát lại của các môi trường âm thanh phức tạp với độ phân giải không ưu 
việt, cả trong không gian hai chiều (2D) và ba chiều (3D). Trường âm thanh được dự 
đoán tại và xung quanh điểm tham chiếu trong không gian bởi chuỗi Fourier-Bessel. 
Sáng chế ứng dụng kỹ thuật làm cong không gian (12, 13, 14, 16) để thay đổi nội dung 
không gian và/hoặc tái tạo thông tin trường âm thanh mà được thu hoặc được tạo ra như 
phép biểu diễn HOA. Các đặc tính làm cong khác nhau có thể sử dụng cho các trường 
âm thanh 2D và 3D. Việc làm cong được thực hiện trong miền không gian mà không 
cần thực hiện việc phân tích hoặc phân giải môi trường. Các hệ số của phép biểu diễn 
HOA đầu vào với bậc định sẵn được giải mã thành các trọng số hoặc các tín hiệu đầu 
vào của các loa phóng thanh (ảo) có vị trí cách đều nhau. 
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(73) NETTFORSK AS  (NO) 

Langbryggen 19, N-4841 Arendal, Norway 
(72) Baard JOHANNESSEN (NO) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp chống nhiễm rận biển cho cá nuôi 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp chống nhiễm vật ngoại ký sinh đa bào có bộ xương ngoài 
cho cá nuôi, phương pháp này bao gồm việc cho cá nuôi, đặc biệt là cá hồi trong lồng 
nuôi cá biển, tiếp xúc khu trú với chất xử lý rận biển thứ nhất và thứ hai, chất xử lý rận 
biển thứ nhất là carbamat hoặc phosphat hữu cơ và chất xử lý rận biển thứ hai là 
pyrethroid hoặc pyrethrin. Sáng chế còn đề cập đến kit và các hợp chất như pyrethroid, 
pyrethrin, phosphat hữu cơ, carbamat để sử dụng trong phương pháp này. 
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(73) 1. J.FASHION CO., LTD.  (KR) 

(Ma-dong) 37 Gobong Rd. Iksan-si, Jeollabuk-do 570-963 Republic of Korea 
2. Mi Hwa KO  (KR) 
(Dongsan-dong Samsung Apt.) 407 block 1, Pyeong-dong Rd. Iksan-si, Jeollabuk-do 
570-060 Republic of Korea 
3. Jin Yeol JEONG  (KR) 
(Yeongdeung-dong) 101 block A, Il-woo Mansion, 363 Sunhwa Rd. Iksan-si, 
Jeollabuk-do 570-979 Republic of Korea 

(72) Mi Hwa KO (KR), Jin Yeol JEONG (KR) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Tất đi ngoài sử dụng dải gấp và phương pháp sản xuất tất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến tất đi ngoài, trong đó các dải gấp được gắn vào các lỗ xỏ bàn chân 
của tất đi ngoài và phương pháp sản xuất tất này. Tất đi ngoài bao gồm phần đế tương 
ứng với lòng bàn chân, phần phủ được liên kết với mép của phần đế để phủ một phần mu 
bàn chân, phần phía bên bàn chân và gót chân, lỗ được xác định bởi phần phủ và dải gấp 
bao quanh một phần các phần bên trong và bên ngoài của lỗ. 
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(73) THE QUEEN'S UNIVERSITY OF BELFAST  (GB) 

University Road, Belfast, Antrim BT7 1NN, United Kingdom 
(72) ABAI, Mahpuzah (MY), ATKINS, Martin Philip (GB), CHEUN, Kuah Yong  (MY), 

HOLBREY, John  (GB), NOCKEMANN, Peter  (DE), SEDDON, Ken (GB), 
SRINIVASAN, Geetha (IN), ZOU, Yiran (CN) 

(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Quy trình loại bỏ thủy ngân ra khỏi nguồn cấp chất lỏng 

hydrocacbon chứa thuỷ ngân 
  (57)    Sáng chế đề cập đến quy trình loại bỏ thủy ngân ra khỏi nguồn cấp chất lỏng 

hydrocacbon chứa thủy ngân bằng cách sử dụng chất lỏng ion được chọn một cách cụ 
thể, quy trình này bao gồm bước cho nguồn cấp chất lỏng hydrocacbon chứa thủy ngân 
tiếp xúc với chất lỏng ion có công thức [Cat+][M+][X-], trong đó các ký hiệu là như được 
xác định trong bản mô tả, và tách ra từ chất lỏng ion sản phẩm hydrocacbon lỏng có 
hàm lượng thủy ngân giảm so với nguồn cấp chất lỏng chứa thủy ngân.  
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(73) AKZO NOBEL COATINGS INTERNATIONAL B.V.  (NL) 

Velperweg 76, NL-6824 BM Arnhem, The Netherlands 
(72) WHEELER Stephen Arthur (GB), BARCOCK Richard (GB), PEARCE Colin (ES), 

JEFFERSON Gary (GB), WOODS Anthony David (GB), EMMETT Simon Nicholas 
(GB), PEREZ-AMOROS Javier (ES) 

(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm nước tạo lớp phủ, vật phẩm và cấu trúc có bề mặt 

được phủ bằng chế phẩm này, phương pháp tạo lớp phủ lên vật 
phẩm và cấu trúc có bề mặt 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước tạo lớp phủ có hàm lượng thể tích chất tạo màu 
PVC nằm trong khoảng từ 78% đến 85%, chế phẩm này bao gồm, tính theo tổng thể tích 
rắn của lớp phủ khô trừ khi có chỉ dẫn khác: 
a) các hạt màu tạo đục bao gồm: 
i) titan đioxit với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 10%, 
ii) các hạt polyme rỗng với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 20%, 
b) hạt độn không tạo đục bao gồm: 
i) canxi magie cacbonat, vμ/hoÆc 
ii) canxi cacbonat, vμ/hoÆc 
iii) nephelin syenit, vμ/hoÆc 
iv) cao lanh, 
trong đó tổng lượng i) + ii) + iii) + iv) nằm trong khoảng từ 40% đến 80% và lượng iv) 
nằm trong khoảng từ 0% đến 20%, 
c) các hạt polyme kết dính có nhiệt độ chuyển hóa thủy tinh (Tg Fox) được tính toán 

nằm trong khoảng từ 5°C đến 25°C, có chỉ số axit nằm trong khoảng từ 15 đến 65mg 
KOH/g polyme và trong đó các hạt polyme này được tạo dẫn xuất từ các monome 
acrylic và tuỳ ý còn bao gồm styren và/hoặc dẫn xuất của nó, 
d) chất phân tán có khối lượng phân tử trung bình khối là ít nhất 3500 Da (3500 x 
1,66.10-27 kg) và được chọn trên cơ sở nhu cầu chất phân tán của hỗn hợp chứa các hạt 
màu tạo đục, ngoài các hạt polyme rỗng, của a) và hạt độn của b) là lớn hơn 0,35% 
trọng lượng của titan đioxit và hạt độn, 
e) dung môi gây kết tụ nhất thời, 
trong đó chế phẩm này không chứa dung môi gây kết tụ lâu dài. 
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(74) Công ty TNHH Tư vấn sở hữu trí tuệ Việt (VIET IP CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm nước tạo lớp phủ, vật phẩm và cấu trúc có bề mặt 

được phủ bằng chế phẩm này, phương pháp tạo lớp phủ lên vật 
phẩm và cấu trúc có bề mặt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm nước tạo lớp phủ có hàm lượng thể tích chất tạo màu 
(PVC) nằm trong khoảng từ 78% đến 88%, chế phẩm này bao gồm, tính theo tổng thể 
tích rắn của lớp phủ khô trừ khi có chỉ dẫn khác: 
a) các hạt màu tạo đục bao gồm: 
i) titan đioxit với lượng nằm trong khoảng từ 3% đến 10%, 
ii) các hạt polyme rỗng với lượng nằm trong khoảng từ 0% đến 20%, 
b) hạt chất độn không tạo đục bao gồm: 
i) canxi magie cacbonat, vμ/hoÆc 
ii) canxi cacbonat, vμ/hoÆc 
iii) nephelin syenit, vμ/hoÆc 
iv) cao lanh, 
trong đó tổng lượng i) + ii) + iii) + iv) nằm trong khoảng từ 40% đến 80% và lượng iv) 
nằm trong khoảng từ 0% đến 20%, 

c) các hạt polyme kết dính có Tg Fox tính toán nằm trong khoảng từ 25°C đến 70°C, có 
chỉ số axit nằm trong khoảng từ 15 đến 65mg KOH/g polyme và trong đó các hạt 
polyme này được tạo dẫn xuất từ các monome acrylic và tuỳ ý còn bao gồm styren 
và/hoặc dẫn xuất của nó, 
d) chất phân tán có khối lượng phân tử trung bình khối là ít nhất 3500 Da (3500 x 
1,66.10-27 kg), 
e) dung môi gây kết tụ nhất thời, 
trong đó chế phẩm này không chứa dung môi gây kết tụ lâu dài. 
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(72) MURATA, Takeshi (JP), YAMADA, Kenichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Chế phẩm nhũ tương dầu trong nước và phương pháp sản xuất 

chế phẩm này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ tương dầu trong nước có tính ổn định tốt khi trộn với 

bột oxit kim loại và có độ phủ đều, thấm tốt vào da, lan tỏa và lưu lại một cách thích 
hợp, hầu như không có cảm giác dính và nhớt, có tính khả dụng tốt và tính ổn định tốt 
theo thời gian, và có tác dụng dưỡng ẩm cao. Cụ thể, sáng chế đề cập đến chế phẩm nhũ 
tương dầu trong nước chứa các thành phần (A) đến (C) sau đây: (A) polyoxyetylen alkyl 
hoặc alkenyl ete có nhóm alkyl hoặc alkenyl có 20 hoặc nhiều hơn và 24 hoặc ít hơn 
nguyên tử cacbon và có số mol trung bình của etylen oxit được bổ sung là 1,5 hoặc 
nhiều hơn và 4 hoặc ít hơn, (B) dầu lỏng, và (C) bột oxit kim loại hạt mịn kỵ nước. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến phương pháp sản xuất chế phẩm này. 
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(72) Torii Singo (JP), Toyooka Toshimasa (JP) 
(74) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & ASSOCIATES CO.,LTD) 
(54) Rãnh vặn của vít 

  (57)     Sáng chế đề cập đến rãnh vặn của vít, rãnh vặn này có thể duy trì bề ngoài của vít phủ 
khi siết vít bằng đầu vặn vít. Rãnh vặn vít chéo (2) được khớp với đầu vặn vít (30), thành 
bên dạng bậc thang (20) được tạo ra trên mặt đầu của cả hai thành bên xác định rãnh 
khớp (10) kéo dài từ tâm theo hướng chéo sao cho có khe hở (L) ở giữa các thành bên 
dạng bậc thang, và thành bên khớp phẳng (11) có độ rộng tương đương với độ rộng của 
rãnh khớp chéo chuẩn (10) được tạo ra ở mặt đáy của rãnh khớp (10). Thành bên dạng 
bậc thang (20) được nối liền khối với thành bên khớp phẳng (11). Vì vậy, do đầu vặn vít 
không tác động lên rãnh khớp ở vùng lân cận mặt đầu ngay cả khi đầu vặn vít được 
khớp vào để siết vít nên mặt đầu vít hầu như không biến dạng và lớp phủ không bị tróc 
hoặc bị bong và do đó ngăn được việc bong bề mặt bên ngoài của sản phẩm khi lắp bằng 
vít một cách hoàn toàn. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP (HAVIP CO., LTD.) 
(54) Thiết bị nối sợi quang 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị nối sợi quang bao gồm phần thân bao gồm phần tiếp xúc có 
rãnh tiếp xúc, nắp có bề mặt ngoài mà trên đó phần chốt nhô lồi được tạo ra, phần lồng 
vào thứ nhất được tạo ra trên một phần đầu bên của phần tiếp xúc, và phần lồng vào thứ 
hai được tạo ra trên phần đầu bên còn lại của phần tiếp xúc, bộ phận giữ được lồng có 
thể trượt được vào trong phần tiếp xúc và nắp, bao gồm bề mặt trên bên trong tiếp xúc 
với bề mặt ngoài của phần tiếp xúc, bề mặt dưới bên trong tiếp xúc với phần chốt của 
nắp, và các mặt cạnh bên trong; phần nhô lồi dẫn hướng được tạo ra nhô lồi ra từ mỗi 
mặt cạnh bên của nắp, và rãnh dẫn hướng được tạo ra có dạng lõm trên mỗi mặt cạnh 
bên trong của bộ phận giữ theo chiều dọc của bộ phận giữ, trong đó phần nhô lồi dẫn 
hướng được lồng vào và được dẫn bởi rãnh dẫn hướng, trong đó rãnh dẫn hướng bao 
gồm phần mở chốt, tại đó khoảng cách theo chiều thẳng đứng từ bề mặt trên bên trong 
của bộ phận giữ tới điểm tiếp xúc của rãnh dẫn hướng và phần nhô lồi dẫn hướng theo 
chiều thẳng đứng được tăng theo chiều dọc của bộ phận giữ. Có thể bỏ phần nhô lồi mà 
được tạo ra trên phần tiếp xúc và nắp, phần này có chức năng tạo ra khe hở giữa phần 
tiếp xúc và nắp khi phần tiếp xúc và nắp ở trạng thái mở chốt, và do đó điều này mang 
lại ưu điểm ở chỗ có thể giảm thiểu sự biến dạng ở phần tiếp xúc hoặc nắp do áp lực từ 
phần nhô lồi gây ra. 
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(54) Máy ép để thực hiện việc nén rung trong chân không các tấm 

lát hoặc các khối xây dựng hoặc vật phẩm tương tự làm bằng 
vật liệu kết tụ hoặc vật liệu gốm 

  (57)      Sáng chế đề cập tới máy ép (10) để thực hiện việc nén rung trong chân không các tấm 
lát hoặc các khối xây dựng hoặc vật phẩm tương tự làm bằng vật liệu kết tụ hoặc vật liệu 
gốm, máy ép này bao gồm bàn ép với bề mặt ép (52) có phương tiện (100, 200) để tạo ra 
chuyển động tạo rung bao gồm tổ hợp thứ nhất và tổ hợp thứ hai của các cơ cấu tạo rung 
(111), từng cơ cấu này có ít nhất một trục quay với khối lệch tâm. Các trục của các cơ 
cấu tạo rung (111) của một tổ hợp quay theo chiều ngược với các trục của các cơ cấu tạo 
rung của tổ hợp kia. Từng tổ hợp bao gồm ít nhất hai cơ cấu tạo rung được bố trí với các 
trục tâm không đồng trục và được nối liền nhờ phương tiện liên kết động học (241, 242, 
..., 250, 261, 262, ..., 270) để có thể quay đồng bộ. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
104 

(11) 1-0023040 
(15) 06.01.2020 (51) 7 H02K 1/27, 7/00, B62M 7/12 

(21) 1-2014-01537 (22) 13.05.2014 
(30) JP2013-101852 14.05.2013                JP 

JP2014-076902 03.04.2014                JP 
(45) 25.02.2020        383 (43) 25.11.2014 320 
(73) YAMAHA HATSUDOKI KABUSHIKI KAISHA  (JP) 

2500 Shingai, Iwata, Shizuoka 438-8501, Japan 
(72) Haruyoshi HINO (JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Cơ cấu dẫn động lắp cho xe chạy điện ngồi kiểu yên ngựa, 

bánh xe, động cơ điện và xe chạy điện ngồi kiểu yên ngựa có 
lắp cơ cấu dẫn động này 

  (57)     Sáng chế đề xuất cơ cấu dẫn động thích hợp lắp cho xe chạy điện ngồi kiểu yên ngựa, 
trong đó, trong khi đạt được mômen xoắn cần thiết để dẫn động, mà vẫn giảm được cả 
tổn thất cơ học lẫn tổn thất năng lượng và có thể đạt được khoảng cách di chuyển tăng 
nhê ¨cquy, 
     Cơ cấu dẫn động bao gồm bánh xe và cơ cấu điều khiển. Bánh xe bao gồm vành, 
may ¬, nan hoa, lõi stato và cuộn dây, các nam châm ferit, các phần gông từ phụ, và 
phần gông từ phía sau. Lõi stato và 
cuộn dây được lắp quanh trục quay 
của bánh xe và được bố trí bên trong 
phần nối nan hoa của may ¬. Các 
nam châm ferit được lắp bên ngoài 
lõi stato, và được bố trí trên các 
khoảng theo hướng theo chu vi của 
bánh xe. Mỗi phần gông từ phụ 
được bố trí trong khoảng giữa các 
nam châm liền kề trong số các nam 
châm ferit theo hướng theo chu vi 
của bánh xe. Các phần gông từ phụ 
được tạo kết cấu để quay cùng với 
các nam châm ferit. Phần gông từ 
phía sau được lắp bên ngoài các 
phần gông từ phụ. Cơ cấu điều khiển 
được tạo kết cấu để cấp dòng điện 
đến cuộn dây sao cho pha của dòng 
điện được cấp đến cuộn dây là sớm 
pha so với pha của điện áp cảm ứng 
được sinh ra trong cuộn dây bởi nam 
châm ferit. Sáng chế còn đề xuất 
bánh xe, động cơ điện và xe chạy 
điện ngồi kiểu yên ngựa có lắp cơ 
cấu dẫn động này 
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(54) Phương tiện giao thông 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông (1) có cơ cấu truyền lực đánh lái (6) có phần 
đưa vào lực đánh lái (23), trục lái (60) được nối vào phần đưa vào lực đánh lái (23) và 
được đỡ bởi phần đỡ trục thứ nhất (211) sao cho có thể xoay quanh đường trục lái sau 
(a), bộ phận nối (80) được nối vào trục lái (60) để nhờ đó được dịch chuyển khi trục lái 
(60) xoay và phần trục chuyển tiếp (68) được nối vào bộ phận nối (80) để nhờ đó xoay 
quanh đường trục lái trước (b) khi bộ phận nối (80) được dịch chuyển được đỡ bởi phần 
đỡ trục thứ hai (212) được bố trí ra phía trước của phần đỡ trục thứ nhất (211) để nhờ đó 
xoay bánh trước phải (32) và bánh trước trái (31) khi phần đỡ trục thứ hai (212) xoay. 
Phần đỡ trục thứ nhất (211) được cố định vào phần của khung thân (21) kéo dài về phía 
sau từ phần đỡ liên kết (212) sao cho có thể đường trục lái sau (a) của trục lái (60) được 
nằm phía sau phạm vi di động (V) của bộ phận ngang sau (522b) của cơ cấu liên kết (5) 
theo hướng trước-sau của đường trục trên giữa (M). 
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(54) Phương tiện giao thông 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương tiện giao thông, trong đó một phần của bộ phận ngang trên 
(51) và một phần của bộ phận ngang dưới (52) gối chồng nhau mà không thực hiện việc 
tiếp xúc với nhau ít nhất là tạm thời khi khung thân (21) được làm cho nghiêng từ trạng 
thái thẳng đứng sang bên trái hoặc bên phải của phương tiện với góc lớn nhất khi được 
quan sát từ phía trước theo phương dọc theo trục nối giữa dưới (CDI). 
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(54) Hệ thống điều khiển lực dẫn động và phương tiện giao thông 

được lắp hệ thống điều khiển lực dẫn động 
  (57)     Hệ thống điều khiển lực dẫn động theo sáng chế để dùng ở phương tiện giao thông 

truyền động lực của nguồn phát động (10) cho bánh dẫn động (9) qua khớp ly hợp ly 
tâm (300). Khớp ly hợp ly tâm (300) gồm bộ phận ở phía trước được nối cơ khí vào 
nguồn phát động (10) để quay và bộ phận ở phía sau được nối hoặc ngắt nối cơ khí với 
bộ phận ở phía trước nhờ vào lực ly tâm phù hợp với chuyển động quay của bộ phận ở 
phía trước. Sự truyền động lực giữa đường truyền ở phía trước của khớp ly hợp ly tâm 
(10a) từ nguồn phát động (10) tới bộ phận ở phía trước và đường truyền ở phía sau của 

khớp ly hợp ly tâm (10b) từ bộ phận ở phía sau tới bánh dẫn động (9) được ĐÓNG hoặc 

NGẮT tự động với lực ly tâm phù hợp với chuyển động quay của bộ phận ở phía trước 
của khớp ly hợp ly tâm (300). Hệ thống điều khiển lực dẫn động điều khiển lực dẫn 
động của bánh dẫn động (9) ở đường truyền ở phía sau của khớp ly hợp ly tâm (10b) 
phù hợp với thông số vật lý liên quan tới chuyển động quay của đường truyền ở phía 
trước của khớp ly hợp ly tâm (10a), ít nhất là khi khớp ly hợp ly tâm (300) nằm ở trạng 
thái mím ly hợp. 
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(73) DELFORTGROUP AG  (AT) 

Fabrikstrasse 20, 4050 Traun, Austria 
(72) EITZINGER, Bernhard (AT) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Giấy quấn thuốc lá, điếu thuốc lá bao gồm giấy quấn thuốc lá 

này và phương pháp sản xuất giấy quấn thuốc lá này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến giấy quấn thuốc lá (1) tạo ra các đặc tính tự tắt cho điếu thuốc lá 

được tạo ra từ giấy quấn thuốc lá này, trong đó giấy quấn thuốc lá này bao gồm ít nhất 
một vùng riêng biệt (2) được đục lỗ và có độ thấm không khí lớn hơn độ thấm không 
khí ở ngoài vùng đục lỗ này. Tốt hơn, nếu vùng đục lỗ này xuất hiện ở gần đầu lọc (5) 
của điếu thuốc lá có đầu lọc thành phẩm. Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến điếu thuốc 
lá và phương pháp sản xuất giấy quấn thuốc lá. 
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(73) SHOWA ALUMINUM CAN CORPORATION  (JP) 

30-2, Nishigotanda 1-chome, Shinagawa-ku, Tokyo, 1410031, Japan 
(72) OJIMA, Shinichi (JP), IKEDA, Kazunori (JP), KASHIWAZAKI, Tetsuo (JP), SUWA, 

Asumi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Nắp lon và lon chứa đồ uống có nắp lon này 

  (57)      Sáng chế đề cập tới nắp lon và lon chứa đồ uống. Trên nắp lon theo sáng chế, đường 
rạch khía thứ nhất (430) có phần thay đổi độ rộng rãnh (435) có độ rộng rãnh khác với 
độ rộng rãnh của các phần khác. Phần thay đổi độ rộng rãnh (435) này được tạo ra bằng 
cách thiết lập độ cong ở một phần thuộc mặt bên thứ nhất (430B) và phần tương ứng 
thuộc mặt bên thứ hai (430C) sao cho các phần này lần lượt lồi ra ngoài. Cụ thể hơn, 
phần thay đổi độ rộng rãnh (435) được tạo ra bằng cách lần lượt tạo ra các phần lõm trên 
mặt bên thứ nhất (430B) và mặt bên thứ hai (430C). Như vậy, trạng thái đứt gãy của tấm 
nắp có thể được tạo ra theo cách đáp ứng yêu cầu dọc theo đường rạch khía có phần rẽ 
nhánh. 
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(73) SENQCIA CORPORATION  (JP) 

4-2, Toyo 2-chome, Koto-ku, Tokyo 1358363 Japan 
(72) OHSHIMA Takashi (JP), KOBAYASHI Atsuhiko (JP), MATSUZAKI Tsukasa (JP), 

NAKABO Yuichi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Panen sàn 

  (57)     Sáng chế đề cập đến panen sàn (40) được tạo ra có chi tiết bên trên (44) và chi tiết bên 
dưới (46) có các khoảng không lõm (44d, 46d) và các bề mặt bên có các chiều cao và 
được tạo ra là hình hộp, và có cấu tạo mà chi tiết bên trên (44) và chi tiết bên dưới (46) 
được kết hợp lên trên và xuống dưới sao cho thông các khoảng không lõm tương ứng 
(44d, 46d) để tạo ra khoảng không bên trong (48) ở phần bên trong, panen sàn (40) có 
phần nối (45) trong đó các phần đầu dẫn có chiều cao của các bề mặt bên của chi tiết 
bên trên (44) và chi tiết bên dưới (46) được gập sao cho bọc với nhau để được nối, và 
phần nối (45) được bố trí ở phần giữa theo chiều dài của bề mặt bên của panen sàn (40), 
và được bố trí ở vị trí được giật vào phía trong của panen sàn (40) so với bề mặt bên theo 
cả hai phía đầu theo chiều cao của panen sàn (40). 
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States of America 

(72) ALLEN, Jerry L. (US) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp phục hồi không gian trong ống cáp đa lõi dưới 

lòng đất kéo dài theo chiều dọc, thiết bị cắt ống dẫn và 
phương pháp loại bỏ bộ phận ống dọc  

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp phục hồi không gian trong ống cáp đa lõi dưới lòng 
đất kéo dài theo chiều dọc có ít nhất một cáp hoạt động được đặt trong ống dẫn kéo dài 
theo chiều dọc trong ống cáp đa lõi bao gồm các bước cắt theo chiều dọc ống dẫn và 
loại bỏ ống dẫn bao quanh cáp hoạt động. Sáng chế còn đề cập đến thiết bị cắt ống dẫn 
bao quanh cáp hoạt động bao gồm cơ cấu dẫn động và cơ cấu cắt; và phương pháp loại 
bỏ bộ phận ống dọc ra khỏi vị trí của nó dưới lòng đất bao gồm các bước cắt theo chiều 
dọc bộ phận ống bằng cách di chuyển cơ cấu cắt theo chiều dọc qua bộ phận ống để cắt 
bộ phận ống thành nhiều mảnh, và loại bỏ các mảnh đó ra khỏi lòng đất. 
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(73) THREE BOND FINE CHEMICAL CO., LTD.  (JP) 
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(72) Takashi MATSUKI (JP), Mamoru ADACHI (JP), Yasuo MAEDA (JP), Tsunetoshi 

FUJISAWA (JP), Shigekazu MOTOKI (JP), Miyoka IDE (JP) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm nhựa dẫn nhiệt hóa rắn được bằng hơi ẩm  

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dẫn nhiệt hóa rắn được bằng hơi ẩm cho phép dẫn nhiệt 
hiệu quả từ các chi tiết gây ra sự tăng nhiệt, và cũng đề cập đến chế phẩm nhựa dẫn 
nhiệt hóa rắn được bằng hơi ẩm, bao gồm: thành phần (A): polyme hữu cơ chứa ít nhất 
hai nhóm silyl thủy phân được có thể liên kết ngang, thành phần (B): chất độn dẫn nhiệt, 
và thành phần (C): hợp chất polyete có nhóm silyl thủy phân được có thể liên kết ngang 
chỉ ở một đầu của nó. 
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(72) YU, Yang  (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị thử đụng 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị thử đụng. Phương pháp gồm các bước: thay 
thế các trị số màu của các điểm ảnh của các đối tượng được hiển thị trên màn hình với 
các trị số định danh (ID) tương ứng của các đối tượng; lưu trữ các trị số ID trong mảng 
ánh xạ bit, trong đó mỗi một phần tử của mảng ánh xạ bit tương ứng với một hoặc nhiều 
điểm ảnh của đối tượng tương ứng; đáp ứng bắt giữ sự kiện đụng, lấy tọa độ đụng trên 
màn hình tương ứng với sự kiện đụng; xác định phần tử mảng ánh xạ bit tương ứng với 
tọa độ đụng; và nhận diện đối tượng liên quan đến sự kiện đụng, theo trị số ID liên kết 
với phần tử mảng ánh xạ bit. 
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Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen City, 
Guangdong Province, 518000, China 

(72) WANG, Xuxin (CN), YAO, Jianhui (CN), CHEN, Xianwen (CN), TANG, Wen (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng 

mạng 
  (57)     Sáng chế đề cập đến máy tính tiếp nhận các sự kiện người dùng nhập vào liên kết với 

ứng dụng mạng. Mỗi một sự kiện người dùng nhập vào tương ứng khung ảnh tương ứng 
của ứng dụng mạng và các sự kiện người dùng nhập vào gồm ít nhất một sự kiện người 
dùng nhập vào từ xa từ nguồn xa. Máy tính tạo và cập nhật dữ liệu đáp ứng từ các khung 
ảnh tương ứng liên kết với các sự kiện người dùng nhập vào cho khung ảnh hiện tại của 
ứng dụng mạng. Theo một số phương án thực hiện, các sự kiện người dùng nhập vào tất 
cả đều từ người dùng nội bộ của máy tính. Máy tính cũng tạo và cập nhật dữ liệu đồng 
bộ từ khung ảnh tương ứng liên kết với ít nhất một sự kiện người dùng nhập vào từ xa 
cho khung ảnh hiện tại của ứng dụng mạng. Cuối cùng, máy tính thay thế dữ liệu đáp 
ứng bằng dữ liệu đồng bộ. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến hệ thống và phương pháp 
đồng bộ dữ liệu trong ứng dụng mạng. 
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(72) Yick Fai CHAN (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khóa cài 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cụm khóa cài có phần đế với thanh giữ dải và lỗ trong được bố trí 
giữa các thành bên, và phần khóa có thanh giữ dải và phần nhô kéo dài ra ngoài từ mỗi 
thành bên. Chiều dài của phần khóa lớn hơn chiều dài của lỗ, và chiều rộng của lỗ rộng 
hơn chiều rộng của phần khóa. Các thành bên của phần đế mỗi thành có khe hở được bố 
trí để chứa các phần nhô trên phần khóa khi phần khóa được đặt trên phần đế. Phần khóa 
được nối với phần đế bằng cách trượt phần khóa qua lỗ từ phía dưới đến phía trên của 
phần đế, sắp thẳng hàng phần khóa để kéo dài song song với phần đế, và cài sập các 
phần nhô vào trong các khe hở. 
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China 

(72) YI, Xiongshu (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm cơ sở và vật lưu trữ máy 

tính đọc được 
  (57)     Các phương án thực hiện sáng chế đề xuất phương pháp truyền thông và trạm cơ sở. 

Phương pháp này bao gồm các bước: thu thập nhóm truyền phối hợp thứ nhất của thiết 
bị người dùng, và thu thập ít nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất, trong đó mỗi một trong 
số ít nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất gồm ít nhất hai tế bào, hiệu chỉnh kênh kết hợp 
được hoàn thiện cho hai tế bào bất kỳ trong ít nhất hai tế bào, và nhóm truyền phối hợp 
thứ nhất gồm nhóm gồm ít nhất một tế bào mà truyền phối hợp cho thiết bị người dùng; 
xác định nhóm truyền phối hợp thứ hai của thiết bị người dùng theo nhóm truyền phối 
hợp thứ nhất của thiết bị người dùng và ít nhất một nhóm hiệu chỉnh thứ nhất; thực hiện 
truyền nhất quán JT (joint transmission- truyền kết hợp) trên thiết bị người dùng theo 
nhóm truyền phối hợp thứ hai của thiết bị người dùng. Do vậy, khi hiệu chỉnh kênh kết 
hợp cần được thực hiện cho các tế bào khi truyền nhất quán JT, trạm cơ sở có thể xác 
định hợp lý hơn nhóm truyền phối hợp mà được sử dụng để thực hiện truyền nhất quán 
JT trên thiết bị người dùng, để cải thiện độ khuếch đại. 

 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
117 

(11) 1-0023053 
(15) 06.01.2020 (51) 7 H04B  1/00,  15/00 

(21) 1-2016-02055 (22) 29.11.2013 
(86) PCT/CN2013/088229 29.11.2013 (87) WO2015/078009 04.06.2015 
(45) 25.02.2020             383 (43) 26.09.2016 342 
(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) LIU, Sheng (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị truyền thông không dây song công toàn phần và 

phương pháp triệt tiêu tín hiệu tự giao thoa trong hệ thống 
truyền thông 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị để giảm tín hiệu tự giao thoa trong hệ 
thống truyền thông. Phương pháp này bao gồm các bước: gửi tín hiệu thăm dò và tín 
hiệu truyền thông thứ nhất; nhận tín hiệu vào; tách tín hiệu phản xạ tầm gần tương ứng 
với tín hiệu thăm dò khỏi tín hiệu dội của tín hiệu vào; xác định, dựa trên tín hiệu phản 
xạ tầm gần, thông số kênh phản xạ tầm gần; xác định, dựa trên thông số kênh phản xạ 
tầm gần, tín hiệu tự giao thoa bị phản xạ tầm gần tái tạo được; và lấy tín hiệu truyền 
thông thứ hai nhận được trừ đi tín hiệu tự giao thoa bị phản xạ tầm gần tái tạo được. 
Sáng chế có thể cho phép nhận ra và tái tạo một cách có hiệu quả tín hiệu phản xạ tầm 
gần, nhờ đó giảm tín hiệu tự giao thoa bị phản xạ tầm gần trong hiện tượng tự giao thoa. 
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(72) CHU Yuen Fu Sparkle (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khóa dây 

  (57)     Sáng chế đề cập đến khóa dây. Khóa dây này bao gồm phần đế, và phần móc dây thứ 
nhất và phần móc dây thứ hai được tạo liền khối với phần đế. Phần móc dây thứ nhất và 
phần móc dây thứ hai được tạo ra ở phía thứ nhất của phần đế. Phần móc dây thứ nhất có 
phần lõm thứ nhất để khóa chặt dây. Phần móc dây thứ hai có phần lõm thứ hai để khóa 
chặt dây. Hướng hở của phần lõm thứ nhất khác với hướng hở của phần lõm thứ hai. 
Phần lõm thứ nhất và phần lõm thứ hai tạo ra chỗ uốn cong dây giữa phần móc dây thứ 
nhất và phần móc dây thứ hai để khóa chặt dây. Trong khóa dây theo sáng chế, phần đế 
và phần móc dây thứ nhất và phần móc dây thứ hai được tạo liền khối, sao cho không 
cần trình tự lắp ráp, nhờ đó giảm đáng kể chi phí; ngoài ra, khóa dây có thể được lắp ráp 
vào dây bất cứ khi nào mà không cần phải lắp ráp trước lên sản phẩm và hơn nữa có thể 
tháo ra được bất cứ khi nào, nhờ đó khiến cho kế hoạch sản xuất linh hoạt hơn; và khóa 
dây không cần phải ép, và chiều dài của dây có thể được điều chỉnh chỉ đơn giản bằng 
cách kéo trực tiếp khóa dây hoặc kéo dây, khiến cho việc sử dụng rất tiện lợi. 
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(54) Phương pháp và hệ thống kiểm soát việc truy cập vào các ứng 

dụng trên thiết bị đầu cuối di động 
  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và hệ thống để kiểm soát việc truy cập vào các ứng dụng 

trên thiết bị đầu cuối di động. Trong phương pháp ví dụ, ứng dụng mở có thể được quét 
và nhận dạng ứng dụng có thể thu được. Nhận dạng ứng dụng có thể được so sánh với 
nhận dạng ứng dụng đích lưu sẵn. Khi nhận dạng ứng dụng được so sánh tương thích với 
nhận dạng ứng dụng đích lưu sẵn, giao diện mở khóa có thể được hiển thị. Lệnh mở 
khóa có thể thu được để chạy ứng dụng trên thiết bị đầu cuối di động. Hệ thống ví dụ để 
kiểm soát việc truy cập vào ứng dụng trên thiết bị đầu cuối di động có thể bao gồm 
môđun quét, môđun so sánh, môđun hiển thị và môđun thực hiện. 
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(54) Thiết bị vận chuyển hàng hoá và cẩu sắp xếp có thiết bị này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị vận chuyển hàng hóa trong đó, hàng hóa này có chiều dài 
theo phương nằm ngang của hàng hóa càng nhỏ càng tốt, có thể được chuyển. Thiết bị 
vận chuyển hàng hóa bao gồm phần đỡ hàng hóa, mà được bố trí ở sàn đế và bao gồm 
hai phần đỡ hàng hóa tách rời (17F) và (17R) để chứa và đỡ tách biệt cả hai phần bên, 
theo phương nằm ngang của hàng hóa, của mặt đáy của hàng hóa, và hai phần kẹp (18F) 
và (18R) có thể được đẩy và kéo dọc theo hướng vận chuyển hàng hóa tương ứng với 
phần đỡ hàng hóa và có thể được di chuyển tới gần hoặc ra xa nhau bởi cơ cấu truyền 
động kẹp (M4) giữa các vị trí kẹp và các vị trí nhả, các vị trí này cách nhau xa hơn, 
trong đó hai phần đỡ hàng hóa tách rời (17F) và (17R) được tạo kết cấu để được di 
chuyển tới gần hoặc ra xa nhau trong phạm vi di chuyển được được định rõ theo phương 
nằm ngang của hàng hóa bởi cơ cấu truyền động phần đỡ hàng hóa (M4) (M4) và đối 
mặt nhau khi được định vị trong các vị trí giới hạn tiếp cận của phạm vi di chuyển được. 
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(54) Thiết bị giải mã và mã hóa viđeo 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã và mã hóa viđeo. Thiết bị giải mã viđeo bao gồm: 
bộ giải mã để giải mã: thông tin chỉ báo bù độ dịch ràng buộc chỉ báo liệu ít nhất một 
trong số hình ảnh, lát, và đơn vị mã hóa (coding unit - CU) có hỗ trợ phép bù độ dịch 
ràng buộc hay không, thông tin chỉ báo bù độ dịch tương thích mẫu (sample adaptive 
offset - SAO) chỉ báo liệu có thực hiện phép bù SAO hay không và giải mã tham số 
SAO; và bộ lọc để thực hiện phép bù SAO trên mẫu đích trong khối đích của viđeo được 
tái cấu trúc dựa trên thông tin chỉ báo bù SAO và tham số SAO, trong đó bộ lọc xác 
định loại độ dịch đối với phép bù SAO dựa trên thông tin chỉ báo bù độ dịch ràng buộc 
và các tham số mã hóa của khối đích của phép bù SAO và ít nhất một trong số các khối 
lân cận của khối đích khi độ dịch biên được áp dụng vào mẫu đích bù độ dịch bên trong 
khối đích. 
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(54) Thiết bị hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị, phương pháp hỗ trợ 

kiểm tra trang thiết bị và phương tiện máy tính đọc được 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị bao gồm: phương tiện lưu trữ 

sẽ lưu giữ hình vẽ sơ đồ bố trí thứ nhất thể hiện sơ đồ bố trí của trang thiết bị ở phân cấp 
thứ nhất được kiểm tra trong hoạt động kiểm tra và hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai thể hiện 
sơ đồ bố trí của trang thiết bị ở phân cấp thứ hai được kiểm tra trong hoạt động kiểm tra; 
phương tiện hiển thị mà hiển thị trên phần hiển thị biểu tượng thứ nhất biểu thị vị trí 
kiểm tra của trang thiết bị ở phân cấp thứ nhất và biểu tượng thứ hai biểu thị liên kết với 
hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai, biểu tượng thứ nhất và biểu tượng thứ hai được chồng lên 
hình vẽ sơ đồ bố trí thứ nhất; và phương tiện điều khiển, khi biểu tượng thứ nhất trên 
phần hiển thị được chọn, chỉ thị phương tiện hiển thị để hiển thị trên phần hiển thị màn 
hình để tiếp nhận hoặc hiển thị kết quả kiểm tra của trang thiết bị ở phân cấp thứ nhất, 
và, khi biểu tượng thứ hai trên phần hiển thị được chọn, chỉ thị phương tiện hiển thị để 
hiển thị trên phần hiển thị biểu tượng thứ ba biểu thị vị trí kiểm tra của trang thiết bị ở 
phân cấp thứ hai, biểu tượng thứ ba được chồng lên hình vẽ sơ đồ bố trí thứ hai. Thiết bị 
hỗ trợ kiểm tra trang thiết bị cho phép kiểm tra hiệu quả các trang thiết bị ở các phân 
cấp bởi chuyên gia. 
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  (57)    Sáng chế đề cập đến hệ 
thống truyền thông di động, 
thiết bị đầu cuối, phương 
pháp truyền thông của thiết 
bị đầu cuối cho hệ thống, 
nút quản lý di động, và 
phương pháp truyền thông 
của nút quản lý di động. 
Bằng cách sử dụng thông 
tin LAPI (low access 
priority indicator - chỉ báo 
độ ưu tiên truy nhập thấp) 
của yêu cầu kết nối RRC 
(radio resource control- 
điều khiển tài nguyên vô 
tuyến) từ thiết bị đầu cuối, 
trạm cơ sở lựa chọn nút 
quản lý di động cụ thể. 
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(54) Khối đệm va đập chống cháy bằng gốm 

  (57)      Sáng chế đề cập tới khối đệm va đập chống cháy bằng gốm. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp báo cáo thông tin thiết bị đầu cuối thứ nhất, 

thiết bị đầu cuối thứ nhất và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp báo cáo thông tin thiết bị đầu cuối và thiết bị liên 

quan, mà cho phép trạm gốc biết được trễ gián đoạn, và do đó có thể điều khiển chất 
lượng của dịch vụ theo trễ gián đoạn. Phương pháp này bao gồm các bước: thiết bị đầu 
cuối thứ nhất thu nhận thông tin thứ nhất, trong đó thông tin thứ nhất bao gồm trễ gián 
đoạn hoặc ký hiệu nhận dạng thứ nhất hoặc ký hiệu nhận dạng thứ hai, trong đó ký hiệu 
nhận dạng thứ nhất biểu diễn quan hệ định thời giữa thời điểm mà tại đó thiết bị đầu 
cuối thứ nhất kích hoạt hoặc gửi báo cáo đo lường và bộ định thời thứ nhất, và ký hiệu 
nhận dạng thứ hai biểu diễn quan hệ định thời giữa thời điểm mà tại đó thiết bị đầu cuối 
thứ nhất khởi tạo việc tái thiết lập kết nối và bộ định thời thứ nhất; và gửi thông tin thứ 
nhất tới trạm gốc. 
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(73) TENDYRON CORPORATION  (CN) 

1810, Tower B, No. 38 Xueqing Road, Haidian District, Beijing 100083, China 
(72) LI, Dongsheng (CN) 
(74) Công ty TNHH Trường Xuân (AGELESS CO.,LTD.) 
(54) Thiết bị điều hợp tín hiệu âm thanh, thiết bị lưu mã ký điện tử, 

thiết bị phát hiện và hệ thống phát hiện thiết bị ghép tương 
thích 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị truyền tín hiệu âm thanh. Thiết bị bao gồm: thiết bị ghép tương 
thích thứ nhất, thiết bị ghép tương thích thứ hai, mạch khuếch tán tín hiệu âm thanh và 
mạch trở kháng. Thiết bị ghép tương thích thứ nhất bao gồm chân cắm nhận tín hiệu âm 
thanh, chân cắm micro, và chân cắm tiếp đất. Thiết bị ghép tương thích thứ hai bao gồm 
chân cắm đầu ra tín hiệu âm thanh. Mạch khuếch tán tín hiệu âm thanh được sử dụng 
khuếch tán tín hiệu âm thanh nhận được bằng chân cắm nhận tín hiệu âm thanh và đưa 
tín hiệu như vậy tới chân cắm đầu ra tín hiệu âm thanh. Tín hiệu âm thanh nhận được 
bằng chân cắm nhận tín hiệu âm thanh đi tới chân cắm micrô hoặc đi tới chân cắm tiếp 
đất thông qua phần tương ứng trở kháng của mạch khuếch tán tín hiệu âm thanh. Mạch 
trở kháng được ghép giữa chân cắm micrô và chân cắm tiếp đất. Thiết bị truyền tín hiệu 
âm thanh theo sáng chế có thể phát hiện chuỗi dây của chân cắm micro và chân cắm 
tiếp đất của chân cắm âm thanh của thiết bị truyền là giống như chuỗi dây của thiết bị 
phát hiện. Ngoài ra sáng chế đề xuất thiết bị lưu mã ký điện tử, thiết bị phát hiện, và hệ 
thống phát hiện thiết bị ghép tương thích hoặc thiết bị truyền tín hiệu âm thanh. 
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(73) PLUS CORPORATION  (JP) 

1-28, Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
(72) Kazui FUEKI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dụng cụ dán màng phủ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dụng cụ dán màng phủ có thể làm giảm số lượng các bộ phận cấu 
thành và có mức độ tự do thiết kế cao, bao gồm cuộn cấp mà băng dán chưa sử dụng 
được quấn quanh đó, đầu dán mà băng dán được treo từ đó và sẽ dán ép màng phủ trên 
băng dán được treo từ đó vào vật tiếp nhận dán nhờ ép màng phủ tỳ lên đó, lõi cuốn lại 
mà băng dán có việc dán màng phủ trên đó đã hoàn tất được quấn quanh đó, vỏ phần 
dán (55) giữ các bộ phận cấu thành, bộ phận trượt (71) đỡ xoay cuộn cấp và được lắp 
lỏng trong vỏ phần dán, bánh răng phía cấp (73) được khớp vừa một cách chắc chắn trên 
bộ phận trượt (71) ở vị trí nằm giữa cuộn cấp và bộ phận trượt (71), và bánh răng phía 
cuốn lại quay cùng với lõi cuốn lại, trong đó chuyển động quay của cuộn cấp được 
truyền đến lõi cuốn lại nhờ các bánh răng, và trong đó vỏ phần dán và bộ phận trượt tạo 
thành phương tiện điều chỉnh lực, và bộ phận trượt và bánh răng phía cấp tạo thành 
phương tiện điều chỉnh vận tốc quay. 
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(73) HITACHI ZOSEN CORPORATION  (JP) 

7-89, Nanko-kita 1-chome, Suminoe-ku, Osaka-shi, Osaka 5598559, Japan 
(72) HAMANO, Shuji (JP), YAMAMOTO, Tsunehira (JP), OKUMURA, Satoshi (JP), 

SASAKI, Katsuya (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp chiết và tách natri và kali 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị chiết và tách bao gồm: thiết bị phản ứng tro (12) để điều 

chế dung dịch có nhiệt độ khoảng 60°C bằng cách sử dụng tro thiêu đốt chứa natri, kali 

và clo; bộ kết tinh làm nguội (16) đế giảm nhiệt độ của dung dịch này đến 30°C để sản 
xuất và tách kali clorua; tháp hấp thụ (11) để thực hiện phản ứng giữa dung dịch trên với 
khí chứa cacbon dioxit để sản xuất và tách natri hydro cacbonat; và đường ống tuần 
hoàn (13) để tuần hoàn lại về thiết bị phản ứng tro (12) chất lỏng thu được sau khi sản 
xuất và tách kali clorua trong bộ kết tinh làm nguội (16) và natri hydro cacbonat trong 
tháp hấp thụ (11). 
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(73) NOF CORPORATION  (JP) 

20-3, Ebisu 4-chome, Shibuya-ku, Tokyo 1506019, Japan 
(72) YOSHIMURA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Dương và Trần (DUONG & TRAN CO., LTD) 
(54) Chất cải thiện dòng chảy cho cát trộn nhựa và cát trộn nhựa 

  (57)     Sáng chế đề xuất chất cải thiện dòng chảy cho cát trộn nhựa bao gồm các hạt muối của 
kim loại hóa trị II và axit béo có số cacbon từ 8 đến 24, trong đó các hạt muối của kim 

loại và axit béo thỏa mãn hệ thức A  2,0 trong đó giá trị tổng quát độ kết hạt A được 
biểu thị bằng công thức (1), và các hạt muối của kim loại và axit béo mà được để yên 

trong mười phút trong môi trường có nhiệt độ 80°C thỏa mãn hệ thức B  20 trong đó 
mức độ kết tụ B (%) được đo bằng máy thử nghiệm bột được biểu thị bằng công thức 
(2). 
Giá trị tổng quát độ kết hạt A = (D90 - D10)/D50 (Công thức (1)) 

trong đó 1,0  D50  40,0 

D10: đường kính tích lũy 10% (m) của các hạt muối của kim loại và axit béo trên cơ sở 
thể tích 

D50: đường kính trung bình (m) của các hạt muối của kim loại và axit béo trên cơ sở 
thể tích 

D90: đường kính tích lũy 90% (m) của các hạt muối của kim loại và axit béo trên cơ sở 
thể tích 
Mức độ kết tụ B = [(khối lượng của các hạt muối của kim loại và axit béo còn lại trên 

sàng có kích cỡ của lỗ sàng là 350 m)/2] x 100 x (1/1) + [(khối lượng của các hạt muối 

của kim loại và axit béo còn lại trên sàng có kích cỡ của lỗ sàng là 250 m)/2] x 100 x 
(3/5) + [(khối lượng của các hạt muối của kim loại và axit béo còn lại trên sàng có kích 

cỡ của lỗ sàng là 150 m)/2] x 100 x (1/5)] (Công thức (2)) 
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(72) TAKASHIMA, Ryuhei (JP), IDE, Yuichi (JP), YAMAUCHI, Tomohiro (JP), 

FUJIMURA, Koutaro (JP), HIRATA, Toshihiro (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy tách hạt và vòi đốt nhiên liệu rắn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy tách hạt có khả năng nâng cao hiệu quả thu gom trong khi vẫn 
hạn chế tới mức tối thiểu sự tăng lên của công suất máy phụ và sự tăng thêm kích thước 
của thiết bị. Máy tách hạt (1A) để tách bột được vận chuyển trên dòng không khí ở 
trạng thái dòng hai pha rắn-khí từ dòng không khí và thu gom bột được trang bị phần tạo 
dòng chảy trôi (10) được bố trí ở vùng lân cận với phần nối thân chính của ống cấp chất 
rắn và khí (3) để cho dòng hai pha rắn-khí chảy bên trong thân chính của máy tách (2) 
từ hướng chu vi và được cấu tạo để tập trung nồng độ hạt dạng bột cao của dòng hai pha 
rắn-khí trên phía ngoại biên ngoài của thân chính của máy tách (2). 
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(72) OBARA, Takeshi (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Máy in 

  (57)      Sáng chế đề xuất máy in bao gồm: vỏ được bố trí khoảng hở; hộp đựng vật liệu in được 
lắp trong khoảng hở này của vỏ; nắp mở và đóng được tạo kết cấu để mở và đóng hộp 
đựng vật liệu in so với vỏ; lô cấp được tạo kết cấu để cấp vật liệu in; và đầu in được lắp 
đối diện với lô cấp, trong đó, nắp mở và đóng được bố trí phần ụ trên đầu tự do của nó, 
trong đó, phần ụ này bao gồm: bề mặt thứ nhất; bề mặt thứ hai; và bề mặt đầu mút được 
bố trí trên đỉnh của nắp mở và đóng, bề mặt đầu mút được bố trí phần gờ nhô lên từ đó 
về phía lớp chất kết dính của vật liệu in, và trong đó, phần gờ nhô lên từ bề mặt đầu mút 
có chiều dài nhô dài hơn phần gờ nhô lên từ bề mặt thứ hai. 
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(72) KAWAMOTO, Kenichiro  (JP), IMAIZUMI, Yoshinobu (JP), NAKAYAMA, Takashi  

(JP), KAMEI, Takashi (JP), WARITA, Hiroaki (JP), YAMAGUCHI, Masahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Phương pháp sản xuất hạt tẩy rửa 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất hạt tẩy rửa chứa chất hoạt động bề mặt anion, 
trong đó phương pháp này không bao gồm bước phun khô, và phương pháp theo sáng 
chế tạo ra hạt tẩy rửa có cỡ hạt mong muốn và hiệu suất cao. Phương pháp theo sáng chế 
có thể tạo ra hạt tẩy rửa có sự phân bố cỡ hạt trong phạm vi hẹp. Sự phân bố cỡ hạt cỡ 
hạt trong phạm vi hẹp sẽ tạo ra các hiệu quả không chỉ cải thiện hình dạng bên ngoài mà 
còn có thể tạo ra chất tẩy rửa có đặc tính chảy tốt, và do đó nâng cao năng suất sản xuất. 
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(72) IMBODEN, Roger (CH), ROTHENBUHLER, Erich (CH), LUTZ, Juerg  (CH) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Dược phẩm chứa indometaxin và/hoặc axemetaxin 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa ít nhất một hoạt chất indometaxin và axemetaxin 
và tùy ý các phụ gia khác, dược phẩm này chứa hoạt chất, hoặc hỗn hợp các hoạt chất ở 
dạng được micro hóa, tốt hơn là được trộn với ít nhất một dẫn xuất của flovonoit hoặc 
peptit hoặc với hỗn hợp của các hợp chất này. 
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(73) SHOWA CORPORATION  (JP) 

1-14-1, Fujiwara-cho, Gyoda-shi, Saitama 361-8506 Japan 
(72) Hideaki TAKAHASHI (JP), Hirokatsu KAMEDA  (JP), Kimitoshi SATO  (JP), Masato 

TANIGUCHI (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Càng trước kiểu thẳng đứng và cơ cấu treo bánh xe có càng 

trước này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến càng trước kiểu thẳng đứng, trong đó, ống trong được đỡ để trượt 

được thẳng đứng bởi các bạc dẫn hướng lắp vào phía trên và phía dưới chu vi trong của 
ống ngoài, dầu được bịt kín bên trong ống ngoài và ống trong để tạo ra ngăn chứa không 
khí ở phần trên trong ống trong, cơ cấu tạo lực giảm chấn được tạo ra lực giảm chấn bởi 
sức cản dòng chảy của dầu kết hợp với độ giãn và nén của ống ngoài và ống trong, và lỗ 
bên khiến cho khe hở hình khuyên này được tạo ra bởi ống ngoài, ống trong, và các bạc 
dẫn hướng ở các phía trên và dưới nối thông với phần trong ống trong được tạo ra trong 
thành bên của ống trong. 
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(73) KOKUYO CO., LTD.   (JP) 

1-1, Oimazato Minami 6-chome, Higashinari-ku, Osaka-shi, Osaka 5378686 Japan 
(72) KOIKE, Seiichi (JP), TSUJINO, Nobuaki (JP), IZUMI, Kenichi (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dụng cụ kẹp và cặp hồ sơ có gắn dụng cụ kẹp này 

  (57)      Sáng chế đề xuất dụng cụ kẹp có thể kết nối các bộ phận kết nối của vòng kẹp khác chỉ 
với thao tác điều khiển vòng kẹp thứ nhất và cặp hồ sơ có gắn dụng cụ kẹp này. Đối với 
dụng cụ kẹp G có nhiều vòng kẹp (3, 5), các vòng kẹp (3, 5) được tạo lực đẩy đàn hồi 
theo hướng mở bằng phương pháp tạo lực đàn hồi D gần vòng kẹp thứ nhất (3) nêu trên; 
đồng thời các thanh liên kết (11, 12) đỡ các thành phần cấu tạo vòng thứ nhất, thứ hai 
(3) và (5) như (31, 32), (51, 52) được biến dạng xoắn. 
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(21) 1-2013-01567 (22) 27.10.2011 
(86) PCT/JP2011/074866     27.10.2011 (87) WO2012/057288A1 03.05.2012 
(30) 2010-243549     29.10.2010      JP 
(45) 25.02.2020            383 (43) 25.09.2013 306 
(73) DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED  (JP) 

3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku, Tokyo 103-8426, Japan 
(72) OHTSUKA, Toshiaki (JP), TAKIZAWA, Takeshi (JP), OGUNI, Akiko (JP), 

MATSUOKA, Tatsuji (JP), YOSHIDA, Hiroko (JP), MATSUI, Yumi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kháng thể kháng thụ thể gây chết 5 (DR5) và dược phẩm chứa 

kháng thể này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến kháng thể mà có tác dụng điều trị bệnh ung thư, bệnh tự miễn dịch 

hoặc bệnh viêm. Cụ thể là, sáng chế đề cập đến kháng thể mà thể hiện hoạt tính gây chết 
tế bào đối với tế bào biểu hiện thụ thể chứa miền chết thông qua việc gây chết tế bào 
theo lập trình. Mục đích của sáng chế là đề xuất dược phẩm có tác dụng điều trị bệnh 
ung thư. Kháng thể kháng DR5 mới có khả năng gây chết tế bào theo lập trình ở tế bào 
có hoạt tính gây chết tế bào tiềm năng hơn so với kháng thể kháng DR5 hiện có sẵn. 
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1/08,  55/18 
(21) 1-2013-02910 (22) 15.02.2011 
(86) PCT/JP2011/053143  15.02.2011 (87) WO2012/111091A1 23.08.2012 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.04.2014 313 
(73) 1. I. MER CO., LTD.  (JP) 

108 Yamashiroyashiki-cho, Misu, Yokooji, Fushimi-ku, Kyoto-shi, Kyoto 612-8207, 
Japan 
2. NIPPON NATIONAL SEIKAN COMPANY, LTD.  (JP) 
9-2, Kashiwabara, Ishioka-shi, Ibaraki 315-8547, Japan 

(72) IZUME, Masayuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Cơ cấu dẫn động ống bản trong máy in 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu dẫn động ống bản trong máy in mà loại bỏ khe hở giữa bánh 
răng xoắn dẫn động và bánh răng xoắn được dẫn động và tạo điều kiện cho việc quay 
bánh răng được dẫn động làm gia tăng độ chính xác khi quay của ống bản. 
     Cơ cấu dẫn động ống bản (3) gồm có trục dẫn động ống bản (5), bánh răng được dẫn 
động (7) có bánh răng xoắn được dẫn động (6) mà ăn khớp với bánh răng xoắn dẫn động 
(1) và lắp quanh trục dẫn động ống bản (5), chi tiết điều chỉnh vị trí (11) dịch chuyển 
bánh răng được dẫn động (7) để cố định nó ở vị trí định trước, chi tiết dừng xoắn (9) 
được gắn vào trục dẫn động ống bản (5), kẹp (10) để cố định theo cách tháo ra được chi 
tiết dừng xoắn (9) vào bánh răng được dẫn động (7), bánh răng xoắn triệt tiêu khe hở (8) 
được bố trí ở một mặt của bánh răng xoắn được dẫn động (6), các lò xo thứ nhất (44) 
làm cho bánh răng xoắn triệt tiêu khe hở (8) ép tiếp xúc với bánh răng xoắn được dẫn 
động (6), và các lò xo thứ hai (46) đẩy bánh răng xoắn triệt tiêu khe hở (8) để quay nó 
theo hướng định trước. 
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(11) 1-0023074 
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(73) PANASONIC INTELLECTUAL PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD.  (JP) 

2-1-61 Shiromi, Chuo-ku, Osaka, Japan. 
(72) Koichi YAMAZOE (JP), Tsuyoshi TANAKA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Bộ ngắt mạch và thiết bị nhả quá áp - hạ áp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị nhả quá áp-hạ áp dùng cho bộ ngắt mạch bao gồm bộ phận 
dò điện áp thấp đặt trễ, bộ dò quá áp đặt trễ, và bộ chuyển mạch. Bộ phận dò điện áp 
thấp đặt trễ phát ra tín hiệu dò điện áp thấp khi điện áp thương mại là hạ áp và phát ra 
tín hiệu ngắt dòng điện kích từ thứ nhất khi tín hiệu dò điện áp thấp được phát ra trong 
thời gian được xác định trước hoặc lâu hơn. Bộ dò quá áp đặt trễ phát ra tín hiệu dò quá 
áp khi điện áp thương mại là quá áp và phát ra tín hiệu ngắt dòng điện kích từ thứ hai 
khi tín hiệu dò quá áp được phát ra trong thời gian được xác định trước hoặc lâu hơn. Bộ 
chuyển mạch ngắt dòng điện kích từ được cấp vào cuộn cảm dựa trên tín hiệu ngắt dòng 
điện kích từ thứ nhất và thứ hai. 
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(72) Hirohito WATANABE  (JP), Taiji OGAWA (JP), Takaomi TOMONAGA  (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp chế tạo bảng mạch in 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp chế tạo bảng mạch in tạo ra nhanh chóng các thay đổi 
đến các điều kiện khắc ăn mòn làm giảm khả năng ảnh hưởng đến năng suất chế tạo các 
bảng mạch in. Sáng chế đề xuất phương pháp bao gồm các bước: bước khắc ăn mòn bao 
gồm: chuẩn bị vật liệu nền mạ chất dẫn điện liên tục theo hướng nhất định, vật liệu nền 
mạ chất dẫn điện (1) có lớp cách điện và một hoặc nhiều lớp dẫn điện được tạo ra trên 
các bề mặt chính của lớp cách ly; và bước cho vùng định trước của lớp dẫn điện của một 
bề mặt chính của vật liệu nền mạ chất dẫn điện (1) xử lý khắc ăn mòn, nhờ đó tạo ra 
mẫu nối dây (1a) của sản phẩm và mẫu kiểm tra (1b) được sử dụng để kiểm tra; bước đo 
đo độ rộng đường của mẫu kiểm tra sau bước khắc ăn mòn; và bước kiểm soát kiểm soát 
điều kiện khắc ăn mòn trong bước khắc ăn mòn dựa vào độ rộng đường đo được. 
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(73) TENMA CORPORATION  (JP) 

1-63-6, Akabane, Kita-ku, Tokyo, Japan 
(72) Masakazu OKA (JP) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp đựng 

  (57)      Hộp đựng (1) bao gồm thân chính (2) gồm có cặp tấm vách (3) đứng thẳng để tạo thành 
khoảng trống giữa chúng, tấm đáy (4) và tấm hậu (5) được nối với các tấm vách (3), tấm 
nóc (6) được tạo kết cấu để tạo thành phần khoảng hở phía trước (OP) cùng với thân 
chính (2) bằng cách đậy cặp tấm vách (3) từ mặt phía trên, với khe hở được tạo thành 
giữa các bề mặt đầu mút có hướng quay về phía trên (3a) của cặp tấm vách (3) và ít nhất 
mặt phía trước của chiều sâu (D2), bộ phận ray (10) được bố trí trên các bề mặt đầu mút 
(3a) của các tấm vách (3), và phần nắp đậy đóng/mở (7) được tạo kết cấu để trượt dọc 
theo bộ phận ray (10) và dịch chuyển giữa vị trí mở (P2) và vị trí đóng (P1). 
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(73) WUHAN HEALTHGEN BIOTECHNOLOGY CORP.  (CN) 

#666 Gaoxin Avenue, East Lake High-Tech Development Zone, Wuhan, Hubei 
430079, China 

(72) YANG, Daichang  (CN), HE, Yang  (CN), LI, Guangfei (CN), LIU, Jingru (CN) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp phân tách và tinh sạch albumin huyết thanh 

người tái tổ hợp từ hạt gạo chuyển gen 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp phân tách và tinh sạch albumin huyết thanh người tái 

tổ hợp từ hạt gạo chuyển gen, bao gồm các bước: 1) cho dịch chiết thô của rHSA vào 
sắc ký trao đổi cation để thu được sản phẩm sơ cấp I; 2) cho sản phẩm sơ cấp I vào sắc 
ký trao đổi anion để thu được sản phẩm thứ cấp II; 3) cho sản phẩm thứ cấp II vào sắc 
ký kỵ nước để thu được rHSA được tinh sạch. Phương pháp có thể còn bao gồm bước 
sắc ký ceramic hydroxypatit trước sắc ký kỵ nước. 
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(73) SDI CORPORATION  (TW) 

No. 260, Sec. 2, Chang Nan Rd., Chang Hua, Taiwan 
(72) Szu-Yu CHEN (TW) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và chuyển giao công nghệ (INVESTCONSULT) 
(54) Gọt bút chì chuyển động qua lại 

  (57)      Sáng chế đề cập đến gọt bút chì chuyển động qua lại gồm bộ phận cố định, bộ phận cắt 
gọt và cơ cấu bánh cóc. Bộ phận cắt gọt gồm lưỡi gọt được gắn vào bộ phận giữ lưỡi gọt. 
Cơ cấu bánh cóc được lắp giữa bộ phận cố định và bộ phận cắt gọt và cho phép bộ phận 
cắt gọt xoay tròn tương ứng với bộ phận cố định theo một hướng duy nhất. Khi người sử 
dụng muốn gọt nhọn bút chì, người sử dụng có thể giữ bút chì trong tay và xoay tròn bút 
chì theo chuyển động xoay tròn qua lại, do đó có được mũi vót nhọn của bút chì. Kết 
quả là, thuận tiện cho người sử dụng dùng một lực xoay tròn và đạt được hiệu quả cao 
khi gọt nhọn bút chì. 
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(73) PRIMOZONE PRODUCTION AB  (SE) 

Terminalvagen 2, S-246 42 Loddekopinge, Sweden 
(72) HANSSON, Mikael (SE) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị cấp nguồn điện cho tải dung kháng và phương pháp 

vận hành thiết bị này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị cung cấp nguồn điện để cung cấp điện cho tải dung kháng. 

Thiết bị theo sáng chế bao gồm máy biến áp, mạch lái nửa chu kỳ dương và mạch lái 
nửa chu kỳ âm, các mạch lái này cung cấp các nửa chu kỳ dương điện áp và các nửa chu 
kỳ âm điện áp cho cuộn dây thứ nhất. Cuộn dây thứ hai tạo thành mạch cộng hưởng điện 
và cung cấp điện áp cho tải. Điểm về không của điện áp cấp cho cuộn dây thứ nhất được 
xác định bởi cuộn dây thứ ba trên máy biến áp, và sự luân phiên giữa các nửa chu kỳ âm 
và dương của điện áp cấp cho cuộn dây thứ nhất được thực hiện ở điểm về không của 
điện áp cấp cho cuộn dây thứ nhất. 
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(73) 1. VALLOUREC OIL & GAS FRANCE  (FR) 

54, rue Anatole France, F-59620 Aulnoye Aymeries, France 
2. NIPPON STEEL CORPORATION  (JP) 
6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

(72) DURIVAULT, Jerome (FR), CROSS, Nigel (GB), PEUCHOT, Florian (FR) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị kiểm tra chiều rộng chân ren và phương pháp kiểm tra 

ren 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị (9) để kiểm tra chiều rộng của chân ren (3, 4) của bộ phận 

dạng ống dùng cho việc thăm dò hoặc khai thác giếng hyđrocacbon, thiết bị này bao 
gồm hai tay đòn (91, 92) mỗi tay đòn có đầu thứ nhất (912, 922) và đầu thứ hai (910, 
920), các đầu thứ nhất (912, 922) được nối với nhau nhờ phần biến dạng (95) cho phép 
dịch chuyển góc (e) giữa hai đầu thứ hai (910, 920), mỗi đầu thứ hai (910, 920) mang 
một chi tiết tiếp xúc (930, 940) và thiết bị kiểm tra còn bao gồm phương tiện (90) để xác 
định mức dịch chuyển góc (e.) Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp kiểm tra ren. 
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(73) ALPLA WERKE ALWIN LEHNER GMBH & CO. KG  (AT) 

Allmendstrasse 81, A-6971 Hard, Austria 
(72) KUNZ Johann (AT) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Lọ lăn khử mùi và bình chứa bằng chất dẻo dùng cho lọ lăn 

khử mùi này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bình chứa bằng chất dẻo (1) dùng cho lọ lăn khử mùi, lọ lăn khử 

mùi này có bình đựng (2) và lồng giữ bi lăn (3) để giữ lại quay được bi bôi. Lồng giữ bi 
lăn (3) được làm liền khối với bình đựng (2). Bình chứa bằng chất dẻo (1) được chế tạo 
theo phương pháp đúc thổi đùn từ ống, tốt hơn là ống này được ép đùn liên tục. 
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(73) SAINT-GOBAIN PLACO SAS  (FR) 

34 avenue Franklin Roosevelt, 92150 Suresnes, France 
(72) JAFFEL, Hamouda (TN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất sản phẩm thạch cao 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất sản phẩm thạch cao bao gồm máy trộn để 
trộn thạch cao và nước và hai nguồn cấp bọt vào trong thiết bị này trong đó mỗi nguồn 
cấp bọt chứa bọt có sự phân bố theo kích thước bọt khí khác nhau. 
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(11) 1-0023083 
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(73) EREMA ENGINEERING RECYCLING MASCHINEN UND ANLAGEN 

GESELLSCHAFT M.B.H.  (AT) 
Freindorf, Unterfeldstrasse 3, A-4052 Ansfelden, Austria 

(72) WEIGERSTORFER Georg (AT), FEICHTINGER Klaus (AT), HACKL Manfred 
(AT), WENDELIN Gerhard (AT) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Thiết bị xử lý chất dẻo và phương pháp vận hành thiết bị này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp xử lý chất dẻo, thiết bị xử lý chất dẻo này 
bao gồm ít nhất một thùng chứa (1), trong đó có ít nhất một dụng cụ trộn và/hoặc cắt 
(3), dụng cụ này có thể quay được quanh trục quay (10), được bố trí, để trộn và làm 
nóng chất dẻo, và có ít nhất một băng chuyền (5) để xả chất dẻo ra khỏi thùng chứa (1), 
và ít nhất một trục vít (6) chuyển động quay trong vỏ (16), trong đó băng chuyền (5) 
được nối, ở phía nạp vào vật liệu của nó qua lỗ (8), lỗ này được tạo ra ở thành bên (9) 
của thùng chứa (1), để nạp vào hoặc cấp vật liệu, vào bên trong của thùng chứa (1), 
trong đó lỗ (8) được bố trí ở vùng của chiều cao của dụng cụ trộn và/hoặc cắt (3). Thiết 
bị theo sáng chế, khác biệt ở chỗ, phần kéo dài tưởng tượng của trục dọc tâm (15) của 
băng chuyền (5) hoặc của trục vít (6) kéo dài, ngược lại với hướng vận chuyển của băng 
chuyền (5), qua trục quay (10) của thùng chứa (1), mà không cắt qua trục này, trong đó 
trục dọc tâm (15) của băng chuyền (5) nằm lệch bằng khoảng cách (18) tương đối với 
đường xuyên tâm (11) của thùng chứa (1), đường này nằm theo cùng một hướng với 
hoặc song song với trục dọc, về phía xả, hoặc theo chiều quay hoặc hướng chuyển động 
(12) của dụng cụ trộn và/hoặc cắt (3) đang chuyển động qua lỗ (8), hoặc của chất dẻo 
mà được chuyển động qua lỗ (8). 

Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp vận hành thiết bị nêu trên. 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
148 

(11) 1-0023084 
(15) 13.01.2020 (51) 7 H01L  33/00 

(21) 1-2015-02557 (22) 17.12.2013 
(86) PCT/JP2013/083706     17.12.2013 (87) WO2015/092864  25.06.2015 
(45) 25.02.2020            383 (43) 26.09.2016 342 
(73) SHINDENGEN ELECTRIC MANUFACTURING CO., LTD.  (JP) 

2-1, OHTEMACHI 2-CHOME, CHIYODA-KU, TOKYO, JAPAN 
(72) KEISUKE KOBAYASHI (JP), AKIHIRO OKAMOTO (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hệ thống điều khiển đèn led và phương pháp điều khiển hệ 

thống điều khiển đèn led 
  (57)     Bộ phận điều khiển của mạch dẫn động đèn LED điều khiển phần tử công tắc thứ nhất 

với hệ số làm việc thứ nhất nếu điện áp cổng thứ nhất thấp hơn giá trị giới hạn trên thứ 
nhất thiết lập trước, điều khiển phần tử công tắc thứ nhất với hệ số làm việc thứ hai nhỏ 
hơn hệ số làm việc thứ nhất nếu điện áp cổng thứ nhất đạt đến giá trị giới hạn trên thứ 
nhất, điều khiển phần tử công tắc thứ hai với hệ số làm việc thứ ba nếu điện áp cổng thứ 
hai thấp hơn giá trị giới hạn trên thứ hai thiết lập trước, và điều khiển phần tử công tắc 
thứ hai với hệ số làm việc thứ tư nhỏ hơn hệ số làm việc thứ ba nếu điện áp cổng thứ hai 
đạt đến giá trị giới hạn trên thứ hai. 
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(72) KOGO Kousuke (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Dây điện chống cháy cách điện 

  (57)      Sáng chế đề cập đến dây điện chống cháy cách điện có dây dẫn nhôm, dây này là tuyệt 
hảo về khả năng chịu nhiệt lâu dài, khả năng chống cháy, khả năng chịu kéo căng và 
khả năng chống chịu mài mòn. Sáng chế đề cập đến dây điện chống cháy cách điện 
chứa dây dẫn chứa vật liệu trên cơ sở nhôm và lớp bọc cách điện có tác dụng bọc dây 
dẫn, trong đó lớp bọc cách điện được tạo ra từ chế phẩm nhựa chứa 100 phần theo trọng 
lượng của nhựa nền chứa (A) nhựa trên cơ sở polypropylen và (B) ít nhất một chất trong 
số chất đàn hồi dẻo nóng trên cơ sở olefin và chất đàn hồi dẻo nóng trên cơ sở styren, 
(C) 50 đến 150 phần theo trọng lượng của chất làm chậm cháy, và (D) 0,35 đến 6,00 
phần theo trọng lượng của chất chống muội kim loại. 
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(73) TBM CO., LTD.  (JP) 
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(72) SUMI, Yuichiro (JP), KAWAMATA, Naoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu công nghiệp Sao Bắc Đẩu (SAO BAC DAU IP CO.,LTD) 
(54) Tấm dạng màng mỏng để in chứa nhựa dẻo nhiệt và bột chất vô 

cơ và phương pháp sản xuất tấm này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến tấm dạng màng mỏng để in chứa nhựa dẻo nhiệt và bột chất vô cơ 

và phương pháp sản xuất tấm dạng màng mỏng có định hướng cao làm bằng bột chất vô 
cơ, nhờ đó có thể tạo ra tấm có độ dày đồng đều trong khi ngăn không cho tạo ra tạp 
chất, cải thiện tính chất bề mặt của tấm, điều chỉnh tỷ trọng biểu kiến và các tính chất 
tương tự. 
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(73) MITSUBISHI GAS CHEMICAL COMPANY, INC.  (JP) 

5-2, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8324, Japan 
(72) ISAHAYA Yoshinori (JP), HIRASHIMA, Atsushi (JP), HARADA, Hidefumi (JP), 

ITO, Maki (JP), HAYAKAWA, Jun-ya (JP), ISOBE, Takehiko (JP), TOKUTAKE, 
Taichi (JP), SHINKAI, Yousuke (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhựa polycacbonat thơm phân nhánh có mức phân nhánh 

mong muốn và quy trình sản xuất nhựa polycacbonat này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất và sử dụng tác nhân phân nhánh đã biết, nhựa 

polycacbonat thơm phân nhánh mà có phân tử lượng đủ cao và mức phân nhánh mong 
muốn. 
Nhựa polycacbonat thơm phân nhánh có mức phân nhánh (giá trị N) được kiểm soát nằm 
trong khoảng cụ thể được sản xuất bằng cách cho tiền chất polyme polycacbonat có kết 
cấu phân nhánh được đưa vào bằng cách sử dụng lượng tác nhân phân nhánh cụ thể cho 
phản ứng liên kết gia tăng phân tử lượng với hợp chất diol béo có mặt chất xúc tác 
chuyển hóa este dưới điều kiện áp suất giảm. Lượng tác nhân phân nhánh (A) sử dụng 
được điều chỉnh trên cơ sở tương quan giữa lượng tác nhân phân nhánh (A) được sử dụng 
và giá trị N của nhựa polycacbonat thơm phân nhánh. 
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(72) WOJTKOWSKI, Thomas, C., Jr. (US), OSGOOD, Peter N. (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Hệ thống và phương pháp loại bỏ dòng chảy phân lớp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống sử dụng trên ổ đỡ màng dầu (10) của máy cán để loại bỏ 
dòng chảy phân lớp của dầu thoát ra theo tiếp tuyến từ giữa ống lót quay (12) và bạc lót 
cố định (18) bao quanh ống lót (12). Hệ thống này bao gồm các bề mặt hạn chế kết hợp 
với ống lót (12) và bạc lót (18) tạo ra khoang hình vòng (40a) được bố trí để tiếp nhận 
thoát ra dòng chảy phân lớp của dầu. Các cánh (42) nhô vào trong khoang (40a) và quay 
được với ống lót (12) và ở cùng tốc độ với ống lót (12) để nhờ đó đẩy dầu xung quanh 
khoang hình vòng (40a). Cửa xả (44) nối thông theo tiếp tuyến với khoang hình vòng 
(40a) để loại bỏ dầu được đẩy xung quanh khoang (40a) nhờ chuyển động quay của các 
cánh (42). Kích thước của cửa xả (44) so với thể tích của dầu được tiếp nhận trong 
khoang hình vòng (40a) là sao cho khoang (40a) vẫn được nạp dầu trong khi diễn ra sự 
vận hành ở trạng thái ổn định của ổ đỡ (10). 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Bình nhiên liệu của xe máy 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bình nhiên liệu của xe máy trong đó khoảng trống để chân được tạo 
ra giữa ống đầu của khung thân xe và yên xe bố trí ở phần sau xe, và bình nhiên liệu 
được bố trí bên dưới yên xe, trong đó khung thân xe có cặp ống đỡ yên bên phải và bên 
trái, các ống đỡ này đỡ yên xe và bình nhiên liệu, và các ống đỡ yên có phần đỡ giảm 
xóc, phần đỡ này đỡ đầu trên của cụm giảm xóc sau bên dưới phần sau của yên xe. Mỗi 
ống đỡ yên được tạo ra có phần ống nghiêng phía trước kéo dài theo hướng nghiêng lên 
trên về phía sau từ phần dưới xe bên dưới phần trước của yên xe về phía phần đỡ giảm 
xóc và được tạo ra có phần ống nằm ngang phía sau liên tục từ phần ống nghiêng phía 
trước và được uốn cong để kéo dài gần như nằm ngang về phía sau. Bình nhiên liệu được 
bố trí giữa các ống đỡ yên sao cho phần dưới của bình nhiên liệu chồng lên các ống đỡ 
yên trên hình chiếu cạnh và được tạo ra có phần phình ra, phần này phình ra ngoài để 
chồng theo phương thẳng đứng lên các ống đỡ yên ở phần trên của bình nhiên liệu bố trí 
bên trên các ống đỡ yên trên hình chiếu cạnh. 
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(73) RIO TINTO ALCAN INTERNATIONAL LIMITED  (CA) 

1188 Sherbrooke Street West, Montreal, Quebec H3A 3G2, Canada 
(72) DUVAL, Christian (FR), RENAUDIER, Steeve (FR), BARDET, Benoit (FR), 

MARTIN, Olivier (FR), WAN TANG KUAN, Stephane (FR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Lò luyện nhôm 

  (57)     Sáng chế đề cập đến lò luyện nhôm (1) bao gồm: (i) dãy các bình điện phân (2), được 
thiết kế để sản xuất nhôm, tạo thành một hoặc nhiều hàng (F), (ii) trạm cấp điện (12) 
được thiết kế để cấp dòng điện điện phân (I1) cho dãy các bình điện phân (2), trạm cấp 
điện (12) bao gồm hai cực, (iii) mạch điện chính (15) mà dòng điện điện phân (I1) chạy 
qua, mạch này có hai cực mà mỗi cực được nối với một trong số các cực của trạm cấp 
điện (12), và (iv) ít nhất một mạch điện thứ cấp (16-17) bao gồm vật dẫn điện làm bằng 
vật liệu siêu dẫn mà dòng điện (I2, I3) chạy qua, chạy dọc theo các hàng (F) của các 
bình điện phân (2), khác biệt ở chỗ, vật dẫn điện làm bằng vật liệu siêu dẫn trong mạch 
điện thứ cấp (16, 17) chạy dọc theo hàng hoặc các hàng (F) của các bình điện phân (2) ít 
nhất hai lần để tạo ra một số vòng nối tiếp. 
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(73) 1. YAZAKI CORPORATION  (JP) 

4-28, Mita 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
2. NAGOYA PLATING CO., LTD.  (JP) 
16-11, Hanaomote-cho, Atsuta-ku, Nagoya, Tokyo, Japan 

(72) Hiroki KONDO (JP), Satoru YOSHINAGA (JP), Nobuyuki SUGANUMA (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị sản xuất sợi mạ và phương pháp sản xuất sợi mạ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị sản xuất sợi mạ bao gồm bộ phận phân phối cung cấp bó 
sợi để nhúng bó sợi trong dung dịch mạ được chứa trong bể mạ trong khi phân phối bó 
sợi theo hướng chiều dọc bó sợi, bộ phận quấn để quấn sợi mạ được xử lý bằng dung 
dịch mạ thông qua bể mạ, và bộ phận điều chỉnh lực căng lặp lại luân phiên thao tác kéo 
căng bó sợi được nhúng trong dung dịch mạ và thao tác nới lỏng bó sợi được nhúng 
trong dung dịch mạ. Bộ phận điều chỉnh lực căng thay đổi ít nhất một vận tốc của bộ 
phận phân phối và bộ phận quấn để lặp lại luân phiên thao tác kéo căng bó sợi và thao 
tác nới lỏng bó sợi. 
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(21) 1-2013-02252 (22) 19.12.2011 
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(73) LUBRIZOL ADVANCED MATERIALS, INC.  (US) 

9911 Brecksville Road, Cleveland, Ohio 44141-3247, United States of America 
(72) Ravi R. VEDULA (US), James E. Jr. BRYSON (US), Mouh-Wahng LEE  (US), Daniel 

M. FISCHER (US), Christopher A. SPRAGUE (US) 
(74) Công ty TNHH Lê & Lê (LE & LE) 
(54) Sợi, màng và ống mềm được làm từ nhựa đàn hồi, vải được làm 

từ sợi và sản phẩm được làm từ vải này, phương pháp cải thiện 
tính chất vật lý và hóa học của sản phẩm được làm từ nhựa 
đàn hồi 

  (57)     Sáng chế đề cập đến nhựa đàn hồi, sợi được làm từ nhựa này, vải được làm từ sợi nói 
trên, và các ứng dụng và sử dụng đối với nhựa, sợi và vải này. Nhựa đàn hồi theo sáng 
chế cung cấp sợi có độ bền cao và vải cân bằng tốt có các tính chất vật lý và độ bền hóa 
học tốt, làm cho chúng có sức thu hút khi sử dụng trong các ứng dụng khác nhau sử 
dụng sợi đàn hồi và vải này. 
Ngoài ra, sáng chế cũng đề cập đến màng và ống mềm được làm từ nhựa đàn hồi theo 
sáng chế. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp sản xuất nhựa đàn hồi, sợi, màng và 
ống mềm được làm từ nhựa này, vải làm từ sợi và phương pháp cải thiện tính chất vật lý 
và hóa học của sản phẩm làm từ nhựa đàn hồi. 
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(76) YANG KUOHUANG  (CN) 

Room 2, 8/F., No.2, Ln.90, Sec. 2, Heping East Rd., Taipei, Taiwan 106, CHINA 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Túi đựng phân mang theo được 

  (57)      Sáng chế đề cập đến túi đựng phân mang theo được bao gồm thân túi có miệng túi và 
bao gồm hai thành bên tạo thành thân túi và mép dưới nằm cách xa khỏi miệng túi; và 
hai phần đỡ lần lượt bố trí ở hai phía bên của miệng túi của thân túi, trong đó hai ngón 
tay được luồn vào đỡ các phần đỡ để đặt và điều chỉnh kích thước của miệng túi của 
thân túi để che phủ các lỗ bài tiết của thân thể người và chất dính được gắn vào các phía 
ngón tay của cả hai phần đỡ này; khóa kéo có thể được tạo ra ở phần trên của thân túi ở 
gần miệng túi để bịt kín thân túi; và phía dưới của thân túi được tạo ra có lỗ mà các 
lượng chứa trong thân túi có thể được xả ra qua đó. 
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(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) MOON, Heecheul (KR), LEE, Yongseok (KR), CHOI, Jongchul (KR) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị điện tử có môđun camera và giá lắp để đỡ môđun 

camera 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị điện tử có môđun camera và giá lắp để đỡ môđun camera, 

thiết bị điện tử này có cấu trúc mỏng hơn và hấp thụ lực tác động từ bên ngoài tốt hơn. 
Môđun camera bao gồm môđun ống kính camera, vỏ có lỗ và chứa môđun ống kính 
camera, và cửa sổ camera để che cho lỗ trên vỏ. Giá lắp có vùng để đỡ ít nhất một phần 
vỏ. 
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(73) 1. HITACHI METALS, LTD.  (JP) 
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2. TOKYO GAS CO., LTD.  (JP) 
5-20, Kaigan 1-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan 
3. SANKOH CO., LTD.  (JP) 
17-14, Sakaecho 1-chome, Kawaguchi-shi, Saitama, Japan 

(72) HAMAGUCHI Tamaki (JP), MINAMI Tomoyuki (JP), SATOH Fumitaka (JP), 
INOTANI Takaaki (JP), ISHIBE Fumikazu (JP), ARAKI Satoru (JP), UCHIUMI 
Youichi (JP), OKIAYU Takuji (JP), HATTORI Akihiro (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Khớp nối ống 

  (57)      Sáng chế đề cập đến khớp nối ống bao gồm đai ốc nén mà ống mềm được lắp vào trong 
đó, thân nối mà đai ốc nén được lắp một phần vào trong đó, chi tiết đàn hồi được nhả 
khóa khi được đẩy bởi đầu của ống mềm, chi tiết bít kín, bộ phận hãm ăn khớp với ống 
mềm, và cơ cấu ăn khớp duy trì đai ốc nén ở vị trí định trước trong thân nối; cơ cấu ăn 
khớp bao gồm vòng chặn, rãnh hình khuyên được tạo ra ở mặt ngoài của đai ốc nén để 
tiếp nhận vòng chặn, nhiều rãnh ăn khớp được tạo ra ở mặt trong của thân nối để tiếp 
nhận vòng chặn và liên kết với nhau; vòng chặn ăn khớp với cả rãnh hình khuyên và 
rãnh ăn khớp thứ nhất trước khi việc nối ống mềm được hoàn thành; và khi ống mềm 
được kéo ra sau khi hoàn thành việc nối, vòng chặn dịch chuyển từ rãnh ăn khớp thứ 
nhất vào rãnh ăn khớp thứ hai kéo đai ốc nén ra khỏi thân nối, sao cho việc nối bình 
thường ống mềm có thể được kiểm tra. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
160 

(11) 1-0023096 
(15) 13.01.2020 (51) 7 G06F  3/14,  3/048, H04N  5/225 

(21) 1-2015-00464 (22) 20.07.2012 
(86) PCT/CN2012/078920 20.07.2012 (87) WO2014/012242A1 23.01.2014 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.05.2015 326 
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(72) FENG-CHIA WU (TW) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp tạo hình ảnh 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp tạo hình ảnh bao gồm các bước sau đây. Cảnh được 
quay trong khi hình ảnh đơn sắc và hình ảnh thứ nhất được luân phiên hiển thị làm hình 
nền của cảnh. Kết quả quay được được xử lý để thu được hình ảnh thứ hai nhờ sử dụng 
hình ảnh đơn sắc làm hình nền. Một phần của hình ảnh thứ hai mà hình ảnh đơn sắc 
được đặt trên đó được thay thế bởi hình ảnh thứ nhất để tạo ra hình ảnh thứ ba. 
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(73) JENNEWEIN BIOTECHNOLOGIE GMBH  (DE) 

Maarweg 32 53619 Rheinbreitbach, German 
(72) JENNEWEIN, Stefan (DE), HUEFNER, Eric (DE), PARKOT, Julia (DE) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tế bào tổng hợp fucosyllactoza và phương pháp sản xuất 

fucosyllactoza từ tế bào này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tế bào tổng hợp fucosyllactoza được nuôi cấy ổn định trong một 

môi trường, tế bào này được điều chỉnh để sản xuất fucosyllactoza, tế bào này được biến 
nạp để chứa ít nhất một trình tự axit nucleic ghi mã cho enzym liên quan đến quá trình 
tổng hợp fucosyllactoza. Ngoài ra, tế bào này còn được biến nạp để chứa ít nhất một 
trình tự axit nucleic ghi mã cho protein của họ chất vận chuyển tiết ra đường, chất tương 
đồng chức năng hoặc dẫn xuất của chúng. Ngoài ra, sáng chế đề cập đến phương pháp 
sản xuất fucosyllactoza từ tế bào trên đây. 
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(72) Tatsumi Keiji (JP) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Lưỡi gạt nước 

  (57)     Lưỡi gạt nước thường có nhược điểm là khi phần gạt di chuyển trên bề mặt của kính 
chắn gió để gạt bỏ nước mưa, v.v., bám trên bề mặt của kính chắn gió, nước mưa, v.v., 
bị giữ bởi phần gạt chảy từ phần đầu tự do của phần gạt đến bề mặt của kính chắn gió 
nhờ lực ly tâm tác dụng vào nước mưa, v.v., bị giữ lại, từ đó làm giảm tầm nhìn của kính 
chắn gió. Để khắc phục nhược điểm này, sáng chế đề xuất cơ cấu gạt nước bao gồm 
phần gạt có phần mép trượt trên bề mặt của kính chắn gió của phương tiện giao thông để 
gạt bề mặt của kính chắn gió, và phần trữ nước mưa được tạo ra trên một bề mặt bên của 
phần đầu mút của phần mép, phần trữ nước mưa thường được kéo dài và hướng ra ngoài 
từ một bề mặt bên của phần đầu mút của phần mép và có bề mặt sau lõm. Bề mặt lõm và 
bề mặt cuối của phần trữ nước mưa tạo thành đầu mút nhọn. 
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(21) 1-2014-03691 (22) 04.11.2014 
(30) 10-2013-0133725 05.11.2013 KR 
(45) 25.02.2020       383 (43) 25.05.2015 326 
(73) 1. KIM, SOON SEOK  (KR) 

154 Deungwon-ri, Jori-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-821, Republic of Korea 
2. IDA CO., LTD.  (KR) 
154 Deungwon-ri, Jori-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-821, Republic of Korea 

(72) KIM, Soon Seok (KR) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Kết cấu lắp ghép của bộ cửa sổ/cửa ra vào sử dụng vật liệu 

khung khác nhau 
  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu lắp ghép của bộ cửa sổ/cửa ra vào sử dụng vật liệu khung 

khác nhau, cho phép nhà sản xuất có thể đơn giản và chắc chắn ghép nối các khung cửa 
sổ thứ nhất liền kề làm bằng nhựa tổng hợp với nhau và ghép nối khung kính trượt thứ 
nhất liền kề làm bằng nhựa tổng hợp lại với nhau chỉ bằng cách đục lỗ, để đảm bảo gờ 
ép khung cửa sổ của khung cửa sổ thứ nhất giữa một mảnh góc và một mảnh lượn góc 
và để bảo đảm gờ ép khung kính của khung cửa kính thứ nhất giữa một mảnh góc khác 
và một mảnh góc lượn khác, và để dễ dàng và đảm bảo ghép nối khung cửa sổ thứ nhất 
làm bằng nhựa tổng hợp và khung cửa sổ thứ hai làm bằng kim loại với nhau và khung 
kính trượt thứ nhất làm bằng nhựa tổng hợp với khung kính trượt thứ hai làm kim loại 
với nhau. 
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(11) 1-0023100 
(15) 13.01.2020 (51) 7 E05D 15/06, E06B 1/70, 1/34, 3/42 

(21) 1-2015-00494 (22) 10.02.2015 
(30) 10-2014-0021779 25.02.2014             KR 
(45) 25.02.2020       383 (43) 25.09.2015 330 
(76) KIM, SOON SEOK  (KR) 

154 Deungwon-ri, Jori-eup Paju-si Gyeonggi-do 413-821, Republic of Korea 
(74) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.) 
(54) Hệ thống cửa sổ/cửa ra vào với đường rãnh phẳng có cơ cấu 

đỡ dạng con lăn hình C 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống cửa sổ/cửa ra vào với đường rãnh phẳng có cơ cấu đỡ 

dạng con lăn hình "" bao gồm: một cơ cấu ray được bố trí cố định dọc theo một khung 
cửa sổ/cửa ra vào, cơ cấu ray này bao gồm một tấm ray dạng phẳng, các ray để cho phép 
cửa sổ/cửa ra vào chuyển động trượt trên tấm ray, và một máng nối che ray kéo dài nhô 

lên trên từ bề mặt trên của tấm ray; một cơ cấu hỗ trợ dạng con lăn hình "" bao gồm 
con lăn, một đoạn nối con lăn tại vị trí dưới mà con lăn được gắn lên, một đoạn nối cửa 
sổ/cửa ra vào tại vị trí trên, và một đoạn nổi để nối một đầu của đoạn gắn con lăn và một 

đầu của đoạn nối cửa sổ/cửa ra vào với nhau, từ đó tạo thành mặt cắt hình "" được mở 
một đầu, trong đó một cặp cơ cấu hỗ trợ dạng con lăn được lắp đặt nhờ đó mặt mở của 

hình "" đối diện nhau và con lăn được bố trí ổn định trên ray của bộ phận ray; một bộ 
phận che ray bao gồm: một tấm che ray và các gờ nối che ray kéo dài nhô xuống dưới 
tấm che ray và khớp vừa khít với máng nối che ray của bộ phận ray, trong đó bộ phận 

che ray được bố trí giữa mỗi cơ cấu hỗ trợ dạng con lăn hình "" được lắp đặt đối diện 
nhau nhờ đó tấm che ray được bố trí bên trong mỗi đoạn gắn con lăn và mỗi đoạn nối 
cửa sổ/cửa ra vào và một cửa sổ/cửa ra vào được nối chặt bằng việc gắn một đoạn dưới 
của một khung trượt cửa sổ/cửa ra vào lên đoạn nối cửa sổ/cửa ra vào. 
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(11) 1-0023101 
(15) 13.01.2020 (51) 7 B60Q  1/00 

(21) 1-2015-03058 (22) 21.08.2015 
(30) JP2014-170259 25.08.2014 JP 
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(73) HONDA MOTOR CO., LTD.  (JP) 

1-1, Minami-Aoyama 2-chome, Minato-ku, Tokyo 107-8556 Japan 
(72) Yosuke TSUCHIYA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống đèn led cho xe máy 

  (57)     Sáng chế đề cập tới hệ thống đèn LED (điốt phát quang) cho xe máy trong đó nguồn 
sáng được thay từ bóng đèn tròn thành nguồn sáng LED để chuyển đổi thành LED với 
các thay đổi kết cấu nhỏ và chi phí thấp. 
Hệ thống (10) bao gồm: phương tiện hạn chế dòng điện thứ nhất (54) để hạn chế dòng 
điện chảy vào nguồn ánh sáng LED thứ nhất (24); và phương tiện hạn chế dòng điện thứ 
hai (58) để hạn chế dòng điện chảy vào các nguồn ánh sáng LED thứ hai (26, 28). 
Chuyển mạch vận hành (60) thiết lập sự cấp điện nối tiếp cho nguồn ánh sáng LED thứ 
nhất (24), các nguồn ánh sáng LED thứ hai (26, 28) và phương tiện hạn chế dòng điện 
thứ nhất (54) để chiếu sáng đèn pha, và thiết lập sự cấp điện nối tiếp cho các nguồn ánh 
sáng LED thứ hai (26, 28) và phương tiện hạn chế dòng điện thứ hai (58) để chiếu sáng 
đèn cốt. 
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(11) 1-0023102 
(15) 13.01.2020 (51) 7 D05B  35/00,  35/06 

(21) 1-2015-03883 (22) 14.10.2015 
(30) 201410547320.9          15.10.2014      CN 
(45) 25.02.2020                 383 (43) 25.04.2016 337 
(73) YKK CORPORATION  (JP) 

1, Kandai Izumi-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 101-8642, Japan 
(72) Takuma KAWATO (JP), Toshiaki SAWADA (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy may 

  (57)     Sáng chế đề xuất máy may. Máy may này bao gồm cụm may (1) được tạo kết cấu để 
may các tấm may phải và trái (F) và các tấm vải phải và trái (B) nhờ các kim (11) được 
bố trí cạnh nhau. Các chi tiết dẫn hướng gấp phải và trái (2L, 2R) được bố trí ở đầu vào 
từ cụm may (1) theo hướng vận chuyển và được tạo kết cấu để gấp và dẫn hướng các 
tấm vải phải và trái (B). Các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) được tạo kết cấu để đè 
và vận chuyển các tấm vải phải và trái (B) vốn được dẫn hướng bởi các chi tiết dẫn 
hướng gấp phải và trái (2L, 2R), tới cụm may (1) theo hướng vận chuyển, các tấm may 
phải và trái (F) và các tấm vải phải và trái (B) được vận chuyển tới cụm may (1) và được 
may bởi cụm may (1). Các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) có khả năng dịch chuyển 
được giữa vị trí thứ nhất và vị trí thứ hai. Khi các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) ở vị 
trí thứ hai, khoảng cách giữa các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) theo hướng phải và 
trái tăng dần từ phía đầu ra tới phía đầu vào theo hướng vận chuyển. Khoảng cách giữa 
các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) theo hướng phải và trái ở các đầu vào của chúng 
theo hướng vận chuyển khi các chi tiết đè vải phải và trái ở vị trí thứ nhất là nhỏ hơn 
khoảng cách giữa các chi tiết đè vải phải và trái (4L, 4R) theo hướng phải và trái ở các 
đầu vào của chúng theo hướng vận chuyển khi các chi tiết đè vải phải và trái ở vị trí thứ 
hai. 
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(73) INFASTECH INTELLECTUAL PROPERTIES PTE. LTD.  (SG) 

8 Marina Boulevard #05-02, Marina Bay Financial Centre Tower 1, Singapore 018981, 
Singapore 

(72) LUKES, Richard W. (US), Brian Leuenberger (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Bộ dẫn động truyền mômen xoắn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ dẫn động truyền mômen xoắn. Bộ dẫn động truyền mômen xoắn 
có trục dẫn động và thân chính với phần đầu thứ nhất và phần đầu thứ hai, trong đó phần 
đầu thứ nhất được làm thích ứng để nhận và truyền mômen xoắn từ nguồn tạo mômen 
xoắn đến bộ dẫn động, và phần đầu thứ hai đối diện phần đầu thứ nhất và có hình dạng 
chìa khóa được làm thích ứng để lắp vào rãnh trong dụng cụ kẹp và có đầu dẫn nhô ra có 

hình côn nằm trong khoảng từ 10° đến 30° và khác hình dạng so với hình dạng chìa 
khóa với ít nhất một phần của đầu dẫn nhô ra bắt đầu ở kích thước chính của hình dạng 
chìa khóa. Bộ dẫn động truyền mômen xoắn được làm thích ứng để dẫn động dụng cụ 
kẹp nhỏ cũng được bộc lộ trong đó hình dạng chìa khóa được làm thích ứng để lắp vào 
rãnh của dụng cụ kẹp nhỏ. 
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(11) 1-0023104 
(15) 13.01.2020 (51) 7 A23L  1/0522, A21D  13/00, A23L  

1/16,  1/31,  1/325,  1/48 
(21) 1-2013-04066 (22) 03.04.2012 
(86) PCT/JP2012/002303     03.04.2012 (87) WO2012/164801A1 06.12.2012 
(30) 2011-123513         01.06.2011       JP 
(45) 25.02.2020                383 (43) 25.03.2014 312 
(73) J-OIL MILLS, INC.  (JP) 

8-1, Akashi-cho, Chuo-ku, Tokyo 104-0044 Japan 
(72) KAWAI, Shogo (JP), KOBAYASHI, Isao (JP), GOTO, Masaru (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Tinh bột đã xử lý dầu hoặc mỡ và phương pháp sản xuất tinh 

bột này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến tinh bột đã xử lý dầu hoặc mỡ có độ tan bằng hoặc lớn hơn 9,5% 

trọng lượng và bằng hoặc nhỏ hơn 45% trọng lượng, và khả năng nhũ hoá bằng hoặc lớn 
hơn 50% và bằng hoặc nhỏ hơn 100%. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến tác nhân cải 
thiện thực phẩm chứa tinh bột đã xử lý dầu hoặc mỡ, thực phẩm chứa tác nhân cải thiện 
thực phẩm và phương pháp sản xuất tinh bột đã xử lý dầu hoặc mỡ. 
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(11) 1-0023105 
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(21) 1-2011-03316 (22) 28.05.2010 
(86) PCT/EP2010/057486  28.05.2010 (87) WO2010/139640 09.12.2010 
(30) 61/182,856       01.06.2009       US 

09009047.3      10.07.2009       EP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.06.2012 291 
(73) SANOFI-AVENTIS DEUTSCHLAND GMBH  (DE) 

Bruningstrasse 50, 65929 Frankfurt, Germany 
(72) PLUMPTRE, David  (GB) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc 

  (57)     Sáng chế đề cập đến cơ cấu thiết lập liều lượng dùng cho dụng cụ phân phối thuốc bao 
gồm trục chính (242; 414; 542; 642) dùng để dẫn động chốt của ống đựng. Trục chính 
này bao gồm trục tròn có bề mặt ngoài (560). Trục tròn này kéo dài từ đầu ở xa tới đầu 
ở gần của trục tròn. Rãnh xoắn ốc thứ nhất (219; 519; 619) được bố trí dọc theo phần 
thứ nhất của bề mặt ngoài. Rãnh xoắn ốc thứ nhất có bước ren thứ nhất. Rãnh xoắn ốc 
thứ hai (221; 521; 621) được bố trí dọc theo phần thứ hai của bề mặt ngoài của trục tròn. 
Rãnh xoắn ốc thứ hai chồng lên rãnh xoắn ốc thứ nhất. Rãnh xoắn ốc thứ hai này có 
bước ren thứ hai. 
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(76) EISENBEIS, UWE  (DE) 

Gartenstr. 13, 85630 Harthausen, Germany 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Bộ truyền động xupap khả biến và động cơ đốt trong có lắp 

bộ truyền động xupap này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến bộ truyền động xupap khả biến (2) để dẫn động xupap (70) của 

động cơ đốt trong, bao gồm hệ thống truyền động để mở và đóng xupap (70) theo chu 
kỳ; và hệ thống điều khiển (90, 100). Hệ thống điều khiển bao gồm chi tiết điều khiển vị 
trí nhiên liệu (92, 102), vị trí của nó thay đổi phụ thuộc vào yêu cầu về nhiên liệu; chi 
tiết điều chỉnh di động (95, 105) được kết nối với thân đỡ (80) sao cho nhờ sự di chuyển 
của chi tiết điều chỉnh, vị trí của trục quay thứ nhất (14) được thay đổi và theo đó 
khoảng nâng xupap được điều chỉnh; và chi tiết lắp găng (94, 104) nối chi tiết điều 
khiển vị trí nhiên liệu (92, 102) theo kiểu lắp găng với chi tiết điều chỉnh (95, 105). 
Sáng chế còn đề cập đến động cơ đốt trong có lắp bộ truyền động xupap này. 
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(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do 443-742, Republic of Korea 
(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã viđeo. Phương pháp giải mã SAO bao gồm bước nhận thông tin kết hợp 
SAO về bên trái được mã hóa theo ngữ cảnh và thông tin kết hợp SAO lên phía trên 
được mã hóa theo ngữ cảnh từ dòng bit của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU); bước nhận 
thông tin thực hiện/không thực hiện thao tác SAO được mã hóa theo ngữ cảnh đối với 
từng thành phần màu từ dòng bit; nếu thông tin thực hiện/không thực hiện thao tác SAO 
chỉ báo cần thực hiện thao tác SAO, thì nhận thông tin trị số độ dịch tuyệt đối đối với 
từng loại SAO được mã hóa bỏ qua đối với từng thành phần màu từ dòng bit; và bước 
nhận một trong số thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã hóa bỏ qua đối với 
từng thành phần màu từ dòng bit. 
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(54) Phương pháp mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã viđeo. Phương pháp giải mã SAO bao gồm các bước: nhận thông tin kết 
hợp SAO về bên trái được mã hóa theo ngữ cảnh và thông tin kết hợp SAO lên phía trên 
được mã hóa theo ngữ cảnh từ dòng bit của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU); nhận thông 
tin thực hiện/không thực hiện thao tác SAO được mã hóa theo ngữ cảnh đối với từng 
thành phần màu từ dòng bit; nếu thông tin thực hiện/không thực hiện thao tác SAO chỉ 
báo để thực hiện thao tác SAO, thì nhận thông tin trị số độ dịch tuyệt đối đối với từng 
loại SAO được mã hóa bỏ qua đối với từng thành phần màu từ dòng bit; và nhận một 
trong số thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã hóa bỏ qua đối với từng thành 
phần màu từ dòng bit. 
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(54) Phương pháp giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã độ dịch thích ứng mẫu (SAO) trong kỹ thuật 
truyền tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) được xác định để giảm 
thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã hóa và giải mã viđeo. 
Phương pháp giải mã SAO bao gồm bước nhận thông tin kết hợp SAO về bên trái được 
mã hóa theo ngữ cảnh và thông tin kết hợp SAO lên phía trên được mã hóa theo ngữ 
cảnh từ dòng bit của đơn vị mã hóa lớn nhất (LCU); bước nhận thông tin thực 
hiện/không thực hiện thao tác SAO được mã hóa theo ngữ cảnh đối với từng thành phần 
màu từ dòng bit; nếu thông tin thực hiện/không thực hiện thao tác SAO chỉ báo cần thực 
hiện thao tác SAO, thì nhận thông tin trị số độ dịch tuyệt đối đối với từng loại SAO được 
mã hóa-bỏ qua đối với từng thành phần màu từ dòng bit; và bước nhận một trong số 
thông tin vị trí dải và thông tin lớp biên được mã hóa-bỏ qua đối với từng thành phần 
màu từ dòng bit. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa độ dịch thích ứng mẫu, thiết bị 

giải mã độ dịch thích ứng mẫu 
  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 

được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã viđeo. Cụ thể, sáng chế đề xuất thiết bị giải mã độ dịch thích ứng mẫu, 
phương pháp và thiết bị mã hóa độ dịch thích ứng mẫu. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất 
vật lưu trữ đọc được bằng máy tính không khả biến lưu trữ dòng bit chứa thông tin kiểu 
SAO. 
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(72) ALSHINA, Elena (RU), ALSHIN, Alexander (RU), PARK, Jeong-hoon (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị mã hóa và giải mã độ dịch thích ứng mẫu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến sự phát tín hiệu của các thông số độ dịch thích ứng mẫu (SAO) 
được xác định để giảm thiểu lỗi giữa ảnh ban đầu và ảnh tái tạo trong các thao tác mã 
hóa và giải mã viđeo. Cụ thể, sáng chế đề xuất thiết bị mã hóa và giải mã độ dịch thích 
ứng mẫu. Ngoài ra, sáng chế còn đề xuất vật lưu trữ đọc được bằng máy tính không khả 
biến lưu trữ dòng bit chứa thông tin kiểu SAO. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp dệt kim, phương pháp sản xuất phụ kiện dệt kim 

dùng cho giày dép và phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép 
  (57)      Sáng chế nói chung đề cập đến phụ kiện dệt kim dùng cho giày dép có chi tiết chịu kéo 

cài ngang theo phương thẳng đứng. Chi tiết chịu kéo cài ngang theo phương thẳng đứng 
kéo dài dọc theo hướng thẳng đứng hoặc theo góc với hướng của quy trình dệt kim của 
phụ kiện dệt kim. Phương pháp dệt kim phụ kiện dệt kim có việc đặt lượng chi tiết chịu 
kéo vào trong chi tiết phụ của phụ kiện dệt kim và cài ngang theo phương thẳng đứng 
chi tiết chịu kéo nhờ sử dụng các kim của máy dệt kim để giữ chi tiết chịu kéo bởi các 
vòng trong khi phần còn lại của phụ kiện dệt kim được tạo ra. Khi phụ kiện dệt kim 
được tạo ra dọc theo hướng nằm ngang trên các kim của máy dệt kim, chi tiết chịu kéo 
cuộn ra khỏi bên trong chi tiết phụ để tạo ra chi tiết chịu kéo cài ngang theo phương 
thẳng đứng. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp làm lạnh và xử lý nguyên liệu, trong đó 
nguyên liệu đã hóa giòn được xử lý để tạo ra sản phẩm khác với nguyên liệu đã hóa 
giòn, nguyên liệu đã hóa giòn đã được tạo ra bằng cách xử lý nguyên liệu ban đầu để 
hóa giòn nguyên liệu ban đầu. 
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(74) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội (AMBYS HANOI) 
(54) Thiết bị tách khối mì bị dính lẫn nhau 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị tách khối mì bị dính lẫn nhau. Khối mì bị dính lẫn nhau 
được tách bằng các cần tách, vỏ (11) được lắp trục quay (12) để mở rộng theo chiều 
ngang, và nhiều cần tách (13) được bắt chặt với trục quay (12) tại các vị trí đối diện theo 
đường chéo để mở rộng theo hướng trục giống như lược kéo, các cần tách (13) được uốn 
cong và có độ dài nhất định. Trong vỏ (12), bề mặt thành bên trong (14) được lắp dọc 
theo cung tròn mà tâm của nó được sắp thẳng hàng với trục của trục quay (12) và đường 
kính của nó lớn hơn không đáng kể so với đưòng kính của hình tròn được kéo bởi đầu 
quay (13a) của cần tách (13). Một phần của bề mặt thành bên trong (14) mở rộng từ 
mức ngang (h) đi qua tâm của trục quay (12) đến đầu dưới của cửa nạp (15) được tạo 
thành dưới dạng bề mặt tách (17) có dạng tiết diện cung tròn có khoảng hở nhỏ. Khối 
mì (N) dùng cho một bữa ăn được nạp vào vỏ (11) từ cửa nạp (15) được đưa theo hướng 
ngược chiều kim đồng hồ nhờ các cần tách (13) quay với tốc độ cao và va đập nhiều lần 
với các cần tách (13) để thực hiện chức năng tách một cách hiệu quả, trong khi khối mì 
(N) được giữ lại trong vùng gần lối vào (17a) của bề mặt tách (17). 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp chất diamit có hoạt tính đối kháng thụ thể muscarin và 

hoạt tính chủ vận thụ thể giải phóng adrenalin beta-2, và 
dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 
 

 
 
hoặc muối dược dụng của nó. Các hợp chất này có hoạt tính đối kháng thụ thể muscarin 

và hoạt tính chủ vận thụ thể giải phóng adrenalin 2. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến 
dược phẩm chứa các hợp chất này. 
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(54) Phương pháp giải mã ảnh 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã ảnh, phương pháp này bao gồm các bước: xác 
định liệu cả hình ảnh tham chiếu của khối ứng viên lẫn hình ảnh tham chiếu của khối 
hiện thời có phải là các hình ảnh tham chiếu dài hạn hay không, trong đó khối ứng viên 
này nằm trong số các khối ứng viên liền kề về mặt không gian với khối hiện thời; khi cả 
hình ảnh tham chiếu của khối ứng viên lẫn hình ảnh tham chiếu của khối hiện thời đều 
là các hình ảnh tham chiếu dài hạn, thì thu nhận ứng viên dự báo vectơ động không gian 
mà không cần định tỷ lệ vectơ động của khối ứng viên này; khi cả hình ảnh tham chiếu 
của khối hiện thời và hình ảnh tham chiếu của khối ứng viên đều là các hình ảnh tham 
chiếu ngắn hạn, thì thu nhận ứng viên dự báo vectơ động không gian bằng cách định tỷ 
lệ vectơ động của khối ứng viên này; xác định dự báo vectơ động của khối hiện thời 
trong số các ứng viên dự báo vectơ động bao gồm ứng viên dự báo vectơ động không 
gian; và tạo ra vectơ động của khối hiện thời bằng cách sử dụng dự báo vectơ động này. 
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(72) TAKIZAWA, Hideki (JP), YAGI, Takayuki (SR) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bằng dòng không 

khí nóng ở nhiệt độ cao 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bằng dòng không khí 

nóng có nhiệt độ cao, trong đó mỳ có nhiều hương vị và kết cấu giống mỳ chiên và còn 
có hàm lượng calo thấp. Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền được sấy bằng dòng không 
khí nóng có nhiệt độ cao bao gồm: bước (a) sản xuất sợi mỳ từ bột mỳ được chế biến 
bằng cách bổ sung dầu ăn vào nguyên liệu bột mỳ chứa bột nguyên liệu thô, và sau đó 
sản xuất sợi mỳ sống từ dải mỳ, bước (b) làm phủ dầu ăn lên sợi mỳ sống, và sau đó hấp 
sợi mỳ sống để tạo ra mỳ hấp chín, bước (c) tạo hình khối mỳ bằng cách gói một lượng 
xác định mỳ hấp chín vào trong khuôn, và bước (d) làm trương và sấy khối mỳ bằng 

cách thổi dòng không khí nóng ở nhiệt độ nằm trong khoảng từ 120°C đến 160°C lên 
khối mỳ từ phía trên và phía dưới khuôn với tốc độ từ 30m/s đến 70m/s trong khoảng 
thời gian từ 3 đến 15 phút. 
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(54) Thiết bị xử lý hình ảnh và vật ghi đọc được bằng máy tính 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị xử lý hình ảnh bao gồm nhiều khối chức năng mỗi khối có 
khối chức năng tiếp nhận, khối chức năng điều khiển và khối điều khiển. Mỗi khối chức 
năng tiếp nhận và khối chức năng điều khiển có trạng thái công suất cao và trạng thái 
công suất thấp như là trạng thái hoạt động, tương ứng. Trong trường hợp mà khối tiếp 
nhận điều khiển ở trạng thái công suất cao, khối điều khiển chuyển đổi trạng thái hoạt 
động của khối chức năng từ trạng thái công suất cao sang trạng thái công suất thấp khi 
thời gian đặt thứ nhất trôi qua sau khi việc thực hiện việc xử lý được hoàn tất. Trong 
trường hợp khác mà khối tiếp nhận điều khiển ở trạng thái công suất thấp, khối điều 
khiển chuyển đổi trạng thái hoạt động của khối chức năng từ trạng thái công suất cao 
sang trạng thái công suất thấp khi thời gian đặt thứ hai trôi qua sau khi việc thực hiện 
loại việc xử lý định trước đã hoàn tất. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến vật ghi đọc 
được bằng máy tính lưu trữ chương trình làm cho máy tính thực hiện việc xử lý hình 
ảnh. 
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(54) Thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu, phương pháp 

thu, vật ghi đọc được bởi máy tính và hệ thống phân phối nội 
dung 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền, phương pháp truyền, thiết bị thu, phương pháp thu, 
vật ghi chứa chương trình, và hệ thống phân phối nội dung có thể cấp ổn định nội dung 
đến các thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối (21) có thể thu nội dung được phân luồng 
phân phối từ máy chủ phân phối nội dung (11) qua Internet (2). Ngoài ra, thiết bị đầu 
cuối (21) có thể chuyển tiếp nội dung đã thu được đến thiết bị đầu cuối (21) khác qua 
Internet (2). Nếu chất lượng nội dung được phân phối theo cách bị giảm chất lượng (ví 
dụ, lượng trễ tăng), máy chủ phân phối nội dung (11) có thể điều khiển thiết bị phát 
rộng truyền hình (13) phân luồng phân phối nội dung bằng phát rộng trên không trung. 
Ngoài ra, máy chủ phân phối nội dung (11) có thể dừng phát rộng nội dung theo số 
lượng người xem. Sáng chế áp dụng được cho hệ thống phân phối nội dung. 
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(54) Thiết bị thu, phương pháp tải xuống thông tin lệnh đối với ứng 

dụng và phương tiện đọc được bởi máy tính 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị thu, phương pháp tải xuống thông tin lệnh đối với ứng dụng 

và phương tiện đọc được bằng máy tính mà chúng được tạo cấu hình để cho phép cung 
cấp chương trình ứng dụng được kết hợp với chương trình truyền hình kỹ thuật số nhờ sử 
dụng kỹ thuật ACR (Automatic Content Recognition - tự động nhận biết nội dung). 
Thiết bị thu thu nội dung AV và tách ra đặc trưng từ dữ liệu của nội dung AV được thu. 
Thiết bị thu thu nhận kết quả nhận dạng của nội dung AV được nhận dạng từ đặc trưng 
được tách ra bằng cách sử dụng kỹ thuật ACR và thu nhận lệnh để điều khiển hoạt động 
chạy chương trình ứng dụng kết hợp với nội dung AV theo kết quả nhận dạng được thu 
nhận. Thiết bị thu điều khiển hoạt động của chương trình ứng dụng theo lệnh được thu 
nhận. Kỹ thuật theo sáng chế có thể được áp dụng vào bộ thu của máy vô tuyến để thu 
tín hiệu phát rộng tivi số. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp cung cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội 

dung phương tiện, thiết bị nhận và thiết bị cung cấp để cung 
cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội dung phương tiện 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp cung cấp nội dung cá nhân hóa có trình tự nội dung 
phương tiện được xác định, bao gồm các bước: - nhận (S1), trong kênh điều khiển, dòng 
điều khiển bao gồm thông tin điều khiển thời gian mô tả trình tự nội dung; - nhận (S2) 
các dòng phương tiện bao gồm các nội dung phương tiện theo trình tự; và - điều khiển 
(S3) sự kết xuất của nội dung cá nhân hóa bằng cách sử dụng thông tin điều khiển, trong 
đó trình tự bao gồm chương trình trực tiếp thứ nhất (L1) sau đó là chương trình trực tiếp 
thứ hai (L2), phương pháp này còn bao gồm bước phát hiện sự chồng lấn của các 
chương trình trực tiếp thứ nhất (L1) và thứ hai (L2). 
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(54) Cơ cấu nối chân dùng để nối các chân của kết cấu trên và các 

chân của kết cấu đỡ dùng để đỡ kết cấu trên 
  (57)      Sáng chế đề cập đến cơ cấu nối chân dùng để nối các chân của kết cấu trên và các chân 

của kết cấu đỡ dùng để đỡ kết cấu trên, cơ cấu này bao gồm: vỏ bọc có gờ chặn có thể 
được lắp theo cách có thể di chuyển được trong vỏ bọc. Vật liệu đàn hồi được tiếp nhận 
trong vỏ bọc ngay ở bên dưới gờ chặn. Khoảng trống hở ở bên dưới vật liệu đàn hồi 
được nạp bằng vật liệu dùng một lần dạng hạt như cát. Van xả dùng để xả theo cách có 
lựa chọn vật liệu dùng một lần được tạo ra trên vỏ bọc. Vòng hấp thụ tải trọng được gài 
vào gờ chặn. Vòng chặn được lắp cứng trên chân của kết cấu trên và gài vào vòng hấp 
thụ tải trọng trong quá trình lắp đặt kết cấu trên lên trên kết cấu đỡ bên dưới của nó. Vỏ 
bọc được lắp theo cách có thể tháo ra được trên kết cấu đỡ bên dưới sao cho cơ cấu nối 
chân có thể tháo ra được và có thể được tái sử dụng. 
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(54) Phương pháp và thiết bị mã hóa viđeo 

  (57)      Sáng chế đề cập tới phương pháp và thiết bị dự đoán phần đầu lát để mã hóa và giải mã 
viđeo 3D. Theo một số phương án, các đặc điểm dưới đây có thể được thu từ phương 
pháp dự đoán phần đầu. Thứ tự giải mã bất kỳ của các thành phần khung nhìn cấu trúc 
và độ sâu có thể được hỗ trợ. Cũng vậy, việc dự đoán linh hoạt của thành phần cú pháp 
từ phần đầu lát bất kỳ xuất hiện sớm hơn trong thứ tự giải mã trong cùng một đơn vị 
truy cập là được phép. Việc dự đoán có thể được bật hoặc tắt trên cơ sở thành phần 
khung nhìn. Các thành phần cú pháp của phần đầu lát có thể được phân loại vào trong 
một số ít tập hợp và việc sử dụng của việc dự đoán cũng như nguồn dự đoán cho mỗi tập 
hợp có thể được điều khiển một cách độc lập. Bằng cách sử dụng một số phương án làm 
ví dụ của phương pháp tất cả các thành phần cú pháp của phần đầu lát có thể được dự 
đoán. 
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(54) Tấm thép cán nguội có độ bền cao và tấm thép mạ có độ thấm 

tôi khi nung và khả năng tạo hình cao và phương pháp sản 
xuất các tấm thép này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền, độ thấm tôi khi nung và khả năng 
tạo hình cao. Cụ thể là, sáng chế đề xuất tấm thép cán nguội có độ bền, độ thấm tôi khi 
nung và khả năng tạo hình cao, bao gồm các nguyên tố sau, tính theo % khối luợng: C: 
từ 0,0010% đến 0,0040%; Si: 0,05% hoặc nhỏ hơn; Mn: từ 0,1% đến 1,0%; P: 0,10% 
hoặc nhỏ hơn; S: 0,03% hoặc nhỏ hơn; Al: từ 0,01% đến 0,10%; N: 0,0050% hoặc nhỏ 
hơn; Nb: từ 0,005% đến 0,025%; và lượng còn lại là Fe và các tạp chất ngẫu nhiên, 

trong đó [% Nb]/[% C]  10 và [% Mn]/[% C]  100 và tấm thép có độ bền kéo (TS): ít 
nhất là bằng 340 MPa, trị số thấm tôi khi nung (BH): ít nhất là bằng 30 MPa, độ giãn 
dài đồng đều: ít nhất là bằng 18% và độ giãn dài theo giới hạn chảy (YP-EL) sau quá 
trình già hóa tiến triển: không nhỏ hơn 1,0% (ký hiệu "[% M]" thể hiện hàm lượng (% 
khối lượng) của M trong thép). 
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(54) Thiết bị người dùng và nút B (eNB) cải tiến 

  (57)      Thiết bị người dùng (UE) để thu kênh chia sẻ đường xuống vật lý (PDSCH) được mô tả. 
UE bao gồm bộ xử lý và các chỉ lệnh được lưu trữ trong bộ nhớ mà được nối điện tử với 
bộ xử lý. UE giám sát đối với một hoặc nhiều kênh điều khiển đường xuống vật lý 
(PDCCH) và PDCCH nâng cao (EPDCCH) trong khung con lập lịch. UE xác định rằng 
PDSCH có được lập lịch đối với khung con được lập lịch hay không. 
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(86) PCT/JP2011/078031        05.12.2011 (87) WO2012/111217A1 23.08.2012 
(30) 2011-029279       15.02.2011      JP 
(45) 25.02.2020              383 (43) 25.12.2013 309 
(73) HITACHI, LTD.  (JP) 

6-6, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8280, Japan 
(72) TOMIYAMA Tomoe (JP), SATO Tatsuhiro (JP), TAKAI Tomohito (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị lập kế hoạch quản lý tài nguyên và phương pháp lập 

kế hoạch quản lý tài nguyên 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị lập kế hoạch quản lý tài nguyên có tính đến việc bảo dưỡng 

và quản lý các tài nguyên. Thiết bị hỗ trợ lập kế hoạch quản lý tài nguyên theo sáng chế 
đọc lịch biểu di chuyển, biểu 
diễn dưới dạng nút từng đường 
từ vị trí ban đầu đến vị trí đầu 
cuối của từng chặng có trong 
lịch biểu di chuyển đã được 
đọc, và tạo mô hình mạng bằng 
cách kết nối các chặng với nhau 
bằng cách sử dụng các liên kết, 
trong đó việc di chuyển liên tiếp 
có thể thực hiện được qua các 
chặng này dựa trên địa điểm và 
thời gian. Ngoài ra, các nút biểu 
diễn các tài nguyên phụ được bổ 
sung vào mạng được tạo ra, và 
mô hình mạng được cập nhật 
bằng cách bổ sung các liên kết 
biểu diễn việc sử dụng tạm thời 
các tài nguyên phụ hoặc dừng 
sử dụng tạm thời các tài nguyên 
sử dụng trong kinh doanh. 
Ngoài ra, có thể lập kế hoạch 
quản lý các tài nguyên để thực 
hiện các dịch vụ vận chuyển 
bằng cách tìm nhóm đường bao 
quanh từng nút của mô hình 
mạng để thỏa mãn điều kiện 
cung cấp từ trước (điều kiện cấp 
phát các tài nguyên đến tất cả 
các chặng). 
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(21) 1-2012-03901 (22) 30.01.2001 
(62) 1-2002-00728 
(86) PCT/JP2001/000610         30.01.2001 (87) WO2001/065931A1 13.09.2001 
(30) 2000-59867         06.03.2000        JP 

2000-110326         12.04.2000        JP 
2000-110348         12.04.2000        JP 
2000-127749         27.04.2000        JP 

(45) 25.02.2020                383 (43) 25.07.2013 304 
(73) FUMAKILLA LIMITED  (JP) 

11, Kandamikuracho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan 
(72) YAMASAKI Satoshi (JP), YAMAMOTO Kazunori (JP), MATSUDA Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị diệt côn trùng dạng quạt 

  (57)      Sáng chế đề cập tới thiết bị diệt côn trùng dạng quạt bao gồm: thân chính thiết bị (1) có 
lỗ nạp không khí và lỗ xả; cụm quạt (11) được bố trí trong phần thân chính thiết bị và có 
quạt (13) vỏ quạt (12) và một khoảng rỗng (21), và môtơ (14); và thân mang được tẩm 
thành phần có hoạt tính (23) chứa một thành phần có hoạt tính được bố trí trong khoảng 
rỗng, trong đó cụm thổi không khí từ lỗ nạp không khí qua khoảng rỗng tới lỗ xả không 
khí. Phần bên trong của phần thân chính thiết bị có kết cấu đơn giản và thiết bị có thể 
được thu nhỏ về kích thước. Hơn nữa, giới hạn khi bố trí thân được tẩm thành phần có 
hoạt tính bên trong phần thân chính thiết bị được loại trừ và độ linh hoạt của thiết kế 
được nâng cao. Ngoài ra, trong thiết bị theo sáng chế, quạt có độ bền cao và thành phần 
có hoạt tính có thể được tạo ra đủ số lượng. 
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(11) 1-0023128 
(15) 13.01.2020 (51) 7 A23L  3/40,  3/3463, C12N  1/00,  

7/01 
(21) 1-2013-00467 (22) 12.08.2011 
(86) PCT/US2011/047547     12.08.2011 (87) WO2012/021783 16.02.2012 
(30) 61/373,711          13.08.2010       US 
(45) 25.02.2020                 383 (43) 25.10.2013 307 
(73) ADVANCED BIONUTRITION CORPORATION  (US) 

7155 Columbia Gateway Drive, Columbia, MD 21046-2545, United States of America 
(72) HAREL, Moti (US), TANG, Qiong (US) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hợp phần làm ổn định khô chứa vật liệu có hoạt tính sinh học 

và phương pháp bào chế hợp phần này 
  (57)     Sáng chế đề xuất hợp phần và phương pháp sấy để bảo quản vật liệu có hoạt tính sinh 

học dễ bị tác động, như peptit, protein, hormon, axit nucleic, kháng thể, thuốc vacxin, 
nấm men, vi khuẩn (probiotic hoặc loại khác), virut và/hoặc huyền phù tế bào, trong quá 
trình bảo quản. Hợp phần này bao gồm thành phần hydrat cacbon và thành phần chất 
tăng cường thủy tinh, trong đó thành phần hydrat cacbon bao gồm hỗn hợp di-, oligo- và 
polysacarit và chất tăng cường thủy tinh bao gồm ion của axit hữu cơ và sản phẩm thủy 
phân protein. Hợp phần này được bào chế bằng cách phân tán tất cả các thành phần rắn 
trong dung dịch và sau đó được làm đông lạnh tức thì để tạo thành hạt nhỏ, dây hoặc 
giọt. Phương pháp sấy ưu tiên của các hạt, dây hoặc giọt đông lạnh được bắt đầu bằng 
bước thanh lọc nhanh và làm ổn định cấu trúc của các hạt đông lạnh dưới áp suất chân 
không thấp hơn 2000 mTorr (266,64 Pa) sau đó là bước sấy sơ cấp dưới áp suất chân 
không cao hơn 2000 mTorr và ở nhiệt độ mong muốn. Trong bước sấy thứ cấp và cuối 
cùng của vật liệu, áp suất chân không hoàn toàn và nhiệt độ tăng dần được sử dụng, để 
thu được hoạt tính nước mong muốn cuối cùng của vật liệu khô. 
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(11) 1-0023129 
(15) 13.01.2020 (51) 7 A01N 43/40, 43/66, 43/70, 43/707, 
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(21) 1-2011-00046 (22) 05.06.2009 
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0820634.4          11.11.2008      GB 
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(73) 1. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG  (CH) 

Schwarzwaldallee 215, 4058 Basel, Switzerland 
2. SYNGENTA LIMITED  (GB) 
European Regional Centre, Priestley Road, Surrey Research Park, Guilford, Surrey 
GU2 7YH, United Kingdom 

(72) HALL, Gavin, John (GB), MICHEL, Albrecht (DE) 
(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Phương pháp phòng trừ có chọn lọc thực vật không mong 

muốn và chế phẩm diệt cỏ 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp phòng trừ chọn lọc thực vật không mong muốn ở khu 

vực bao gồm cây mía và thực vật không mong muốn, trong đó phương pháp này bao 
gồm bước áp dụng cho khu vực: 
a. từ 100 đến 300 g thành phần hoạt tính/ha của chất diệt cỏ có công thức (I) 

 

 
 

hoặc muối chấp nhận được về mặt hóa nông của nó; và 
b. từ 150 đến 2000 g thành phần hoạt tính/ha của chất diệt cỏ ức chế PS-II được chọn 
từ nhóm bao gồm ametryn, atrazin, metribuzin, hexazinon và tebuthiuron; trong đó 
lượng thành phần (a) và thành phần (b) áp dụng cho khu vực cần phòng trừ thực vật 
không mong muốn và trong đó lượng thành phần (b) được sử dụng có hiệu quả diệt cỏ 
của thành phần (a) trên cây mía. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm diệt cỏ. 

 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
194 

(11) 1-0023130 
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(21) 1-2014-00707 (22) 21.08.2012 
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(73) TAKEDA PHARMACEUTICAL COMPANY LIMITED  (JP) 

1-1, Doshomachi 4-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka 541-0045, Japan 
(72) FARNABY, William (GB), FIELDHOUSE, Charlotte (GB), HAZEL, Katherine (GB), 

KERR, Catrina (GB), KINSELLA, Natasha (GB), LIVERMORE, David (GB), 
MERCHANT, Kevin (GB), MILLER, David (GB) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Hợp chất pyridazinon, phương pháp sản xuất và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức (I) và muối dược dụng của nó, 

 

 
 

trong đó R1 và R2 là như được xác định trong bản mô tả, quy trình điều chế và dược 
phẩm chứa hợp chất này. 
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(73) NEC CORPORATION  (JP) 

7-1, Shiba 5-chome, Minato-ku, Tokyo 108-8001, Japan 
(72) FUTAKI Hisashi (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hệ thống truyền thông vô tuyến, trạm vô tuyến, thiết bị đầu 

cuối vô tuyến, hệ thống quản lý hoạt động mạng và phương 
pháp truyền thông 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông vô tuyến có phương tiện đo chất lượng được 
tạo cấu hình để thực hiện việc đo chất lượng liên quan đến chất lượng dịch vụ trong 
truyền thông giữa thiết bị đầu cuối vô tuyến và trạm vô tuyến, và phương tiện tập hợp 
thông tin được tạo cấu hình để tập hợp thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị đầu cuối 
vô tuyến là đích của việc đo chất lượng, hệ thống truyền thông vô tuyến bao gồm: 
phương tiện được tạo cấu hình để kết hợp thông tin liên quan đến vị trí của thiết bị đầu 
cuối vô tuyến khi điều kiện định trước được đáp ứng trong khoảng thời gian thực hiện 
việc đo chất lượng với các kết quả đo chất lượng. 
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(21) 1-2011-01229 (22) 29.10.2009 
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(73) UNI-CHARM CORPORATION  (JP) 

182 Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken 799-0111 Japan 
(72) HAYASHI Hiroo (JP), HAYASHI Masaho (JP), OCHI Norio (JP), UEMATSU Hiroshi 

(JP), UENISHI Toshihiko (JP), BANDOH Takeshi (JP), UEDA Takahiro (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Hộp chứa có nắp mở và đóng được 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hộp chứa có nắp mở và đóng được (10) bao gồm thân hộp chứa 
(11) có lỗ rút (24); nắp mở đóng (23) được tạo ra trên thân hộp chứa (11) xoay quanh 
trục xoay X-X ở phía đầu tựa (23a), nắp mở đóng (23) sẽ mở/đóng lỗ rút (24); và tấm 
cao su (chi tiết đàn hồi) (50) được tạo ra ở giữa thân hộp chứa (11) và nắp mở đóng (23). 
Thân đàn hồi (34) được tạo ra ở phía đầu tựa (23a) của nắp mở đóng (23) và phần dốc 
(phần hãm) (43) mà thân đàn hồi (34) tiếp cận vào tiếp xúc với nó được tạo ra ở phía 
thân hộp chứa (11). Thân đàn hồi (34) được ép từ trạng thái mà nắp mở đóng (23) được 
đóng về phía trạng thái mà nắp mở đóng (23) được mở ra. 
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(11) 1-0023133 
(15) 13.01.2020 (51) 7 B62K 23/02, G05G 5/06, 11/00, 

F02N 11/00 
(21) 1-2012-00466 (22) 24.02.2012 
(30) 100107340 04.03.2011             TW 
(45) 25.02.2020       383 (43) 25.09.2012 294 
(73) SANYANG MOTOR CO., LTD.  (TW) 

184 Keng Tzu Kou, Shang Keng Village, Hsin Fong Shiang, Hsinchu, Taiwan 
(72) Jung-Chi HUANG (TW), Wai I WANG (TW), Hsin Chung WU (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Cơ cấu khởi động dùng cho trạng thái ngừng đốt cháy của 

động cơ 
  (57)     Sáng chế đề cập tới cơ cấu khởi động dùng cho trạng thái ngừng đốt cháy của động cơ, 

cơ cấu này bao gồm ống ngoài, ống trong, vỏ, dây ga, và dây khởi động. ống ngoài có 
gắn cố định phần dẫn động và bánh cóc ngược chiều; và ống trong được lắp bên trong 
ống ngoài và được cố định với bánh cóc thuận chiều tương ứng với bánh cóc ngược 
chiều của ống ngoài và có ít nhất một phần gài. Vỏ bao quanh bánh cóc ngược chiều và 
bánh cóc thuận chiều. Dây ga có một đầu được gài với ít nhất một phần gài, và dây khởi 
động có một đầu được cố định trong vỏ. Khi ống ngoài quay lên trên một góc định 
trước, phần dẫn động của ống ngoài sẽ đẩy tỳ lên một đầu của dây khởi động. Mặt khác, 
khi ống ngoài quay xuống dưới, ống trong sẽ được dẫn động quay xuống dưới cùng 
nhau để di chuyển dây ga một khoảng cách. Như vậy, có thể giải quyết vấn đề dễ dàng 
xảy ra hiện tượng tăng tốc đột ngột ngoài ý muốn khi khởi động lại động cơ xe môtô sau 
khi xuất hiện trạng thái ngừng đốt cháy. 
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(73) NIKE INNOVATE C.V.  (NL) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) REGAN, Patrick Conall (US), LEE, Kuo-Hung  (TW), CHANG, Chih-Chi  (TW), 

LIAO, Chang-Chu (TW), JEAN, Ming-Feng (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị chân không và phương pháp vận hành thiết bị chân 

không 
  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị chân không và phương pháp vận hành thiết bị chân không theo 

vùng, thiết bị này bao gồm các nguồn chân không có thể hoạt động độc lập tạo ra lực 
chân không cho các vùng được tách riêng. Lực chân không được tạo ra liên quan đến 
vùng thứ nhất độc lập với sự kích hoạt hoặc hủy kích hoạt của việc tạo ra lực chân 
không liên quan đến vùng thứ hai. Do đó, một thiết bị chân không duy nhất có thể tác 
động có chọn lọc lực chân không lên các phần vật liệu, cho phép việc điều khiển mà 
theo đó các phần vật liệu được thao tác bởi thiết bị chân không. 
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(73) SUZUKI MANUFACTURING, LTD.  (JP) 

1-12-7, Shimaminami, Yamagata-shi, Yamagata 990-886, Japan 
(72) MORIYA Akira (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Máy đóng gói màng hàn kín ba phía 

  (57)      Sáng chế đề cập đến máy đóng gói màng hàn kín ba phía có thể đơn giản hóa cơ cấu hàn 
kín đầu và tăng độ bền của cơ cấu này, cũng như kết hợp thiết bị ngoại vi, vốn dùng 
cùng với thiết bị đóng gói màng hàn kín ba phía để tiết kiệm khoảng trống trong vùng 
thanh hàn kín đầu. Bộ truyền động bánh răng (27) được tạo ra có bánh răng chủ động 
(21) và cặp bánh răng bị động (23, 25) lần lượt được ăn khớp với phía trên và phía dưới 
của bánh răng chủ động và được bố trí theo phương thẳng đứng và theo đường thẳng, 
các trục nối (29a, 29b) của cặp bánh răng bị động được nối với thanh hàn kín đầu dưới 
(30b) thông qua bệ dạng cổng (37), bệ này được dẫn động quay đồng pha bởi các tay 
quay thứ nhất (31a-31b) và thứ hai (35a-35b), và trục nối (29b) bánh răng bị động phía 
dưới được nối với thanh hàn kín đầu trên (30a) bởi bệ thanh hàn kín đầu trên (45) thông 
qua các thanh nối (44a-44b), các thanh nối này được dẫn động quay theo pha đối bởi 
các tay quay thứ ba (43a-43b), vốn được nối với các tay quay thứ hai. 
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(73) MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310, Japan 
(72) TAIRA, Akinori (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông rađio và hệ thống truyền thông rađio 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông rađio bao gồm bộ điều khiển FH điều khiển 
việc nhảy tần để thay đổi kênh tần số đối với mỗi khung, bộ cảm biến sóng mang thực 
hiện việc cảm biến sóng mang, đối với mỗi khe thu được bằng cách phân chia khung, bộ 
điều biến xác định thời điểm truyền trong khe dựa vào kết quả cảm biến sóng mang, bộ 
điều khiển truyền liên tiếp tạo ra các đoạn dữ liệu giống nhau bằng cách sao chép dữ 
liệu truyền, và bộ lập lịch phân phối cho mỗi khe khoảng thời gian truyền thông khác 
nhau cho mỗi trạm di động. Thiết bị truyền thông rađio truyền, dựa vào kết quả phân 
phối của khoảng thời gian truyền thông, thời điểm truyền, và lệnh bởi bộ điều khiến 
nhảy, dữ liệu giống nhau được tạo ra từ dữ liệu truyền giống nhau tới các trạm di động 
trong các khung khác nhau và thông báo cho các trạm di động về kết quả phân phối. 
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(73) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.  (CN) 

Huawei Administration Building, Bantian, Longgang, Shenzhen, Guangdong 518129, 
China 

(72) ZHANG, Huaizhi (CN), CHEN, Weimin  (CN), WU, Xiufeng  (CN), WANG, Qing  
(CN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp truyền tương thích với điều biến thứ tự cao hơn 

và điều biến thứ tự thấp hơn và trạm gốc 
  (57)     Sáng chế bộc lộ phương pháp truyền tương thích với điều biến thứ tự cao hơn và điều 

biến thứ tự thấp hơn, và thiết bị. Trạm gốc lưu trữ bảng ánh xạ điều biến thứ tự cao hơn 
thứ nhất hỗ trợ điều biến thứ tự cao hơn và bảng ánh xạ điều biến thứ tự thấp hơn thứ 
nhất hỗ trợ điều biến thứ tự thấp hơn; trạm gốc nhận thông tin mức độ khả năng được 
gửi bởi UE (User Equipment, thiết bị người dùng); trạm gốc xác định, theo thông tin 
mức độ khả năng được gửi bởi UE, bảng ánh xạ điều biến thứ nhất được sử dụng để 
truyền thông với UE; trạm gốc xác định chỉ số phương tiện mã hóa và điều biến theo 
bảng ánh xạ điều biến, trong đó chỉ số phương tiện mã hóa và điều biến được sử dụng 
bởi UE để xác định phương tiện mã hóa và điều biến; và chỉ số phương tiện mã hóa và 
điều biến được gửi đến UE. Theo các giải pháp kỹ thuật theo các phương án thực hiện, 
trạm gốc có thể cung cấp một cách tương thích dịch vụ đến UE hỗ trợ điều biến 
256QAM (quadrature amplitude modulation, điều biến biên độ cầu phương) và UE 
không hỗ trợ điều biến 256QAM, nhờ đó vượt qua vấn đề không thể tương thích của 
trạm gốc theo giải pháp kỹ thuật đã biết. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truy cập ngẫu nhiên, thiết bị người dùng và trạm 

cơ sở 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp truy cập ngẫu nhiên và thiết bị có liên quan. Phương 

pháp bao gồm các bước: thu tín hiệu thứ nhất được gửi bởi trạm cơ sở tới thiết bị người 
dùng có các tăng cường hơn nữa cho LTE TDD đối với giao thoa quản lý đường lên-
đường xuống và thích ứng lưu lượng (eIMTA) thông qua kênh chia sẻ đường xuống vật 
lý (PDSCH), và thu tín hiệu thứ hai được gửi bởi trạm cơ sở tới thiết bị người dùng 
eIMTA thông qua kênh điều khiển đường xuống vật lý (PDCCH) hoặc kênh điều khiển 
đường xuống vật lý tăng cường (ePDCCH), trong đó tín hiệu thứ nhất bao gồm cấu hình 
đường lên-đường xuống song công phân chia theo thời gian (TDD) thứ nhất, và tín hiệu 
thứ hai bao gồm cấu hình đường lên-đường xuống TDD thứ hai; xác định, bởi thiết bị 
người dùng eIMTA theo cấu hình đường lên-đường xuống TDD thứ nhất, khung con 
đường lên để gửi tin nhắn truy cập ngẫu nhiên (3); và gửi, bởi thiết bị người dùng 
eIMTA, tin nhắn truy cập ngẫu nhiên (3) tới trạm cơ sở trong khung con đường lên được 
xác định. Thiết bị tương ứng cũng được đề cập. Cả hai thiết bị người dùng không phải 
eIMTA và thiết bị người dùng eIMTA gửi các tin nhắn truy cập ngẫu nhiên (3) bằng 
cách sử dụng một cách đồng bộ khung con đường lên được xác định theo cấu hình 
đường lên-đường xuống mà được bao gồm trong tín hiệu được gửi qua kênh chia sẻ 
đường xuống vật lý, khiến trạm cơ sở có thể thu một cách chính xác các tin nhắn truy 
cập ngẫu nhiên (3) được gửi bởi thiết bị người dùng không phải eIMTA và thiết bị người 
dùng eIMTA. 
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(76) Hiroji YANAMOTO  (JP) 

2-7, Aoshinke 2-chome, Mino-shi Osaka 562-0024, Japan 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Ngũ cốc nảy mầm, phương pháp sản xuất, sản phẩm thực phẩm 

chứa ngũ cốc này và chất thúc đẩy sự tạo ra yếu tố dinh 
dưỡng thần kinh từ não 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp làm nảy mầm ngũ cốc có thể nảy mầm như lúa hoặc 
các loại ngũ cốc hoặc hạt khác. Phương pháp này có thể làm tăng hàm lượng glutamat, 
thúc đẩy việc làm giàu hàm lượng axit gama-aminobutyric và có tác dụng tốt đối với cơ 
thể, và thu được thực phẩm chức năng hoặc dược phẩm mới. Ngũ cốc nảy mầm thu được 
bằng cách ngâm ngũ cốc trong dung dịch ngâm được điều chế bằng cách cho ít nhất một 
hợp chất cacbonat được chọn từ cacbonat kim loại kiềm, và cacbonat kim loại kiềm thổ 
vào nước để cho ngũ cốc hấp thụ dung dịch ngâm này, sau đó để ngũ cốc nảy mầm 
trong điều kiện định trước. 
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Makoto (JP), KAWASAKI, Hiroyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Điện cực hàn hồ quang được phủ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến điện cực hàn hồ quang được phủ, chất phủ được phủ lên dây lõi 
thép của điện cực này, trong đó tỷ lệ phủ của chất phủ này được xác định; trong đó chất 
phủ chứa, tính theo tổng khối lượng của chất phủ, vật liệu titan oxit, SiO2 tính theo Si, 
Al2O3 tính theo Al, ít nhất một cacbonat kim loại được lựa chọn từ nhóm chỉ bao gồm 
CaCO3, MgCO3 và BaCO3 tính theo CO2, C, Mn, và tổng lượng hợp chất Na tính theo Na 
và hợp chất K tính theo K, theo lượng định trước; trong đó vật liệu titan oxit có thành 
phần chứa TiO2, Si, Al, Mn, Fe, Mg và Ca, với lượng cụ thể; và trong đó oxit bao gồm ít 
nhất một oxit của Ti, Fe, Mn, Al và Si tồn tại trên bề mặt hạt, và oxit này còn đáp ứng 

bất đẳng thức: 1  Al + Si  10, trong đó Al và Si, mỗi loại thể hiện phần trăm nguyên 
tử. Điện cực hàn hồ quang được phủ theo sáng chế cho phép đáp ứng khả năng gia công 
hàn, cụ thể là mức chỉnh hợp tốt ở đầu hạt, và dạng hạt tốt. 
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SCHEUER, Werner (DE) 

(74) Công ty Cổ phần Hỗ trợ phát triển công nghệ Detech (DETECH) 
(54) Kháng thể gắn kết đặc hiệu với angiopoietin 2 và dược phẩm 

chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến các kháng thể kháng Angiopoietin 2 của người (kháng thể kháng 

ANG-2), phương pháp để tạo ra kháng thể này và dược phẩm chứa kháng thể này. 
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(72) MOLASCHI, Claudio (IT) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Cụm van khẩn cấp dùng cho giếng chiết xuất, giếng được 

trang bị van này và quy trình quản lý giếng chiết xuất với 
van này trong điều kiện khẩn cấp 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cụm van khẩn cấp (5) dùng cho các giếng chiết xuất theo sáng chế 

bao gồm (A) thân ngoài (50) và B) bộ chặn quay (54). ống dẫn đi qua (52) được bố trí 
cho đường dẫn của đường sản xuất và/hoặc đường khoan được bố trí để chứa và chuyên 
chở, qua ít nhất một ống tương đối (9), khai thác các chất lưu như, ví dụ, dầu mỏ, dầu, 
nước, cặn dầu, vụn đá và/hoặc đất, khí tự nhiên, hoặc các chất lưu khác được chiết xuất 
từ hồ ngầm. Van (5) cũng bao gồm bộ truyền động bộ chặn (56), được bố trí để dẫn 
động bộ chặn quay (54) làm nó quay để dịch chuyển đường sản xuất hoặc đường khoan 

đi qua nó, cụ thể là dịch chuyển ống (9) và đóng ống dẫn đi qua (52). ống dẫn đi qua 
(52, 520) có đoạn đường dẫn tối thiểu có đường kính bằng hoặc lớn hơn 17,78cm (bảy 
inch). Sáng chế này đề xuất biện pháp an toàn bổ sung hiệu quả trong các trường hợp 
khẩn cấp. 
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(45) 25.02.2020                383 (43) 26.05.2014 314 
(73) KABUSHIKI KAISHA KOBE SEIKO SHO (KOBE STEEL, LTD.)  (JP) 

10-26, Wakinohama-cho 2-chome, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo 6518585 Japan 
(72) EGASHIRA, Shinji (JP), ASADA, Kazuhiko (JP), IWASAKI, Masahide (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Thiết bị hóa hơi khí hóa lỏng nhiệt độ thấp và phương pháp 

hóa hơi khí hóa lỏng nhiệt độ thấp 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị hóa hơi khí hóa lỏng nhiệt độ thấp bao gồm: giàn bay hơi 

(E1) để gây ra sự trao đổi nhiệt giữa khí quyển (12) và môi chất trung gian (4) dạng 
lỏng để làm bay hơi ít nhất một phần môi chất trung gian (4); bộ hóa hơi (E2) để làm 
ngưng tụ môi chất trung gian (4) đã được bay hơi nhờ giàn bay hơi (E1) nhờ đó làm hóa 
hơi khí hóa lỏng nhiệt độ thấp; quạt thổi không khí (11) để thổi dòng không khí về phía 
giàn bay hơi (E1); và bộ biến tần (38) để điều khiển lượng nhiệt trao đổi của giàn bay 
hơi (E1) sao cho nhiệt độ của môi chất trung gian (4) trong giàn bay hơi (E1) nằm trong 
phạm vi nhiệt độ định trước. Giàn bay hơi (E1) được bố trí phía dưới mức chất lỏng của 
môi chất trung gian (4) được tích tụ bên trong bộ hóa hơi (E2). 
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(21) 1-2014-00839 (22) 17.03.2014 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.09.2015 330 
(76) Nguyễn Văn Điển  (VN) 

Số 135 tổ 6, ấp Bình An, xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang 
(54) Bộ phận đàn hồi cho đế giầy thể thao 

  (57)      Sáng chế được đề cập đến bộ phận đàn hồi cho đế giầy thể thao bao gồm khung thứ nhất 
(1), khung thứ hai (2) và khung thứ ba (3), mặt trên khung thứ nhất (1) kết nối đế giầy 
thể thao, một đầu kết nối với khung thứ hai (2) bằng cây chốt (7) có lồng lò xo (5), đầu 
kia liên kết với đầu còn lại của khung thứ hai (2) bằng lò xo xoắn ốc (8), phía dưới đầu 
nhỏ khung thứ hai (2) gắn với một đầu khung thứ ba (3) tạo thành một bộ phận hình chữ 
Z nhìn ngang, phía dưới hai đầu khung thứ ba (3) có gắn hai miếng đế mềm (9) dùng để 
tiếp đất và thân nó còn có tác dụng như một miếng nhíp xe phối hợp với lò xo (5) và lò 
xo (8) tất cả tạo thành một dụng cụ có tác dụng phản hồi như một lò xo gắn dưới đế giầy 
thể thao giúp cho người sử dụng thực hiện được những bước nhảy cao xa như một siêu 
nhân. 
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(72) KIM, Ji-Hae (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Hộp mỹ phẩm 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hộp mỹ phẩm. Hộp mỹ phẩm này bao gồm: thân hộp bao gồm phần 
chứa để chứa các thành phần trong đó; nắp đậy hoặc nắp được liên kết với thân hộp, bao 
gồm phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, vỏ ngoài bọc phần của phần vỏ trong có khe hở; và 
phần trang trí được bố trí ở khoảng trống giữa phần vỏ trong và phần vỏ ngoài, trong đó 
phần trang trí bao gồm: màng được bố trí ở mặt trước phía bên trong của phần vỏ ngoài 
và có ít nhất một mẫu thiết kế truyền được ánh sáng; ít nhất một bộ phận phát sáng được 
bố trí trên mặt sau của màng, dùng để chiếu ánh sáng vào mẫu thiết kế của màng; bộ 
phận cấp điện dùng để cấp điện nhằm phát ra ánh sáng cho bộ phận phát sáng; bộ phận 
điều khiển được kết nối lần lượt với bộ phận cấp điện và bộ phận phát sáng, dùng để 
điều khiển bằng điện bộ phận phát sáng. Hộp mỹ phẩm có thể đạt được hiệu quả trang 
trí để thể hiện mẫu thiết kế của màng dưới nhiều dạng khác nhau ra ngoài nhờ sử dụng 
bộ phận phát sáng của phần trang trí. 

 
 

  



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
210 

(11) 1-0023146 
(15) 13.01.2020 (51) 7 F02M 35/10, 35/16 

(21) 1-2015-02933 (22) 12.08.2015 
(30) 103133479      26.09.2014      TW 
(45) 25.02.2020            383 (43) 25.04.2016 337 
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No. 35, Wan Hsing Street, Sanmin District, Kaohsiung City, Taiwan 
(72) SU, Pai-Chien (TW), CHEN, Chao-An  (TW), FU, Lan-Ting  (TW) 
(74) Công ty TNHH Nghiên cứu và Tư vấn chuyển giao công nghệ và đầu tư (CONCETTI) 
(54) Kết cấu nạp khí của động cơ của xe mô tô 

  (57)     Sáng chế đề cập đến kết cấu nạp khí của động cơ của xe mô tô. Động cơ này bao gồm 
buồng truyền động và hệ thống biến tốc vô cấp được bố trí bên trong buồng truyền 
động. Buồng truyền động bao gồm cửa khí nạp. Bộ lọc khí được bố trí gần buồng truyền 
động, bộ lọc khí này bao gồm phần thân, thành phần lọc khí, ống khí nạp và nắp đậy. 
Phía trên chưa khí nạp của buồng truyền động có bố trí nắp khí nạp. Nắp đậy của bộ lọc 
khí có một phần kéo dài được tạo ra. Phần kéo dài này có thể che chắn nắp khí nạp. Nắp 
của bộ lọc khí về phía cửa khí nạp của buồng truyền động có bố trí phần kéo dài, phần 
kéo dài này bao gồm đoạn đường thông kéo dài và đoạn chắn. Đoạn đường thông kéo 
dài có thể tạo ra đường khí nạp. Đoạn chắn so với cửa khí nạp của buồng truyền động và 
nắp khí nạp kéo dài về phía trước nhiều hơn. Nhìn từ mặt bên đoạn chắn này che chắn 
cửa khí nạp của buồng truyền động và nắp khí nạp. Đoạn chắn này cùng với nắp bịt kín 
của nắp khí nạp tạo ra một khoảng cách với độ rộng nhất định được duy trì. Khoảng 
cách nói trên tạo thành một đường gió vào chính uốn cong. Đường gió vào chính làm 
cho không khí sau khi nạp vào từ bên ngoài theo phần kéo dài đi vào bộ lọc khí. Nắp bịt 
kín phía trước của nắp khí nạp có thể hạn chế tối đa bụi từ bên ngoài vào phần kéo dài, 
nhờ đó có thể tăng tuổi thọ của bộ lọc khí. 
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(73) JGC CATALYSTS AND CHEMICALS LTD.  (JP) 
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(72) SAKAI, Shingo (JP), TESHIMA, Katsuhide (JP), SAKODA, Hisao (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị để thử nghiệm chất xúc tác dùng cho quá trình 

crackinh có xúc tác tầng sôi 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị thử nghiệm đối với chất xúc tác để crackinh xúc tác tầng 

sôi dầu hydrocarbon, nhờ đó thu được các kết quả phản ứng cực kỳ giống với các kết 
quả thu được bởi thiết bị sản xuất thử để crackinh xúc tác tầng sôi hoặc thiết bị crackinh 
xúc tác tầng sôi để sử dụng công nghiệp (thiết bị thực) và có thể áp dụng để đánh giá 
chất xúc tác để crackinh xúc tác tầng sôi và đánh giá và nghiên cứu/phát triển chất xúc 
tác rút khỏi thiết bị crackinh xúc tác tầng sôi công nghiệp. Thiết bị thử nghiệm đối với 
chất xúc tác để crackinh xúc tác tầng sôi khác biệt ở chỗ bao gồm bể phản ứng (6) trong 
đó bình điện phân tầng sôi xúc tác (1), vòi phun nguyên liệu (2) và vòi cấp khí hóa lỏng 
xúc tác (3) được bố trí phía trong bể, nguyên liệu và khí hóa lỏng xúc tác này được cấp 
từ phần trên của bể, và đường ống thu gom sản phẩm (5) được bố trí ở phần dưới của bể. 
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(72) LEE, Joo Hang (KR), HONG, Young Ho (KR), KIM, Seong Bo (KR), AN, Jun Gap 

(KR), KIM, Taek Beom (KR), PARK, Seung Won (KR), CHO, Cheol Min (KR), LEE, 
Dong Hun (KR), LEE, Woon Hwa (KR), LEE, Kang Pyo (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất đường trắng, đường nâu nhạt và đường 

nâu đậm 
  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất đường trắng, đường nâu nhạt và đường nâu 

đậm, bao gồm các bước: ép và trích lấy dịch từ cây mía để thu được nước mía; bổ sung 
vôi vào nước mía và loại các chất ngoại lai và tạp chất khỏi nước mía; cô nước mía đã 
lọc trong máy cô chân không thứ nhất để tạo ra huyền phù tinh thể đặc thứ nhất chứa 
sucroza; ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ nhất trong máy ly tâm tốc độ cao thứ nhất để 
thu được tinh thể thứ nhất và nước cái thứ nhất và thu gom tinh thể thứ nhất dưới dạng 
đường nâu đậm hoặc chuyển tinh thể thứ nhất sang máy cô chân không thứ hai; cô tinh 
thể thứ nhất được chuyển sang trong máy cô chân không thứ hai để tạo ra huyền phù 
tinh thể đặc thứ hai chứa sucroza; ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ hai trong máy ly 
tâm tốc độ cao thứ hai để thu được tinh thể thứ hai và nước cái thứ hai, chuyển nước cái 
thứ hai này sang bước ép và trích nước mía, và làm khô tinh thể thứ hai này để thu được 
đường nâu nhạt, hoặc chuyển tinh thể thứ hai này sang máy cô chân không thứ ba; cô 
tinh thể thứ hai được chuyển sang trong máy cô chân không thứ ba để tạo ra huyền phù 
tinh thể đặc thứ ba chứa sucroza; và ly tâm huyền phù tinh thể đặc thứ ba trong máy ly 
tâm tốc độ cao thứ ba để thu được tinh thể thứ ba và nước cái thứ ba, chuyển nước cái 
thứ ba này sang máy cô chân không thứ nhất, và làm khô tinh thể thứ ba để thu được 
đường trắng. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Vật liệu làm điện cực cho điện cực di động của cầu chì nhiệt 

và phương pháp sản xuất vật liệu này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật liệu làm điện cực cho điện cực di động của cầu chì nhiệt, bao 

gồm kết cấu bọc ngoài năm lớp gồm lớp vật liệu lõi, lớp trung gian được tạo ra trên cả 
hai mặt của lớp vật liệu lõi, và lớp bề mặt được tạo ra trên lớp trung gian này, trong đó 
lớp vật liệu lõi được làm bằng Cu, lớp trung gian được làm bằng hợp kim Ag-Cu, lớp bề 
mặt làm bằng hợp kim gia cường dạng oxit phân tán trên cơ sở Ag-CuO, và tỷ lệ giữa độ 
dày của lớp trung gian và độ dày của lớp bề mặt (lớp trung gian/lớp bề mặt) nằm trong 
khoảng từ 0,2 đến 1,0. Vật liệu làm điện cực này có thể được sản xuất bởi phương pháp 
bao gồm bước nội oxy hóa một phần vật liệu bọc ngoài có kết cấu ba lớp trong đó các 
vật liệu dạng tấm được làm bằng hợp kim Ag-Cu được liên kết bọc ngoài lên cả hai mặt 
của vật liệu dạng tấm làm bằng Cu. 
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(54) Chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng chứa beta-hydroxy-beta-

metylbutyrat được bao gói vô khuẩn và phương pháp bào chế 
chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm dinh dưỡng bao gồm bao bì vô khuẩn được xử lý bằng 
peroxit và chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng được chứa trong bao bì đó, trong đó chế 
phẩm dinh dưỡng dạng lỏng này chứa beta-hydroxy-beta-metylbutyrat (HMB) và ít nhất 
một chất trong số chất béo, hyđrat cacbon, và protein. HMB tạo ra tác dụng đệm cho 
chế phẩm dinh dưỡng dạng lỏng để làm giảm đến mức tối thiểu sự thay độ pH axit 
thường gặp phải ở bao bì vô khuẩn đã tiệt trùng, vì thế duy trì độ ổn định của sản phẩm 
theo thời gian. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến phương pháp bào chế chế phẩm dinh 
dưỡng dạng lỏng nêu trên. 
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(72) Chu Mạnh Hoàng (VN) 
(54) Quy trình chế tạo kênh dẫn sóng plasmon dạng kênh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình cho chế tạo kênh dẫn sóng plasmon dạng kênh. Kênh dẫn 
sóng plasmon bao gồm một kênh silic, trong kênh silic này có một kênh dùng để dẫn 
sóng plasmon và một kênh không khí có thể dùng để dẫn chất lỏng. Kênh silic này được 
phủ trực tiếp một lớp kim loại hoặc qua một lớp oxit để tạo kênh dẫn sóng plasmon. 
Kênh silic được chế tạo bằng kỹ thuật khắc và ăn mòn dị hướng ướt silic đơn tinh thể. 
Lớp oxit được tạo bằng phương pháp oxy hóa hoặc lắng đọng vật lý hoặc hóa học. Lớp 
kim loại có thể được lắng đọng khi sử dụng phương pháp lắng đọng vật lý như phún xạ, 
bốc bay. 
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(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Kháng thể đối kháng kháng thụ thể yếu tố tăng trưởng 

nguyên bào sợi 3 (FGFR3) và dược phẩm chứa kháng thể này 
  (57)     Sáng chế đề xuất các kháng thể đối kháng kháng FGFR3, polynucleotit mã hóa kháng 

thể này, tế bào chủ chứa vectơ chứa polynucleotit này. Ngoài ra sáng chế còn đề xuất 
phương pháp sản xuất kháng thể đối kháng kháng FGFR3 và dược phẩm chứa kháng thể 
này. 
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NIMSGERN, Pierre (FR), RIPOCHE, Sebastien (FR), LIAO, Lv (CN), XIONG, Jing 
(CN), ZHAO, Xianglin (CN), HAN, Bo (CN), WANG, Can (CN) 

(74) Công ty TNHH Ban Ca (BANCA) 
(54) Hợp chất pyridyl hai vòng được ngưng tụ vòng dùng làm chất 

ức chế thụ thể yếu tố tăng trưởng nguyên bào sợi 4 (FGFR4), 
dược phẩm và dược phẩm kết hợp chứa hợp chất này 

  (57)     Sáng chế đề xuất hợp chất có công thức (I) hoặc muối dược dụng của nó và phương 
pháp điều chế hợp chất này. Sáng chế còn đề cập đến dược phẩm kết hợp chứa các chất 
có hoạt tính dược và dược phẩm chứa hợp chất này. 

 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
218 

(11) 1-0023154 
(15) 13.01.2020 (51) 7 G06F  19/00 

(21) 1-2014-01604 (22) 16.11.2012 
(86) PCT/US2012/065516 16.11.2012 (87) WO2013/074924 23.05.2013 
(30) 13/299,856      18.11.2011      US 
(45) 25.02.2020             383 (43) 26.01.2015 322 
(73) NIKE INNOVATE C.V.  (US) 

One Bowerman Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, United States of America 
(72) REGAN, Patrick Conall (US), LIAO, Chang-Chu (TW), CHANG, Chih-Chi (TW) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và hệ thống định vị bộ phận của giày 

  (57)      Sáng chế đề xuất quá trình sản xuất giày hoặc một phần của giày được cải thiện nhờ 
việc đặt tự động các bộ phận của giày. Ví dụ, hệ thống nhận dạng bộ phận phân tích 
hình ảnh của bộ phận của giày để nhận dạng bộ phận và xác định vị trí của bộ phận. Khi 
bộ phận được nhận dạng và được xác định vị trí, bộ phận này có thể được thao tác theo 
cách tự động. 
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(72) PATTON Levi J. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Khoang chứa đầy chất lỏng 

  (57)      Sáng chế đề cập đến khoang có phần lớp ngăn thứ nhất, phần lớp ngăn thứ hai, mối liên 
kết theo chu vi, mối liên kết bên trong, và nếp uốn. Phần lớp ngăn thứ nhất tạo ra bề mặt 
thứ nhất của khoang. Phần lớp ngăn thứ hai tạo ra bề mặt thứ hai của khoang, bề mặt thứ 
nhất nằm đối diện với bề mặt thứ hai. Mối liên kết theo chu vi nối phần lớp ngăn thứ 
nhất và phần lớp ngăn thứ hai để tạo ra khoảng trống bên trong bên trong khoang và bịt 
kín chất lỏng bên trong khoảng trống bên trong này. Mối liên kết bên trong được đặt 
cách vào trong so với mối liên kết theo chu vi và nối phần lớp ngăn thứ nhất và phần lớp 
ngăn thứ hai. Ngoài ra, nếp uốn nằm ở phần lớp ngăn thứ hai và kéo dài cách xa khỏi 
mối liên kết bên trong và qua phần lớn độ dày của khoang. 

 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
220 

(11) 1-0023156 
(15) 13.01.2020 (51) 7 H04N  7/26 

(21) 1-2012-03282 (22) 05.04.2011 
(86) PCT/KR2011/002377 05.04.2011 (87) WO2011/126277 13.10.2011 
(30) 61/320,826      05.04.2010      US 

10-2010-0102506      20.10.2010      KR 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.01.2013 298 
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) CHOI, Woong-Il (KR), HAN, Woo-Jin (KR), LEE, Tammy (US), LEE, Sun-Il (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp giải mã entropy dữ liệu ảnh 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp giải mã entropy dữ liệu ảnh. Các bước mã hóa entropy và 
giải mã entropy dữ liệu ảnh lần lượt được thực hiện nhờ đó quá trình tạo mẫu thuộc tính 
được thực hiện trên đơn vị thuộc tính của các khối dữ liệu ảnh dựa trên mẫu thuộc tính 
của khối được mã hóa hoặc giải mã trước đó. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Hợp chất gây chết tế bào theo chương trình và dược phẩm 

chứa hợp chất này để điều trị bệnh ung thư, bệnh miễn dịch và 
bệnh tự miễn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có tác dụng ức chế hoạt tính của protein Bcl-2 chống lại 
sự chết tế bào theo chương trình và dược phẩm chứa hợp chất này dùng để điều trị bệnh 
được biểu hiện bởi protein Bcl-2 chống lại sự chết tế bào theo chương trình. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hộp mực xử lý và thiết bị tạo ảnh 

  (57)      Sáng chế đề xuất hộp mực có thể được gắn theo cách tháo ra được vào cơ cấu chính của 
thiết bị tạo ảnh điện quang, hộp mực này bao gồm: (i) con lăn hiện hình quay được để 
làm hiện ảnh ẩn được tạo ra trên chi tiết cảm quang; (ii) chi tiết truyền động thứ nhất có 
khả năng nhận lực quay từ cơ cấu chính; (iii) chi tiết truyền động thứ hai có khả năng 
ghép với chi tiết truyền động thứ nhất, và có khả năng truyền lực quay, mà chi tiết 
truyền động thứ nhất nhận được, sang con lăn hiện hình; và (iv) chi tiết nhả ghép bao 
gồm phần nhận lực có khả năng nhận lực từ cơ cấu chính, và phần đẩy có khả năng đẩy 
vào ít nhất một trong số chi tiết truyền động thứ nhất và chi tiết truyền động thứ hai nhờ 
lực mà phần nhận lực nhận được, để tách một trong số chi tiết truyền động thứ nhất và 
chi tiết truyền động thứ hai ra khỏi chi tiết còn lại, nhờ đó nhả ghép. 
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(54) Phương pháp, hệ thống, máy chủ và máy khách người dùng để 

hạn chế người dùng đăng nhập vào phòng chat 
  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp, hệ thống và thiết bị để hạn chế người dùng đăng nhập 

vào phòng chat, vốn thuộc lĩnh vực máy tính. Phương pháp này bao gồm các bước: nhận 
yêu cầu từ máy khách tương ứng với quản trị viên phòng chat để buộc người dùng bị chỉ 
định thoát khỏi phòng chat hiện tại; và gửi, đến máy khách tương ứng với người dùng bị 
chỉ định, lệnh để buộc người dùng bị chỉ định này thoát khỏi phòng chat hiện tại và thay 
đổi thông tin trạng thái của người dùng bị chỉ định này thành trạng thái bị hạn chế để 
hạn chế người dùng bị chỉ định này ở phòng chat được chỉ định, theo yêu cầu nêu trên. 
Hệ thống này bao gồm máy chủ và máy khách người dùng. Theo các giải pháp theo 
sáng chế, người dùng đã bị buộc thoát khỏi phòng chat hiện tại sẽ bị ngăn không cho 
vào lại phòng chat này và làm ảnh hưởng đến những người dùng khác, nhưng vẫn có thể 
sử dụng các dịch vụ phòng chat, để tránh việc các dịch vụ phòng chat bị mất người 
dùng, và cải thiện trải nghiệm người dùng. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống và phương pháp sản xuất tấm thạch cao nhẹ 

  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp sản xuất tấm thạch cao nhẹ nhờ sử dụng 
các viên bột hồ. Theo sáng chế, bột hồ cần để tạo tấm thạch cao được tạo dưới dạng các 
viên bột hồ. Các viên bột hồ này được trộn với bột nhão thạch cao trong máy trộn. Các 
viên bột hồ ban đầu không hoà tan và không tan ra. Tuy nhiên, trong các giai đoạn sấy 
khô sau đó, các viên bột hồ sẽ hoà tan và tan vào trong pha thạch cao. Điều này vừa tạo 
ra thành phần bột hồ mong muốn và cũng tạo ra các chỗ trống bên trong thạch cao thành 
phẩm. 

 
 
 

  
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
225 

(11) 1-0023161 
(15) 17.01.2020 (51) 7 B03C  3/38, H01T  23/00, H03K  

7/00 
(21) 1-2012-00578 (22) 11.08.2009 
(86) PCT/SG2009/000278 11.08.2009 (87) WO2011/019319 17.02.2011 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.07.2012 292 
(73) OXION PTE. LTD.  (SG) 

7500A Beach Road, #16-322 The Plaza, Singapore 199591, Singapore 
(72) HSIA, Jia-Bau (MY) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Mạch điều khiển điện cực của máy ion hóa không khí và 

phương pháp điều khiển điện cực của máy ion hóa không khí 
  (57)     Sáng chế đề cập đến mạch và phương pháp điều khiển điện cực của máy ion hóa không 

khí, trong đó điện áp cao AC có biên độ không đổi định trước được tạo ra bởi bộ phát 
điện áp cao (16) để đặt vào các điện cực của máy ion hóa. Sau đó, mức ion được tạo ra 
được điều khiển bởi thời gian sản xuất ion bằng bộ điều khiển (12) mà bật và tắt bộ phát 
điện áp theo cách lặp lại. Chu trình làm việc, ví dụ, tỷ lệ bật- tắt, trong đó bộ sinh điện 
áp hoạt động để xác định tỷ lệ tạo ra ion trung bình. Phương pháp này cho phép điều 
khiển mức tạo ion nằm trong khoảng từ 0 đến 100%. 
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(72) JOHNSON James A. (US), LLOYD John (US), FINLAY Heather (GB), JIANG Ji 
(CN), NEELS James (US), DHONDI Naveen Kumar (IN), GUNAGA Prashantha (IN), 
BANERJEE Abhisek (IN), ADISECHAN Ashokkumar (IN) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất quinazolin có tác dụng ức chế chức năng kênh kali 

và dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất có công thức I: 

 

 
 

trong đó A, X, Y, Z, R1 và R24 là như được xác định trong phần bản mô tả. Các hợp chất 
theo sáng chế có tác dụng ức chế chức năng kênh kali và điều trị và phòng ngừa chứng 
loạn nhịp tim, các rối loạn liên quan đến IKur (dòng K+ chỉnh l−u được làm trễ hoạt hóa 
cực nhanh), và các rối loạn khác do chức năng kênh ion gây ra. Ngoài ra, sáng chế còn 
đề cập đến dược phẩm chứa hợp chất này. 
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Takeshi (JP), SAKAI, Shunsuke (JP), MIYAZAKI, Yoshifumi (JP), TANAKA, 
Mitsuru (JP) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền 

  (57)      Sáng chế đề cập đến mỳ ăn liền, có đặc tính hoàn nguyên tuyệt vời, có thể được chế biến 
bằng cách đổ nước sôi cho dù sợi mỳ dày hơn sợi mỳ đã biết, và có mùi vị và cấu trúc 
tuyệt vời. Mỳ ăn liền được sản xuất bằng cách: tạo ra sợi mỳ chưa xử lý, mỗi sợi có cấu 
trúc đa lớp bao gồm ba hoặc nhiều lớp; phun hơi nước quá nhiệt lên sợi mỳ chưa xử lý 
này; hồ hóa sợi mỳ đã được phun hơi nước quá nhiệt; và làm khô sợi mỳ đã được hồ 
hóa. Tốt hơn, nếu hồ hóa các sợi mỳ bằng cách phun hơi nước quá nhiệt lên sợi mỳ, 
cung cấp hơi ẩm ở dạng lỏng cho sợi mỳ, và gia nhiệt tiếp các sợi mỳ bằng cách sử dụng 
hơi nước quá nhiệt và/hoặc hơi nước bão hoà. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chứa polypeptit phân lập có hoạt tính 

metalloproteinaza 
  (57)      Sáng chế đề cập đến rất nhiều polypeptit khác nhau thu được từ dịch ấp trứng cá, trình tự 

axit nucleic mã hóa của chúng, dược phẩm chứa các polypeptit này và phân tử axit 
nucleic để dùng trong y tế và làm mỹ phẩm cho da, cụ thể là để làm ẩm da và/hoặc làm 
bong lớp sừng của da, dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa các rối loạn hoặc tình trạng bệnh 
của da ở động vật. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chứa polypeptit phân lập có tính axit 

  (57)      Sáng chế đề cập đến rất nhiều polypeptit khác nhau thu được từ dịch ấp trứng cá, trình tự 
axit nucleic mã hóa của chúng, dược phẩm chứa các polypeptit này và phân tử axit 
nucleic này để dùng trong y tế và làm mỹ phẩm cho da, cụ thể là để làm ẩm da và/hoặc 
làm bong lớp sừng của da, dùng để điều trị hoặc ngăn ngừa các rối loạn hoặc tình trạng 
bệnh của da ở động vật. 

 
 
 
 
 



 
công báo sở hữu công nghiệp số 383 tập B – QUYỂN 1 (02.2020) 

 

 
230 

(11) 1-0023166 
(15) 17.01.2020 (51) 7 C25D  7/06,  5/10, H05K  1/09 

(21) 1-2013-03438 (22) 10.02.2012 
(86) PCT/JP2012/053107  10.02.2012 (87) WO2012/132577A1 04.10.2012 
(30) 2011-074590      30.03.2011       JP 
(45) 25.02.2020             383 (43) 27.01.2014 310 
(73) JX NIPPON MINING & METALS CORPORATION  (JP) 

6-3, Otemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8164, Japan 
(72) ARAI Hideta (JP), MIKI Atsushi (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Lá đồng có các lớp xử lý bề mặt dùng làm mạch in và tấm 

mỏng phủ đồng sử dụng lá đồng này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến lá đồng có các lớp xử lý bề mặt dùng làm mạch in, trong đó lá 

đồng hoặc lá hợp kim đồng có nhiều lớp xử lý bề mặt được tạo thành từ lớp nhám được 
tạo ra trên lá đồng hoặc lá hợp kim đồng bằng cách xử lý tạo nhám, lớp bền nhiệt làm từ 
Ni-Co được tạo ra trên lớp nhám, và lớp chịu được tác động của thời tiết và lớp chống gỉ 
chứa Zn, Ni, và Cr và được tạo ra trên lớp bền nhiệt, và các lớp xử lý bề mặt có tỷ lệ của 
(tổng lượng Zn)/[(tổng lượng Zn) + (tổng lượng Ni)] nằm trong khoảng từ 0,13 đến 
0,23. Do đó, lá đồng dùng làm mạch in này có độ dính bám tốt và chịu được axit cũng 
như khả năng khắc ăn mòn bằng kiềm tốt. Sáng chế còn đề cập đến tấm mỏng phủ đồng 
sử dụng lá đồng này. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp giải mã tín hiệu viđeo có khối hiện thời cần được giải 
mã bằng thiết bị giải mã bao gồm các bước: thu nhận thông tin chỉ số liên quan đến khối 
hiện thời bằng cách giải mã entropy dòng bit được nhập vào; thu nhận tùy chọn vectơ 
chuyển động theo không gian từ khối lân cận theo không gian của khối hiện thời; lựa 
chọn, dựa vào thông tin chỉ số, ảnh sắp xếp liên quan đến tùy chọn vectơ chuyển động 
theo thời gian của khối hiện thời; thu nhận tùy chọn vectơ chuyển động theo thời gian từ 
khối sắp xếp được chứa trong ảnh sắp xếp được lựa chọn của khối hiện thời; tạo danh 
sách tùy chọn vectơ chuyển động bao gồm tùy chọn vectơ chuyển động theo không gian 
và tùy chọn vectơ chuyển động theo thời gian; lấy giá trị dự đoán vectơ chuyển động 
dựa vào danh sách tùy chọn vectơ chuyển động và chỉ số ứng viên của khối hiện thời; 
lấy vectơ chuyển động của khối hiện thời sử dụng giá trị dự báo vectơ chuyển động và 
sự chênh lệch vectơ chuyển động; thu nhận các mẫu dự báo của khối hiện thời sử dụng 
vectơ chuyển động; và giải mã khối hiện thời bằng cách sử dụng các mẫu dự báo. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo và thiết bị giải mã tín hiệu 

vi®eo 
  (57)      Phương pháp giải mã tín hiệu viđeo có khối hiện thời được giải mã bằng thiết bị giải mã, 

phương pháp này bao gồm các bước: thu nhận, từ tín hiệu viđeo, các mẫu dư của khối 
hiện thời, thông tin chỉ số liên quan đến khối hiện thời; thu nhận ứng viên vectơ chuyển 
động theo không gian từ khối lân cận theo không gian của khối hiện thời; chọn, dựa vào 
thông tin chỉ số, ảnh sắp xếp liên quan đến ứng viên vectơ chuyển động theo thời gian 
của khối hiện thời từ các ảnh được giải mã trước đó; thu nhận ứng viên vectơ chuyển 
động theo thời gian từ khối sắp xếp có trong ảnh sắp xếp được chọn; tạo ra danh sách 
ứng viên vectơ chuyển động bằng cách sắp xếp ứng viên vectơ chuyển động theo thời 
gian và ứng viên vectơ chuyển động theo thời gian theo thứ tự ưu tiên; lấy giá trị dự 
đoán vectơ chuyển động dựa trên danh sách ứng viên vectơ chuyển động và chỉ số ứng 
viên của khối hiện thời; thu nhận các mẫu dự báo của khối hiện thời bằng cách sử dụng 
giá trị dự đoán vectơ chuyển động; và tái lập khối hiện thời bằng cách sử dụng các mẫu 
dư và các mẫu dự đoán. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Kháng thể IL-23p19 và chế phẩm chứa kháng thể này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kháng thể IL-23p19 chứa axit nucleic phân lập được mã hóa ít nhất 
một kháng thể IL-23p19, vectơ và tế bào chủ. Sáng chế còn đề cập đến chế phẩm chứa 
kháng thể này. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp cung cấp dịch vụ liên kết 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp cung cấp dịch vụ liên kết. Theo sáng chế, thông tin sự 
kiện thời gian chạy chương trình (PRE), tương ứng với sự kiện được tạo ra trong lúc 
chương trình phát sóng số đang được tái tạo, được truyền đến máy thu (hay thiết bị 
thu/bộ thu) mà ở đó ứng dụng đang được thực thi, và ứng dụng này nhận và hiển thị 
thông tin bổ sung được liên kết với thông tin PRE này, từ đó cung cấp dịch vụ được liên 
kết với chương trình phát sóng số này. 
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(72) WANG, Ye-Kui (CN), CHEN, Ying (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi bất 

biến đọc được bằng máy tính 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và thiết bị giải mã dữ liệu viđeo và vật ghi bất biến 

đọc được bằng máy tính. Theo sáng chế, phương pháp mã hoá dữ liệu viđeo bao gồm 
bước lưu trữ một hoặc nhiều 
đơn vị giải mã của dữ liệu 
viđeo vào bộ nhớ đệm hình 
ảnh. Phương pháp này còn bao 
gồm bước thu được thời gian 
lấy ra từ bộ nhớ đệm tương 
ứng của một hoặc nhiều đơn vị 
giải mã, trong đó bước thu 
được thời gian lấy ra từ bộ nhớ 
đệm tương ứng bao gồm bước 
thu giá trị báo hiệu tương ứng 
chỉ báo thời gian lấy ra từ bộ 
nhớ đệm tương ứng của ít nhất 
một trong số các đơn vị giải 
mã. Phương pháp này còn bao 
gồm bước lấy ra các đơn vị 
giải mã từ bộ nhớ đệm hình 
ảnh theo thời gian lấy ra từ bộ 
nhớ đệm thu được của mỗi đơn 
vị giải mã. Phương pháp này 
còn bao gồm bước mã hoá dữ 
liệu viđeo tương ứng với các 
đơn vị giải mã đã lấy ra, trong 
đó bước mã hoá dữ liệu viđeo 
bao gồm bước giải mã ít nhất 
một trong số các đơn vị giải 
mã. 
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(11) 1-0023172 
(15) 17.01.2020 (51) 7 H04N  7/26 

(21) 1-2015-00385 (22) 02.07.2013 
(86) PCT/US2013/049121    02.07.2013 (87) WO2014/008286 09.01.2014 
(30) 61/667,387         02.07.2012       US 

61/669,587         09.07.2012       US 
61/798,135         15.03.2013       US 
13/932,909         01.07.2013       US 

(45) 25.02.2020                383 (43) 25.06.2015 327 
(73) QUALCOMM INCORPORATED  (US) 

Attn: International IP Administration, 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121, United States of America 

(72) CHEN, Ying (CN), WANG, Ye-Kui (CN) 
(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Phương pháp, thiết bị và vật ghi bất biến đọc được bằng máy 

tính để xử lý dữ liệu viđeo 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp, thiết bị và vật ghi bất biến đọc được bằng máy tính 

để xử lý dữ liệu viđeo. Thiết bị xử lý viđeo có thể được tạo cấu hình để xử lý một hoặc 
nhiều phần tử cú pháp ban đầu cho bộ thông số gắn với dòng bit viđeo; nhận, trong bộ 
thông số, phần tử cú pháp độ lệch cho bộ thông số vào bộ thông số mà xác định phần tử 
cú pháp sẽ được bỏ qua; và dựa vào phần tử cú pháp độ lệch, bỏ qua các phần tử cú pháp 
trong bộ thông số và xử lý một hoặc nhiều phần tử cú pháp bổ sung trong bộ thông số 
mà đứng sau các phần tử cú pháp được bỏ qua trong bộ thông số. 
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(11) 1-0023173 
(15) 17.01.2020 (51) 7 C13K  13/00 

(21) 1-2012-02158 (22) 22.12.2010 
(86) PCT/US2010/061728     22.12.2010 (87) WO2011/079172 30.06.2011 
(30) 61/289,704          23.12.2009       US 

12/970,387          16.12.2010       US 
(45) 25.02.2020                 383 (43) 27.05.2013 302 
(73) CARBO-UA LIMITED  (US) 

P.O. Box 5126 Beverly Hills, CA 90209-5126 United States of America 
(72) BUSHONG, James H.  (US), SARIR, Emmanuel M. (GB) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Quy trình xử lý nước đường và sirô của nhà máy đường 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm và các quy trình làm gia tăng độ tinh kiết của nước 
đường và sirô trong các nhà máy đường. Quy trình này liên quan đến việc bổ sung chế 
phẩm trực tiếp vào nước đường và hoặc sirô. Chế phẩm bao gồm ít nhất một chất phản 
ứng lưu huỳnh dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử lưu huỳnh và ít nhất ba nguyên tử 
oxy, và một hoặc nhiều chất rắn dạng hạt được chọn từ nhóm bao gồm: (A) chất phản 
ứng silic oxit, (B) chất phản ứng phospho dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử phospho 
và ít nhất ba nguyên tử oxy trong công thức hóa học, (C) chất phản ứng cacbon dạng 
hạt, (D) chất phản ứng nhôm dạng hạt chứa ít nhất một nguyên tử nhôm và ít nhất ba 
nguyên tử oxy trong công thức hóa học, (E) chất hỗ trợ lọc dạng hạt, (F) chất khử màu 
polyme, (G) chất phản ứng amoni dạng hạt có ít nhất một nhóm amoni (NH4) trong 
công thức hóa học, và (H) đất tẩy trắng. 
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(11) 1-0023174 
(15) 17.01.2020 (51) 7 A61K 31/00, 35/00, 36/00, 36/906 

(21) 1-2012-02690 (22) 12.04.2010 
(86) PCT/IN2010/000233 12.04.2010 (87) WO2011/099029 18.08.2011 
(30) 384/CHE/2010      15.02.2010       IN 
(45) 25.02.2020             383 (43) 25.04.2013 301 
(73) LAILA NUTRACEUTICALS  (IN) 

40-15-14, Brindavan Colony, Vijayawada - 520 010, Andhra Pradesh, INDIA 
(72) GOKARAJU Ganga Raju (IN), GOKARAJU Rama Raju  (IN), GOKARAJU Venkata 

Kanaka Ranga Raju (IN), GOLAKOTI Trimurtulu (IN), BHUPATHIRAJU Kiran (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư A Hoà (AHOA LAW OFFICE) 
(54) Dịch chiết nhựa gôm Boswellia phân cực thấp và quy trình 

điều chế chế phẩm chứa dịch chiết này 
  (57)     Sáng chế đề xuất dịch chiết nhựa gôm Boswellia phân cực thấp (BLPRE) gồm thành 

phần hóa chất thực vật mới sesquitecpen, ditecpen, tritecpen, (các) hóa chất thực vật 
khác thu được từ nhựa gôm của loài Boswellia. Sáng chế đề xuất các chế phẩm gồm 
BLPRE kết hợp với một hoặc nhiều thành phần được chọn từ (các) thành phần có hoạt 
tính sinh học, (các) thành phần chức năng, (các) tá dược, các chất pha loãng, (các) chất 
mang, (các) chất phụ gia hoặc hỗn hợp của chúng. Sáng chế đề xuất (các) chế phẩm 
hiệp trợ gồm dịch chiết nhựa gôm Boswellia phân cực thấp (BLPRE) và ít nhất một 
thành phần được chọn từ nhưng không chỉ giới hạn (các) dịch chiết, (các) phân đoạn, 
(các) hóa chất thực vật hoặc muối hoặc các hỗn hợp của chúng có nguồn gốc từ loài 
Boswellia hoặc Curcuma. 
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(11) 1-0023175 
(15) 17.01.2020 (51) 7 F21V  3/00, F21S  2/00, F21V  19/00

(21) 1-2016-03647 (22) 24.02.2015 
(86) PCT/JP2015/055167      24.02.2015 (87) WO2015/129671A1 03.09.2015 
(30) 2014-039061         28.02.2014       JP 

2014-039059         28.02.2014       JP 
(45) 25.02.2020                383 (43) 26.12.2016 345 
(73) 1. MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION  (JP) 

7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8310 Japan 
2. MITSUBISHI ELECTRIC LIGHTING CORPORATION  (JP) 
14-40, Ofuna 2-chome, Kamakura-shi, Kanagawa 247-0056 Japan 

(72) ISHII, Kengo (JP), KUWAHARA, Eri (JP), YONEDA, Toshiyuki (JP), BAN, Kazuo 
(JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị chiếu sáng và nắp che nguồn sáng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị chiếu sáng (100) bao gồm đèn LED (10) là bộ phận phát 
sáng, đế (20) mà trên mặt trước của nó được lắp nhiều đèn LED (10) cạnh nhau, máng 
đèn (30) được nối với mặt sau của đế (20), tấm khuếch tán (40) được bố trí trên đế (20), 
các tấm phản xạ (80) được bố trí trên cả hai cạnh của đế (20) và đỡ tấm khuếch tán (40), 
và nắp che nguồn sáng (50) được lắp để che các đèn LED (10) và các phần đầu của 
chúng được nối với máng đèn (30). Nắp che nguồn sáng (50) được cấu tạo bởi phần có 
độ dày đồng đều (51) có độ dày cố định trong hình mặt cắt, các phần nghiêng (52) được 
tạo ra bên cạnh phần có độ dày đồng đều (51), độ dày của phần này giảm khi khoảng 
cách từ trục quang học (11) tăng lên trong hình mặt cắt, và các phần phản xạ (53) nối 
tiếp các phần nghiêng (52). Nắp che nguồn sáng (50) có hình dạng tương ứng với hình 
dạng mặt cắt ngang kéo dài theo hướng dọc của đế (20) và có thể được sản xuất bằng 
cách đúc đùn. 
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(11) 1-0023176 
(15) 17.01.2020 (51) 7 B29B 7/20, B29C 45/00, 45/18 

(21) 1-2013-01476 (22) 13.05.2013 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.11.2014 320 
(73) PERFECTION MIGHTY INDUSTRIAL CO., LTD.  (TW) 

No. 20, Lane 256, Hai Wei Rd., Lung Chin Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Lung-Wen Chou (TW) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Thiết bị tạo hình để tạo hình polyuretan dẻo nóng 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị tạo hình polyuretan dẻo nóng (TPU) thân thiện 
với môi trường, tiết kiệm năng lượng và giảm thiểu khí thải cacbon để trước tiên có 
isoxyanat polyme chứa NCO, hợp chất hydroxy chứa OH và chất kéo dài mạch được 
trộn để tạo thành một hỗn hợp và sau đó hỗn hợp này được nhào trộn để phản ứng và tạo 
ra TPU. Trong quy trình này, hỗn hợp được nhào trộn để phản ứng và tạo ra TPU, hỗn 
hợp này sẽ sinh nhiệt và nóng chảy; do đó, TPU có thể được vận chuyển trực tiếp đến bộ 
phận phun để thực hiện việc gia áp và đúc phun ở khuôn để tạo ra thành phẩm TPU. 
Theo sáng chế, TPU có thể được sản xuất bằng một quy trình sản xuất phù hợp, cho 
phép bỏ qua các quy trình sản xuất tạo hạt thông thường và việc gia nhiệt để nấu chảy 
hạt màu và do đó có được các hiệu quả bảo vệ môi trường, bảo toàn năng lượng và giảm 
thiểu khí thải cacbon. 
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(11) 1-0023177 
(15) 17.01.2020 (51) 7 A61K  39/12 

(21) 1-2012-00845 (22) 02.09.2010 
(86) PCT/US2010/047654     02.09.2010 (87) WO2011/028888 10.03.2011 
(30) 61/239,192          02.09.2009       US 

61/309,408          01.03.2010       US 
(45) 25.02.2020                383 (43) 25.07.2012 292 
(73) BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA, INC.  (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, Georgia 30096, United States of America. 
(72) KOHLER, Caroline Ann (US), ZHAO, Guosong (US), KHAZRAEINAZMPOUR, Ali 

(US), EICHENMUELLER, Bernd Colin (DE), EICHMEYER, Marc (US), HAIWICK, 
Gregory (US), SCHAEFFER, Merrill (US) 

(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp sản xuất chế phẩm kháng nguyên PCV-2 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm kháng nguyên PCV-2, phương pháp sản xuất và chế 
phẩm sinh miễn dịch chứa chế phẩm này. Chế phẩm theo sáng chế có hoạt tính diệt virut 
được làm giảm. 
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(11) 1-0023178 
(15) 17.01.2020 (51) 7 H01L  21/00 

(21) 1-2015-04965 (22) 28.12.2015 
(30) 62/097408        29.12.2014       US 

14/978383        22.12.2015       US 
(45) 25.02.2020               383 (43) 25.07.2016 340 
(73) VERSUM MATERIALS US, LLC  (US) 

8555 River Parkway, Tempe, Arizona 85284, United States of America 
(72) GENE EVERAD PARRIS (US), WILLIAM JACK CASTEEL, JR. (US), TIANNIU 

CHEN (US) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Chế phẩm khắc ăn mòn và phương pháp sản xuất nền silic 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm khắc ăn mòn bao gồm kali hydroxit; một hoặc nhiều hơn 
một hợp chất kiềm bổ sung được chọn từ nhóm bao gồm tetraetylamoni hydroxit 
(TEAH), tetrametylamoni florua (TMAF) và NH4OH; và nước; hoặc chế phẩm khắc ăn 
mòn bao gồm một hoặc nhiều hơn một hydroxit bazơ kiềm vô cơ được chọn từ nhóm 
bao gồm kali hydroxit, xesi hydroxit, natri hydroxit, rubidi hydroxit, hoặc lithi hydroxit; 
tuỳ ý một hoặc nhiều hơn một hợp chất kiềm bổ sung; nước; và tuỳ ý một hoặc nhiều 
chất chống ăn mòn; trong đó chế phẩm khắc ăn mòn silic có mặt trên nền theo cách ưu 
tiên khi so với silic dioxit có mặt trên nền này. Sáng chế còn đề cập đến phương pháp 
sản xuất nền silic. 
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(11) 1-0023179 
(15) 17.01.2020 (51) 7 C07D 207/444, A61K 31/4164, 

31/4178, 31/4196, 31/4439, 31/444, 
31/454, 31/4545, 31/46, 31/4725, 
31/496, 31/537, 31/5377, 31/5386, 
31/541, 31/553, A61P 1/04, 9/10, 
9/12, 17/14, 25/00, 25/08, 25/14, 
25/16, 25/18, 25/22, 25/28, 25/30, 
29/00, 37/02, 43/00, C07D 231/12, 
233/64, 233/70, 249/08, 249/10, 
263/32, 277/20, 277/30, 401/04, 
401/10, 403/04, 403/06, 403/10, 
413/10, 451/06, 491/107, 498/08 

(21) 1-2014-01692 (22) 25.10.2012 
(86) PCT/JP2012/077541          25.10.2012 (87) WO2013/062027 02.05.2013 
(30) 2011-236487          27.10.2011       JP 
(45) 25.02.2020                383 (43) 25.08.2014 317 
(73) TAISHO PHARMACEUTICAL CO., LTD.  (JP) 

24-1, Takada 3-chome, Toshima-ku, Tokyo 170-8633, Japan 
(72) YOSHINAGA, Mitsukane (JP), KUWADA, Takeshi (JP), MIYAKOSHI, Naoki (JP), 

ISHIZAKA, Tomoko (JP), WAKASUGI, Daisuke (JP), SHIROKAWA, Shin-ichi (JP), 
HATTORI, Nobutaka (JP), SHIMAZAKI, Youichi (JP) 

(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất azol và dược phẩm chứa hợp chất này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thuốc để điều trị hoặc ngăn ngừa các bệnh như rối loạn khí sắc, rối 
loạn lo âu, bệnh tâm thần phân liệt, bệnh Alzheimer, bệnh Parkinson, chứng múa giật 
Huntington, rối loạn ăn uống, bệnh tăng huyết áp, bệnh dạ dày-ruột, chứng nghiện 
thuốc, bệnh động kinh, bệnh nhồi máu não, chứng thiếu máu cục bộ não, chứng phù 
não, tổn thương đầu, bệnh viêm, bệnh liên quan đến miễn dịch, bệnh hói, và v.v.. 
     Cụ thể, sáng chế đề xuất hợp chất azol có công thức chung (I), hoặc muối dược dụng 
của chúng, có tác dụng đối kháng chống lại thụ thể hormon chống bài niệu (AVP) V1b: 
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(11) 1-0023180 
(15) 17.01.2020 (51) 7 H04B  7/24 

(21) 1-2015-02104 (22) 28.11.2012 
(86) PCT/MY2012/000288      28.11.2012 (87) WO2014/084707 05.06.2014 
(45) 25.02.2020                  383 (43) 25.09.2015 330 
(73) SALUTICA ALLIED SOLUTIONS SDN. BHD.  (MY) 

3, Jalan Zarib 6, Kawasan Perindustrian Zarib, 31500 Lahat, Ipoh, Perak, Malaysia 
(72) PAN, YOON SHING (MY), CHONG, KEAN HOO (MY), TAN, WEE YEOH (MY), 

HO, CHANG TIH (MY) 
(74) Công ty TNHH Sáng chế ACTIP (ACTIP PATENT LIMITED) 
(54) Hệ thống và phương pháp truyền, lưu trữ, nhận hoặc lấy lại 

thông tin nhận diện hoặc dữ liệu, hoặc thông tin ghép cặp 
hoặc dữ liệu giữa thiết bị phụ hoặc các bộ phận kết hợp và các 
thiết bị điện tử thông minh vào trong hoặc từ máy chủ riêng 
biệt hoặc phương tiện lưu trữ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến hệ thống và phương pháp truyền, lưu trữ, nhận và/hoặc lấy lại thông 
tin nhận diện hoặc dữ liệu và/hoặc thông tin ghép cặp hoặc dữ liệu giữa các thiết bị phụ 
hoặc bộ phận kết hợp và các thiết bị điện tử thông minh vào trong và/hoặc từ bất kỳ máy 
chủ riêng biệt hoặc phương tiện lưu trữ. Theo đó, sáng chế cho phép người dùng truyền 
và/hoặc lưu trữ toàn bộ thông tin nhận diện hoặc dữ liệu và/hoặc thông tin ghép cặp 
hoặc dữ liệu của thiết bị phụ hoặc các bộ phận kết hợp mà đã được kết nối hoặc ghép 
cặp với thiết bị điện tử thông minh đang có vào trong máy chủ riêng biệt hoặc phương 
tiện lưu trữ, và cho phép các thông tin hoặc dữ liệu này được lấy lại và/hoặc hoặc nhận 
từ máy chủ hoặc phương tiện lưu trữ này, vào trong thiết bị điện tử thông minh khác 
hoặc tương tự để thiết lập và/hoặc duy trì kết nối và/hoặc truyền thông với thiết bị phụ 
hoặc các bộ phận kết hợp này mà không cần khởi động lại quá trình ghép cặp. 
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One Bowerman Drive, Beaverton, OR 97005-6453, United States of America 
(72) MILLER, Todd, W. (US), MORRISON, Catherine, F. (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hệ thống chế tạo theo yêu cầu của khách hàng dùng để in 

họa hình lên vật phẩm mặc được dạng ống 
  (57)      Sáng chế đề xuất hệ thống chế tạo theo yêu cầu của khách hàng cho vật phẩm mặc được 

dạng ống bao gồm hệ thống in để in họa hình lên vật phẩm mặc được dạng ống. Hệ 
thống chế tạo theo yêu cầu của khách hàng này cũng có chi tiết hình trụ dùng để giữ vật 
phẩm mặc được dạng ống nhằm in họa hình lên vật phẩm này. Chi tiết hình trụ có thể có 
một hoặc nhiều hốc trên bề mặt ngoài của chi tiết hình trụ dùng để chứa một hoặc nhiều 
vùng có độ dày tăng trên vật phẩm mặc được dạng ống. Nhờ tạo các hốc trên chi tiết 
hình trụ tương ứng với các vùng có độ dày tăng, vật phẩm mặc được dạng ống có thể có 
bề mặt phẳng gần như đều để in họa hình lên đó. 
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30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 1468501, Japan 
(72) HOSHI Nobuharu (JP), SUZUKI Akira (JP), HAYASHIDA Makoto (JP), KANNO 

Kazuhiko (JP), HORIKAWA Tadashi (JP) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Cụm khung cơ cấu hiện ảnh, cơ cấu hiện ảnh, hộp xử lý và 

phương pháp sản xuất cụm khung cơ cấu hiện ảnh 
  (57)      Sáng chế đề cập đến cụm khung cơ cấu hiện ảnh, cơ cấu hiện ảnh, hộp xử lý và phương 

pháp sản xuất cụm khung cơ cấu hiện ảnh, trong đó, cụm khung cơ cấu hiện ảnh để đỡ 
bộ phận điều chỉnh để điều chỉnh độ dày lớp thuốc hiện ảnh trên bộ phận mang thuốc 
hiện ảnh, bao gồm khung cơ cấu hiện ảnh có phần tạo hình bịt kín; chi tiết bịt kín thứ 
nhất được tạo ra ở một đầu theo chiều dọc của khung cơ cấu hiện ảnh để ngăn không 
cho thuốc hiện ảnh lọt ra khỏi cụm khung cơ cấu hiện ảnh theo chiều dọc trục của bộ 
phận mang thuốc hiện ảnh khi bộ phận mang thuốc hiện ảnh được lắp vào khung cơ cấu 
hiện ảnh; chi tiết bịt kín thứ hai được tạo kết cấu để tạo ra đệm kín giữa bộ phận điều 
chỉnh và khung cơ cấu hiện ảnh để ngăn không cho thuốc hiện ảnh lọt ra khỏi khung cơ 
cấu hiện ảnh khi bộ phận điều chỉnh được lắp vào khung cơ cấu hiện ảnh, trong đó, chi 
tiết bịt kín thứ hai là vật liệu nhựa đàn hồi, chi tiết bịt kín thứ hai được nối với chi tiết bịt 
kín thứ nhất; và phần nhô tạo ra từ chi tiết bịt kín thứ hai bằng cách đúc áp lực chi tiết 
bịt kín thứ hai này, và trong đó, phần nhô được tạo ra giữa lỗ phun mà vật liệu nhựa đàn 
hồi được phun qua đó và chi tiết bịt kín thứ nhất. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Dược phẩm chứa dẫn xuất amit ức chế sự tăng trưởng của tế 

bào ung thư và tá dược trơn không chứa muối kim loại, 
phương pháp bào chế và phương pháp làm ổn định dược phẩm 
này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dẫn xuất amit hoặc muối dược dụng của nó và tá 
dược trơn không chứa muối kim loại, có tác dụng như là chất ức chế tăng trưởng tế bào 
ung thư hữu hiệu do có độ bền khi bảo quản tăng lên và không bị thay đổi chất lượng 
theo thời gian. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp bào chế và phương pháp làm ổn 
định dược phẩm này. 
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(54) Xe máy 

  (57)      Sáng chế đề cập đến xe máy gồm chắn bùn sau (40) có các phần lắp (51, 53) được tạo ra 
ở bề mặt sau (43). Các phần lắp (51, 53) được tạo ra theo các cặp trái-phải. Khi gắn tấm 
biển với chắn bùn sau (40), tấm biển được lắp chặt vào chắn bùn sau (40) bằng cách đưa 
bộ phận kẹp chặt đi qua một phần của các phần lắp (51, 53). 
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OFFENBERG, Eva-Maria (US), HUANG, Link (US), KIM, Cathy (US) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị, phương pháp và vật ghi chuyển tiếp giao diện người 

dùng bằng đồ họa 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị, phương pháp và vật ghi chuyển tiếp giao diện 

người dùng bằng đồ họa. Theo sáng chế, thiết bị chuyển tiếp giao diện 
người dùng bằng đồ họa bao gồm một hoặc nhiều bộ xử lý và một bộ nhớ 
được ghép nối với các bộ xử lý chứa các lệnh có thể thực hiện được bởi các 
bộ xử lý. Khi thực hiện các lệnh, các bộ xử lý trình diễn trên màn hình của 
thiết bị màn hình thứ nhất của giao diện người dùng bằng đồ họa. Màn 
hình thứ nhất có một hoặc nhiều phần tử thứ nhất. Các bộ xử lý tiếp nhận 
đầu vào người dùng biểu thị trạng thái chuyển tiếp trong giao diện người 
dùng bằng đồ họa và, để đáp lại đầu vào người dùng, chuyển tiếp từ màn 
hình thứ nhất sang màn hình thứ hai của giao diện người dùng bằng đồ họa 
và áp dụng một hoặc nhiều hiệu ứng chuyển tiếp thị giác cho trạng thái 
chuyển tiếp. Màn hình thứ hai có một hoặc nhiều phần tử thứ hai. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Nhãn dán có chức năng nhận dạng và đồ chứa được bao bọc 

bởi nhãn dán này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến nhãn dán có chức năng nhận dạng tốt hơn, sử dụng thuận tiện hơn 

và chi phí sản xuất giảm, và đồ chứa được bao bọc bởi nhãn dán này. Trong nhãn dán để 
bao bọc đồ chứa bao gồm thân đồ chứa và phần nắp, nhãn dán bao gồm phần trên bao 
bọc phần nắp, phần dưới bao bọc thân đồ chứa, phần bóc bỏ được bố trí ở giữa phần trên 
và phần dưới, và đường xé mở được bố trí ở đường bao giữa phần bóc bỏ và phần dưới 
cũng như đường bao giữa phần bóc bỏ và phần trên. Dấu nhận dạng bao gồm hình dạng, 
mẫu, màu sắc hoặc sự kết hợp bất kỳ của chúng được bố trí ở phần dưới và dấu nhận 
dạng giống hoặc tương tự với dấu nhận dạng được bố trí ở phần trên, phần bao gồm 
phần trên và phần bóc bỏ hoặc phần bao gồm phần trên, phần bóc bỏ và phần dưới, nhờ 
đó cho phép nhận biết tình trạng nguyên vẹn giữa phần nắp và thân đồ chứa. 
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(74) Công ty TNHH Quốc tế D & N (D&N INTERNATIONAL CO.,LTD.) 
(54) Chế phẩm đánh bóng và phương pháp sản xuất nền đĩa từ 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh bóng có thể ngăn chặn sự giảm tốc độ đánh bóng 
do việc sử dụng phớt đánh bóng trong thời gian dài. Sáng chế đề cập đến chế phẩm đánh 
bóng được sử dụng để đánh bóng nền đĩa từ. Chế phẩm đánh bóng này chứa các chất 
mài mòn silic oxit có độ dài trục nhỏ trung bình, Ds, và các hạt vô cơ có đường kính hạt 
trung bình, Db, nhỏ hơn 50% độ dài trục nhỏ trung bình, Ds. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị xử lý nước thải 

  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý nước thải. Thiết bị này bao gồm bình phản ứng và 
máy tách lỏng-rắn. Môđun bình phản ứng có n (n là số tự nhiên) bình phản ứng thay đổi 
được có máy sục khí và máy khuấy trộn tương ứng. Máy tách lỏng-rắn nối với bình 
phản ứng thay đổi được nằm ở phần đầu của môđun bình phản ứng và tách nước chảy ra 

ngoài thành chất rắn và chất lỏng. ở đây, mỗi bình phản ứng thay đổi được vận hành ở 
một chế độ được chọn từ ba chế độ bao gồm chế độ sục khí để tiếp tục trạng thái ưa khí, 
chế độ khuấy trộn không sục khí để tiếp tục trạng thái thiếu oxy hoặc yếm khí và chế độ 
sục khí gián đoạn để lặp lại luân phiên việc sục khí và khuấy trộn không sục khí theo 
điều kiện định trước. Các bình phản ứng thay đổi được được bố trí thành dãy để xử lý 
liên tiếp nước thải. 
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1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN 
(72) Tsuyoki HIRAI (JP), Ayuko NAKAMURA (JP), Osamu UENO  (JP), Yoshihiro ITOU 

(JP) 
(74) Công ty cổ phần tư vấn Trung Thực (TRUNG THUC.,JSC) 
(54) Tủ lạnh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến tủ lạnh trong đó thân chính tủ lạnh (20) bao gồm hộp cách nhiệt 
(21) có các khoang chứa như khoang làm lạnh (29) được tạo ra. Hộp cách nhiệt (21) bao 
gồm hộp ngoài (23), hộp trong (22), và chất liệu cách nhiệt (24) giữa hộp ngoài (23) và 
hộp trong (22). Vùng hộp vỏ (101) để che cơ cấu bên ngoài tiếp xúc với không khí bên 
ngoài trong số các cơ cấu tham gia vào chu kỳ làm lạnh có cơ cấu tạo thành chu kỳ làm 
lạnh được trang bị. Vùng hộp vỏ (101) được bố trí nằm trong phần dưới phía sau trong 
khoang chứa thấp nhất của hộp cách nhiệt (21). Thành cách nhiệt được tạo ra bằng cách 
tạo liền khối phần bề mặt ở đáy của khoang chứa nằm trong phần thấp nhất có bề mặt 
đáy của vùng hộp vỏ khoang chứa được tạo ra. Do kết cấu này nâng cao được độ cứng 
vững của phần dưới của hộp ngoài (23) nên tủ lạnh do sáng chế đề xuất có thể có hộp 
cách nhiệt (21) có độ cứng vững cao. 
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(73) COLGATE-PALMOLIVE COMPANY  (US) 

300 Park Avenue, New York, New York 10022, United States of America 
(72) PAN Long  (CN), YUAN Shaotang  (US), MATTAI Jairajh (US), MASTERS James G. 

(US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Phức chất kẽm-lysin, chế phẩm chăm sóc cá nhân, chế phẩm 

chăm sóc răng miệng, phương pháp làm giảm mồ hôi và/hoặc 
mùi cơ thể và phương pháp sản xuất phức chất kẽm-lysin này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phức chất kẽm-lysin có công thức [Zn(C6H14N2o2)2C1]+Cl

 có các 

đặc tính kháng khuẩn và chống chảy mồ hôi, cũng như chế phẩm chăm sóc cá nhân 
chứa phức chất này, phương pháp sản xuất phức chất này và phương pháp làm giảm mồ 
hôi và/hoặc mùi cơ thể và diệt khuẩn nhằm mục đích thẩm mỹ bằng cách sử dụng phức 
chất và chế phẩm này. 
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(72) Mikko Lauri Antti JAAKKOLA (FI) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp và thiết bị lập cấu hình cho các thiết lập kết nối 

của các thiết bị truyền thông 
  (57)     Sáng chế đề cập tới thiết bị cho phép chia sẻ một hoặc nhiều thông số kết nối với một 

hoặc nhiều người bạn có thể bao gồm bộ xử lý và bộ nhớ lưu mã máy tính có thể thực 
hiện được để làm cho thiết bị ít nhất thực hiện các hoạt động bao gồm phát hiện một 
hoặc nhiều thông số kết nối và dữ liệu được kết hợp của ít nhất một điểm truy cập. Mã 
chương trình máy tính có thể còn làm cho thiết bị thực hiện việc cung cấp các thông số 
kết nối và dữ liệu được kết hợp để chứa trong ít nhất một hồ sơ của người sử dụng. Hồ 
sơ có thể được kết hợp với dịch vụ mạng xã hội nhận diện một hoặc nhiều mối quan hệ 
giữa một hoặc nhiều người bạn được xác định của người sử dụng. Mã chương trình máy 
tính có thể còn làm cho thiết bị cho phép cung cấp các thông số kết nối và dữ liệu được 
kết hợp với ít nhất một thiết bị của người sử dụng hoặc một hoặc nhiều thiết bị của 
những người bạn. Sáng chế cũng đề cập tới các phương pháp và các sản phẩm chương 
trình máy tính tương ứng. 
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(72) PIAZZI, Leonard (US), MA, Zhengxiang (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị giảm hệ số đỉnh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp và hệ thống để lái chùm tia xén nhiễu giảm hệ số đỉnh 
(crest factor reduction-CFR). Các tỷ số tín hiệu trên nhiễu (Signal-to-noise ratio-SNR) 
và/hoặc hiệu năng bộ khuếch đại có thể được cải thiện trong các ứng dụng CFR bằng 
cách lái xén nhiễu theo hướng khác so với tín hiệu dữ liệu đạt được khi tiếp nhận. Trong 
đó, bằng cách sử dụng các tín hiệu xén nhiễu có mối quan hệ pha-biên độ khác với tín 
hiệu đầu vào/đường cơ sở khiến tín hiệu xén nhiễu và tín hiệu dữ liệu biểu thị các mẫu 
hình anten khác nhau, lái hiệu quả xén nhiễu theo hướng khác so với tín hiệu dữ liệu. 
Chẳng hạn, xén nhiễu có thể được lái xa khỏi các bộ nhận tiềm năng để cải thiện chất 
lượng tín hiệu nhận được. Ngoài ra, việc xén nhiễu cường độ cao hơn có thể được sử 
dụng để đạt được hiệu năng khuếch đại công suất cải thiện mà không tăng SNR được 
tiếp nhận. 
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(73) TENCENT TECHNOLOGY (SHENZHEN) COMPANY LIMITED   (CN) 

Room 403, East Block 2, SEG Park, Zhenxing Road, Futian District, Shenzhen, 
Guangdong 518044, China 

(72) Baoli LI (CN), Kexin WU (CN), Chengjun LI (CN), Xian ZHANG (CN) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp và thiết bị điều hướng đa điểm quan sát dựa trên 

hình ảnh toàn cảnh 
  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để điều hướng giữa các điểm quan sát dựa trên 

hình ảnh toàn cảnh, và phương tiện đọc được bằng máy. Phương pháp này bao gồm các 
bước: chọn hình ảnh của điểm quan sát hiện tại từ ảnh toàn cảnh, và thu thập mô hình ba 
chiều của hình ảnh của điểm quan sát hiện tại này; chọn ảnh con từ hình ảnh của điểm 
quan sát hiện tại và thực hiện thao tác dò đặc điểm, để thu được các điểm đặc trưng của 
các điểm quan sát kề nhau; thực hiện phép tính so khớp đối với các điểm đặc trưng của 
các điểm quan sát kề nhau này, và xác định khoảng cách giữa các điểm quan sát kề 
nhau theo kết quả của phép tính so khớp này; và thực hiện hoạt động điều hướng ba 
chiều trên mô hình ba chiều của hình ảnh của điểm quan sát hiện tại, trong đó, chiều sâu 
điều hướng là khoảng cách giữa các điểm quan sát kề nhau. Với giải pháp theo sáng 
chế, bằng cách xác định chính xác khoảng cách giữa các điểm quan sát, thì sự chuyển 
tiếp giữa các điểm quan sát dựa trên ảnh toàn cảnh có thể được thực hiện một cách mượt 
mà, điều này cải thiện hiệu ứng điều hướng liền mạch. 
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(72) VAN DE POEL, Dirk (BE), GOEMAERE, Patrick (BE), JONCKHEER, Kurt (BE) 
(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Phương pháp và thiết bị để quản lý các ứng dụng trong mạng 

  (57)      Sáng chế đề xuất phương pháp và thiết bị để quản lý các ứng dụng (20, 21, 22, 31) trong 
mạng. Hệ thống quản lý ứng dụng phân tán (50) nhận thông tin về ứng dụng thứ nhất 
(20) được cài đặt trên thiết bị thứ nhất (10) trong mạng và xác định liệu ứng dụng thứ 
hai được yêu cầu hoặc được đề nghị cho thiết bị thứ nhất hoặc cho thiết bị thứ hai (11) 
trong mạng hoặc liệu thiết bị thêm nữa được yêu cầu hoặc được đề nghị cho mạng dựa 
trên thông tin được nhận. Sau đó, hệ thống quản lý thiết bị (51) thông báo cho người 
dùng về ứng dụng thứ hai được yêu cầu hoặc được đề nghị hoặc thiết bị thêm nữa được 
yêu cầu hoặc được đề nghị. 
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(72) TOMIMATSU, Shuji (JP), NISHIDE, Daisuke (JP) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Phương pháp sản xuất thỏi đúc kim loại, phương pháp kiểm soát 

bề mặt chất lỏng, và dây hợp kim đồng cực mảnh 
  (57)     Sáng chế đề cập tới phương pháp sản xuất thỏi đúc kim loại, trong đó bề mặt (27) của 

kim loại nóng chảy bên trong khuôn đúc được giám sát liên tục nhờ camêra (25). 
Camêra (25) ghi ảnh bề mặt từ một vị trí chéo lên trên của khuôn đúc ở vùng không ảnh 
hưởng đến quy trình đúc. Các khung phân tích khác nhau, chẳng hạn dải phân tích (35), 
hình mẫu kim loại nóng chảy (37), và bộ phận giám sát nạp (43), được thiết lập đối với 
thông tin ghi được bởi camêra (25). Dải phân tích (35) có bề mặt (phần kim loại nóng 
chảy 31c), và được thiết lập ở chiều rộng định trước sao cho hướng thay đổi bề mặt là 
chiều dọc. Độ rộng của dải phân tích (35) được thiết lập càng rộng càng tốt trong phạm 
vi không chặn phần xả (phần kim loại nóng chảy 31a). Bên trong dải phân tích (35), tốc 
độ thay đổi của dữ liệu nhị phân được tính toán nhờ bộ phận phân tích. Ngoài ra, sáng 
chế còn đề cập tới phương pháp kiểm soát bề mặt chất lỏng và dây hợp kim đồng cực 
mảnh. 
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(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ WINCO (WINCO CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông 

không dây tầm gần trong thiết bị đầu cuối cầm tay 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông không 

dây tầm gần, cụ thể là thiết bị và phương pháp thực hiện chức năng truyền thông trường 
gần (NFC: Near Field Communication) trong thiết bị đầu cuối cầm tay. Phương pháp 
này bao gồm các bước nhận dạng nhãn và đọc thông báo NFC từ nhãn, lưu trữ dữ liệu 
thứ hai vào bộ nhớ khi thông báo NFC chứa dữ liệu thứ nhất thuộc loại bản ghi định 
trước, dữ liệu thứ hai tương ứng với dữ liệu khác ngoài dữ liệu thứ nhất trong số tất cả 
các dữ liệu có trong thông báo NFC, xác định xem ứng dụng cụ thể tương ứng với dữ 
liệu thứ nhất đã được cài đặt hay chưa, và thực hiện ứng dụng cụ thể khi ứng dụng cụ thể 
đã được cài đặt, và cung cấp dữ liệu thứ hai cho ứng dụng cụ thể để cho phép ứng dụng 
cụ thể thực hiện chức năng cụ thể bằng cách sử dụng dữ liệu thứ hai. 
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(54) Muối meglumin của 6-flo-3-hydroxy-2-pyrazincarboxamit, chế 

phẩm dùng để tiêm, chế phẩm được làm đông khô chứa muối 
này và quy trình bào chế chế phẩm này 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa muối meglumin của 6-flo-3-hydroxy-2- pyrazin 
carboxamit có độ tan tốt và hữu dụng để làm chế phẩm dùng để tiêm. Sáng chế cũng đề 
cập đến quy trình bào chế chế phẩm được làm đông khô chứa tinh thể muối meglumin 
của 6-flo-3-hydroxy-2-pyrazin carboxamit. 
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(72) DAVIDENKO, Aleksandr Nikolaevich (RU), STRELETS, Mihail Yurievich (RU), 
RUNISHEV, Vladimir Aleksandrovich (RU), BIBIKOV, Sergey Yurievich (RU), 
POLYAKOVA, Natalya Borisovna (RU), SUTSKEVER, Anatoly Isaakovich (RU), 
KOSITSIN, Aleksandr Anatolevich (RU), GAVRIKOV, Andrey Yurievich (RU), 
STEPANOV, Vladimir Alekseevich (RU) 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Cửa nạp khí siêu âm điều chỉnh được 

  (57)      Sáng chế đề cập đến cửa nạp khí siêu âm điều chỉnh được cho phép động cơ máy bay 
hoạt động ổn định ở tất cả các chế độ bay lên đến tốc độ Mach M = 3,0 bằng cách điều 
chỉnh góc ở đỉnh của các tầng của một trong số các nêm quét và diện tích tối thiểu của 
dòng chảy của cửa nạp khí. Cửa nạp khí siêu âm điều chỉnh được bao gồm cửa vào là hệ 
thống giảm tốc dòng chảy, cụ thể là bộ khuếch tán siêu âm (22) bao gồm hai nêm giảm 
tốc quét đa tầng (7) và (20) tạo thành một góc nhị diện, vỏ cũng tạo thành một góc nhị 
diện, tất cả các cạnh của cửa vào nằm trên cùng một mặt phẳng, họng hút khí nằm ở 
phía dưới của hệ thống giảm tốc, và bộ khuếch tán hạ âm (23), ở phía dưới, cửa vào của 
cửa nạp khí có dạng hình chữ nhật hoặc hình bình hành. Số lượng các tầng trên các nêm 
quét (7) và (20) có thể khác nhau và việc quét của nêm có thể khác nhau và khác với các 
cạnh tương ứng của cửa vào. Ngoại trừ tầng thứ nhất, tất cả các tầng của một trong hai 
nêm quét đa tầng (7) và (20) quay được quanh một trục nằm ở giao điểm của tầng thứ 
nhất và tầng thứ hai của nêm, tạo thành panen điều chỉnh phía trước di dộng (11). Panen 
điều chỉnh phía sau di chuyển (12) nằm trong bộ khuếch tán hạ âm. 
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(72) TANAKA, Mitsuru (JP), MIYAZAKI, Yoshifumi (JP), NAKAZEKO, Takuo (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp sản xuất mỳ ăn liền 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ ăn liền có hương vị và kết cấu giống mỳ 
tươi. Sáng chế đề cập đến phương pháp sản xuất mỳ ăn liền, bao gồm việc xử lý nhiệt 
dưới các điều kiện nhiệt độ và độ ẩm đặc biệt, cụ thể là, phương pháp sản xuất mỳ ăn 
liền, bao gồm bước thực hiện quá trình gia nhiệt ở nhiệt độ trong buồng nằm trong 

khoảng từ 130 đến 220°C, trong đó quá trình gia nhiệt được thực hiện trong khí quyển 
với độ ẩm tuyệt đối của hơi nước nằm trong khoảng từ -5% đến +10% dưới áp suất khí 
quyển ở nhiệt độ này. 
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(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) có các bộ phận giãn dài ở ống chân dạng 
tấm (100) mà kéo dài theo chiều dọc sản phẩm (L) trong vùng mà các bộ phận lõm ở 
ống chân (35) được tạo ra và ít nhất có thể giãn dài được từng phần dọc theo chiều dọc 
sản phẩm (L). Các mép đầu theo chiều ngang sản phẩm (W) của các bộ phận giãn dài ở 
ống chân (100) uốn khúc theo chiều dọc sản phẩm (L). Các khoảng cách giữa các mép 
đầu theo chiều ngang sản phẩm W của các bộ phận giãn dài ở ống chân (100) và đường 
tâm (CL) thay đổi từ bộ phận vòng eo phía trước (20) về phía bộ phận vòng eo phía sau 
(30). Nhiều điểm uốn mà lượng thay đổi về khoảng cách bắt đầu giảm thay vì tăng và 
nhiều điểm uốn mà lượng thay đổi về khoảng cách bắt đầu tăng thay vì giảm được bố trí 
lần lượt. 
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(54) Bộ giải mã, bộ mã hoá, phương pháp giải mã tín hiệu thông tin 

và phương pháp mã hoá tín hiệu thông tin 
  (57)      Sáng chế đề cập đến bộ giải mã, bộ mã hóa, các phương pháp giải mã tín hiệu thông tin 

và phương pháp mã hóa tín hiệu thông tin. Bộ mã hóa-giải mã cho phép để chuyển đổi 
giữa các chế độ mã hóa khác nhau có thể được cải thiện bằng cách, đáp ứng lại nấc 
chuyển đổi, thực hiện sự làm nhẵn và/hoặc pha trộn theo thời gian tại sự chuyển tiếp 
tương ứng. 
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(74) Công ty Luật TNHH T&G (TGVN) 
(54) Vật chứa, đồ gói, phương pháp tạo ra vật chứa và phương pháp 

thao tác vật chứa 
  (57)     Sáng chế đề cập đến vật chứa bao gồm bộ chỉ thị sự phân phối hòa tan được (14; 114; 

214; 314; 414) mang bởi đồ chứa (12; 112; 212; 312; 412). Ngoài ra, sáng chế còn đề 
cập đến đồ gói, phương pháp tạo ra vật chứa và phương pháp thao tác vật chứa này. 
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(54) Phương pháp định cấu hình tự động trong mạng và thiết bị 

mạng 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp cấu hình tự động các thiết bị mạng đã được làm thích 

ứng để chuyển đổi từ vai trò của điểm truy cập sang vai trò của trạm và ngược lại. Để 
làm cho thiết bị mạng thứ nhất (AP, STA1, STA2) được cấu hình tự động trong mạng, 
tiểu sử của thiết bị mạng thứ hai (AP, STA1, STA2) đã được kết nối với thiết bị mạng 
thứ nhất (AP, STA1, STA2) qua mạng, được nhận (13, 22). Tiểu sử bao gồm các ủy 
nhiệm điểm truy cập của thiết bị mạng thứ hai (AP, STA1, STA2). Tiểu sử nhận được, 
được so sánh (23) với các tiểu sử đang tồn tại, được lưu trữ trong bộ nhớ (43) của thiết bị 
mạng thứ nhất (AP, STA1, STA2) và được lưu trữ (14, 24) trong bộ nhớ (43), nếu cần. 
Trong trường hợp ở thời điểm sau này, sự thay đổi vai trò của thiết bị mạng thứ nhất 
(AP) được xác định (30), tiểu sử được lưu trữ được tìm kiếm (31) từ bộ nhớ (43) và được 
sử dụng để kết nối (32) thiết bị mạng thứ nhất (AP) với thiết bị mạng thứ hai (AP(2)). 
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halogen, quy trình sản xuất chế phẩm này, kết cấu dây dẫn 
và dây cáp làm từ chế phẩm này và quy trình sản xuất chúng 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm polyuretan dẻo nóng (TPU) làm chậm cháy không chứa 
halogen chứa: 
a) gói chất làm chậm cháy hữu cơ không bị halogen hóa mà gói này chứa các thành phần 
không phản ứng, 
i) hợp chất phosphat hữu cơ không chứa melamin, 
ii) hỗn hợp của phosphat hữu cơ kết hợp với axit phosphoric hữu cơ, và 
iii) kẽm oxit, 
b) chất ổn định, 
c) tùy ý, thành phần làm chậm cháy vô cơ, và 
d) tùy ý, chất phụ gia không làm chậm cháy, 
Hợp chất TPU theo sáng chế có độ bền kéo rất tốt và đặc trưng ngọn lửa được cải thiện 
cao và các tính chất tỏa khói thấp. Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp và quy trình 
sản xuất chế phẩm polyuretan dẻo nóng làm chậm cháy không chứa halogen. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến kết cấu dây dẫn và dây cáp làm từ chế phẩm 
polyuretan dẻo nóng làm chậm cháy không chứa halogen và quy trình để sản xuất 
chúng. 
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chế nó, phương pháp phòng ngừa hoặc chống lây nhiễm các 
loài gây hại trong các loài cây, hoặc điều chỉnh sự tăng 
trưởng của cây bằng chế phẩm này 

  (57)      Sáng chế đề cập đến chế phẩm nông hóa lỏng được làm ổn định chứa các dịch đặc phân 
tán trong nước, có thể chảy dòng có chứa: a) pha lỏng chứa nước liên tục; b) ít nhất một 
pha rắn, phân tán có chứa hệ phân tán của các hạt polyme có kích thước hạt trung bình ít 
nhất là một micron, trong đó mặt ngoài của các hạt có chứa chất rắn dạng keo và trong 
đó các hạt có ít nhất là một thành phần hoạt tính nông hóa được phân bố trong chúng, 
tuỳ ý chứa chất khoáng dạng hạt không có lỗ xốp có tác dụng làm rào cản khuếch tán để 
làm chậm sự giải phóng thành phần hoạt tính, và tùy ý chứa ít nhất là một hóa chất linh 
động không tạo liên kết ngang sao cho việc tách hóa chất này khỏi pha phân tán hoàn lại 
các lỗ xốp theo cách cho phép thành phần hoạt tính khuếch tán ra ngoài. Chất rắn dạng 
keo được dùng để làm ổn định nhựa có thể polyme hóa được ở trạng thái nhũ tương 
trong quá trình điều chế. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) ống có van xả áp và phương pháp vận chuyển chất lỏng nhớt 

qua ống này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến ống (1) để vận chuyển chất lỏng nhớt, bao gồm van xả áp (2) tạo ra 

có chi tiết bịt kín, chi tiết này tách bên trong ống ra khỏi đường ống xả (4) và được thiết 
kế để tách đường ống xả trong trường hợp áp suất dư định trước. Sáng chế khác biệt ở 
chỗ, bề mặt của chi tiết bịt kín, quay về bên trong ống, được kết hợp với ống theo cách 
sao cho bề mặt này bị chảy quanh bởi dòng chất lỏng nhớt luân chuyển qua ống khi hoạt 
động, và chi tiết bịt kín được lắp cố định ở vị trí đóng bởi thanh, thanh này được dịch 
chuyển bởi áp suất dư định trước sao cho nối chi tiết bịt kín tách ra khỏi ống xả. 
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(72) POTNIS, Shashank (IN), SUBRAMANYAM, Ravi (IN), NAIR, Rajitha (IN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Gel giảm đau tại chỗ thích hợp dùng trong miệng và phương 

pháp sản xuất gel này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến gel giảm đau tại chỗ thích hợp dùng trong miệng chứa hỗn hợp dầu 

giảm đau gồm (a) dầu đinh hương và/hoặc eugenol, (b) chất làm mát răng, và (c) long 
não; và nền gel thích hợp để dùng trong miệng, trong đó nền gel này cho phép giải 
phóng có kiểm soát hỗn hợp dầu giảm đau sau khi đưa vào răng; cũng như phương pháp 
sản xuất gel này. 
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LIU Zhiqiang (US) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Nước súc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua 

  (57)      Sáng chế đề cập đến nước súc miệng chứa phức chất kẽm-axit amin-halogenua. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị người dùng để truyền thông tin trạng 

thái kênh, phương pháp và trạm gốc để thu thông tin trạng 
thái kênh 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp thu thông tin cấu hình CSI tham chiếu và thông tin 
cấu hình CSI tiếp theo mà được tạo cấu hình để báo cáo cùng RI (Rank Indicator - chỉ 
báo hạng) làm thông tin cấu hình CSI tham chiếu, thu thông tin tập hợp con sổ mã mã 
hóa thứ nhất cho thông tin cấu hình CSI tham chiếu và thông tin tập hợp con sổ mã mã 
hóa thứ hai cho thông tin cấu hình CSI tiếp theo, tập hợp các RI theo thông tin tập hợp 
con sổ mã mã hóa thứ hai là giống như tập hợp các RI theo thông tin tập hợp con sổ mã 
mã hóa thứ nhất, và truyền CSI được xác định dựa vào ít nhất một trong số thông tin tập 
hợp con sổ mã mã hóa thứ nhất và thông tin tập hợp con sổ mã mã hóa thứ hai. 
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) CUI, Qimei (CN), ZHANG, Yingni (CN), LI, Xiaona  (CN), LI, Shiyuan  (CN) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị điện tử, phương pháp truyền thông rađio và thiết bị 

lưu trữ đọc được bằng máy tính 
  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị điện tử, cũng như phương pháp và vật ghi đọc được bằng máy 

tính, liên quan đến việc sử dụng các tập con của các ô truyền đa điểm phối hợp (CoMP). 
Thiết bị điện tử theo sáng chế bao gồm mạch xử lý được tạo cấu hình để lựa chọn các « 
truyền làm tập con của tập CoMP của các ô truyền được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động 
truyền thông vô tuyến với thiết bị người dùng (UE). Mạch xử lý lựa chọn các các « 
truyền dựa vào bản tin từ UE, bản tin này bao gồm thông tin chất lượng kênh gộp (CQI) 
cho ít nhất hai kênh truyền thông giữa UE và các ô truyền tương ứng trong số các « 
truyền. 
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128, Yeoui-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721 Republic of Korea 
(72) KIM, Hyungtae (KR), PARK, Hanjun (KR) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp và thiết bị người dùng dùng để truyền thông tin 

trạng thái kênh trong hệ thống truyền thông không dây 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hệ thống truyền thông không dây. Phương pháp truyền thông tin 

trạng thái kênh (Channel State Information - CSI) bởi thiết bị đầu cuối trong hệ thống 
truyền thông không dây theo phương án của sáng chế bao gồm: việc lấy mẫu con bảng 
mã thứ nhất được liên kết với chỉ báo ma trận tiền mã hóa (Precoding Matrix Indicator - 
PMI) thứ nhất và bảng mã thứ hai được liên kết với PMI thứ hai theo chế độ con thông 
báo cho các cổng 4 anten; và thông báo thông tin trạng thái kênh dựa trên bảng mã thứ 
nhất được lấy mẫu con và bảng mã thứ hai được lấy mẫu con, trong đó chỉ số bảng mã 
thứ nhất đối với PMI thứ nhất có thể được xác định là một trong số 0, 4, 8, và 12 khi chỉ 
báo hạng (Rank Indicator - RI) bằng 1 hoặc 2, chỉ số bảng mã thứ hai đối với PMI thứ 
hai có thể được xác định là một trong số 0, 2, 8, và 10 khi RI bằng 1, và chỉ số bảng mã 
thứ hai đối với PMI thứ hai có thể được xác định là một trong số 0, 1, 4, và 5 khi RI 
bằng 2. 
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RANEY, David A. (US), DECHANT, James A. (US), RAKIEWICZ, Edward F. (US) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp bổ sung chế phẩm tiền xử lý 

  (57)     Sáng chế đề cập đến phương pháp bổ sung chế phẩm tiền xử lý. Phương pháp này bao 
gồm việc bổ sung chế phẩm bổ sung vào chế phẩm tiền xử lý trong đó chế phẩm bổ 
sung bao gồm: (a) ion kim loại florua phức được hòa tan trong đó ion kim loại bao gồm 
kim loại nhóm IIIA, kim loại nhóm IVA, kim loại nhóm IVB, hoặc các dạng kết hợp 
của chúng; (b) hợp phần chứa oxit, hydroxit, hoặc carbonat của kim loại nhóm IIIA, kim 
loại nhóm IVA, kim loại nhóm IVB, hoặc các dạng kết hợp của chúng; và tùy ý (c) ion 
kim loại được hòa tan bao gồm kim loại nhóm IB, kim loại nhóm IIB, kim loại nhóm 
VIIB, kim loại nhóm VIII, kim loại thuộc dãy lantanit hoặc các dạng kết hợp của chúng. 
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(72) NAGATAKI Yasunobu (JP), KIMURA Hideyuki (JP), TAKAHASHI Hideyuki (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tấm thép cán nguội có độ bền cao và chất lượng bề mặt tốt 

sau khi tạo hình dập và phương pháp sản xuất tấm thép này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến tấm thép cán nguội có độ bền cao và chất lượng bề mặt tốt sau khi 

tạo hình dập, hữu ích làm tấm phủ bên ngoài hoặc bên trong cho ô tô, tấm thép này chứa 
các thành phần hóa học bao gồm: C: 0,0005-0,0050% khối lượng, Si: không lớn hơn 
0,50% khối lượng, Mn: không lớn hơn 2,00% khối lượng, P: không lớn hơn 0,100% 
khối lượng, S: không lớn hơn 0,020% khối lượng, Ti: 0,010-0,100% khối lượng, Al hòa 
tan: không lớn hơn 0,080% khối lượng và N: không lớn hơn 0,0070% khối lượng và 
phần còn lại là Fe và các tạp chất không thể tránh được, với điều kiện  C, N, S và Ti thỏa 
mãn biểu thức (1) dưới đây: 

([%Ti]/48 - [%N]/14 - [%S]/32) / ([%C]/12)  1,00 ... (1) trong đó [%M] là hàm lượng 
nguyên tố M trong thép (% khối lượng). 
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(72) YAMAMOTO, Kazuo (JP), MARUMOTO, Takuya (JP) 
(74) Công ty TNHH Trí Việt và Cộng sự (TRI VIET & ASSOCIATES CO.,LTD.) 
(54) Tấm sợi chức năng, tấm phủ xanh, vật thể được đổ đầy vật liệu 

phủ xanh và phương pháp phủ xanh 
  (57)      Sáng chế đề cập đến tấm sợi chức năng có tác dụng thúc đẩy sự tăng sinh và hoạt hóa vi 

sinh vật đất ở tầng đất mặt để thu được kết quả phủ xanh nhanh nhưng vững chắc. 
Tấm sợi chức năng (1a) hoặc (1b) được tạo ra từ một thân tấm đơn lẻ (6) hoặc được tạo 
ra bằng cách xếp lớp nhiều thân tấm (6), trong đó thân tấm (6) được tạo thành tấm bằng 
cách vò rối ngẫu nhiên các sợi chức năng thứ nhất (2) có vật liệu giữ nhiệt được bổ sung 
vào sợi được làm từ nhựa tổng hợp, các sợi chức năng thứ hai (3) có các vật liệu xốp 
được bổ sung vào sợi được làm từ nhựa tổng hợp, các sợi chức năng thứ ba (4) có vật liệu 
hấp thụ nước được bổ sung vào sợi được làm từ nhựa tổng hợp, và các sợi chức năng thứ 
tư (5) có hợp phần hữu cơ được bổ sung vào sợi được làm từ nhựa tổng hợp. 
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Woong (KR) 

(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phức hợp của polyme ion với ion kim loại đa hóa trị, chế phẩm 

vi hạt giải phóng kéo dài chứa dược chất protein, polypeptit 
hoặc peptit và phức hợp này, và phương pháp bào chế nó 

  (57)      Sáng chế đề cập đến polyme ion để phân phối dược chất protein, polypeptit hoặc peptit, 
phương pháp điều chế polyme này, chế phẩm chứa polyme này để giải phóng kéo dài 
dược chất protein, polypeptit hoặc peptit, và phương pháp bào chế chế phẩm này. Sáng 
chế dựa trên cơ sở dẫn xuất của axit polylactic có công thức hóa học 1 có trọng lượng 
phân tử trung bình không quá 7.000 dalton và phương pháp điều chế nó, và chế phẩm 
giải phóng kéo dài chứa dược chất protein, polypeptit hoặc peptit và phương pháp bào 
chế nó bằng cách sử dụng dẫn xuất này. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp sản xuất các chi tiết đúc xốp và khuôn đúc xốp 

  (57)     Sáng chế đề xuất phương pháp sản xuất các chi tiết đúc xốp, chi tiết đúc xốp và khuôn 
đúc xốp, trong đó có hai đường phân khuôn, mặt mép thao có khả năng di chuyển, trong 
đó sự lùi thao được thực hiện với một tấm khuôn đúc có kết cấu nhiều tấm nằm trong 
chiều dày của mặt mép chi tiết cấu thành, và cụm dẫn động có dạng cắt thuận và dạng 
kẹp. 
Với quá trình đúc khuôn, sau khi nạp đầy nhựa xốp, đường phân khuôn phụ di chuyển 
theo hướng lùi thao với lượng định trước, nhưng khối chèn đột, khối chèn kẹp, thao xiên, 
và khối trượt ngoài không di chuyển theo hướng lùi thao, và duy trì ở vị trí trước khi lùi 
thao. 
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(54) Chất làm giảm nếp nhăn và chế phẩm chứa nó 

  (57)      Sáng chế đề xuất chất làm giảm nếp nhăn có cấu trúc mới mà thích hợp làm thành phần 
của các chế phẩm dùng ngoài da như mỹ phẩm. Các chất chống nhăn chứa các hợp chất 
có công thức chung (1): 

 
và các chất đồng phân lập thể của chúng hoặc các muối dược dụng của chúng. Các chất 
chống nhăn này có hiệu quả hữu hiệu trong việc cải thiện nếp nhăn và chảy sệ do lão 
hóa da vì tuổi cao hoặc do quang lão hóa do tiếp xúc với tia tử ngoại. [Trong công thức 
này, R1 là nguyên tử hydro hoặc nhóm alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có từ 1 đến 8 
cacbon. R2 là -SH, -SO3H, -S-S-X1, -S-X2, -SO-X3, -SO2-X4, -SO2-NY1-X5 hoặc -SO2-
NY2-Y3.  X1- X5 độc lập là các nguyên tử hydro hoặc nhóm hydrocacbon béo có từ 1 đến 
8 cacbon hoặc gốc thơm có từ 5 đến 12 cacbon trong đó nguyên tử cacbon có thể được 
thế bằng các nguyên tử khác loại. Từ Y1 đến Y3 độc lập là nguyên tử hydro hoặc nhóm 
alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có từ 1 đến 8 nguyên tử cacbon. R3 là nguyên tử 
hydro hoặc nhóm axyl có chuỗi alkyl mạch thẳng hoặc mạch nhánh có từ 1 đến 8 
cacbon. R4 là nhóm thơm có từ 5 đến 12 cacbon hoặc nhóm thơm ngưng tụ đa vòng mà 
có thể có các nhóm thế hoặc không được thế, m là số nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 
3 và n là số nguyên 1 hoặc 2]. 
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(72) CHEN Linfeng (US), LEUNG Tak W. (US), TAO Tao (CN) 
(74) Văn phòng Luật sư Ân Nam (ANNAM IP & LAW) 
(54) Hỗn hợp chất xúc tác chính, hỗn hợp chất xúc tác và hỗn hợp 

polyme  
  (57)     Sáng chế đề xuất hỗn hợp chất xúc tác chính, hỗn hợp chất xúc tác và polyme, tức là 

polyme trên cơ sở propylen, được tạo ra từ hỗn hợp này. Hỗn hợp chất xúc tác chính 
theo sáng chế chứa halo-malonat và cụ thể là 2-flo-malonat. Hỗn hợp chất xúc tác theo 
sáng chế cải thiện độ chọn lọc xúc tác, cải thiện hoạt tính xúc tác, và cũng cải thiện sự 
đáp ứng hydro trong quá trình trùng hợp. Polyme trên cơ sở propylen được tạo ra từ hỗn 
hợp chất xúc tác theo sáng chế có lưu lượng nóng chảy lớn hơn 50g/10 phút. 
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(72) Koichi MURAKAMI (JP), Shoji HIROSE (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Phương pháp bao gói sản phẩm trung gian dây hàn lõi trợ 

dung mối hàn và  bao gói sản phẩm trung gian dây hàn lõi trợ 
dung mối hàn 

  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp bao gói sản phẩm trung gian dây hàn lõi trợ dung mối 
hàn, trong đó chất trợ dung được đưa vào vỏ ngoài thép hàn bao gồm các bước tạo sản 
phẩm được xếp chồng bằng cách xếp hoặc quấn sản phẩm trung gian dây hàn lõi trợ 
dung mối hàn bao quanh lõi giữa ở dạng cuộn dây bằng cách sử dụng lõi giữa làm tâm, 
bao gói sản phẩm được xếp chồng trong hộp kim loại cùng với chất khử hơi ẩm, và rút 
khí và bịt kín hộp kim loại. 
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(73) UNICHARM CORPORATION  (JP) 

182, Shimobun, Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime 799-0111, Japan 
(72) SAKAGUCHI, Satoru (JP) 
(74) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp INVESTIP (INVESTIP) 
(54) Tã lót dùng một lần 

  (57)     Sáng chế đề cập đến tã lót dùng một lần (10) bao gồm chi tiết đàn hồi dạng tấm (100) 
được bố trí ở phần đường cạp phía sau (30). Chi tiết đàn hồi dạng tấm (100) có phần 
giãn dài (105) mà có thể được giãn dài theo chiều rộng sản phẩm (W). Bộ phận thấm hút 
(40) bao gồm phần có độ cứng thấp (110), mà trọng lượng cơ sở nhỏ hơn so với các 
trọng lượng cơ sở của các bộ phận còn lại của bộ phận thấm hút (40) hoặc không có lõi 
thấm hút (40a), và phần không giãn dài (45) mà không thể giãn dài theo chiều rộng sản 
phẩm (W). Phần không giãn dài (45) được bố trí ở phía phần đũng từ phần giãn dài 
(105), và phần giãn dài (105) chồng lên ít nhất một phần của phần có độ cứng thấp 
(110) trên hình chiếu bằng thể hiện tã lót dùng một lần (10), và độ rộng của phần có độ 
cứng thấp (110) theo chiều rộng sản phẩm (W) mở rộng về phía đầu ở phía phần đường 
cạp phía sau (30) theo chiều dọc sản phẩm (L). 
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(73) NOVOZYMES BIOAG LIMITED  (CA) 

3935 Thatcher Ave Saskatoon, Saskatchewan S7R 1A3, Canada 
(72) HNATOWICH, Garry Lawrence (CA), STECKLER, Shelagh Jean (CA), LEGGETT, 

Mary Elizabeth (CA), PRIEST, Kari Lynn (CA) 
(74) Công ty TNHH T&T INVENMARK Sở hữu trí tuệ Quốc tế (T&T INVENMARK CO., 

LTD.) 
(54) Phương pháp làm tăng sự sẵn có phospho để cho cây hấp thu từ 

đất trồng và chế phẩm để cung cấp cho đất trồng 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp làm tăng sự sẵn có phospho để cho cây hấp thu từ đất 

trồng, trong đó phương pháp này bao gồm việc đưa vào đất trồng nguyên liệu cấy của ít 
nhất hai chủng khác nhau của nấm Penicillium được chọn từ nhóm bao gồm P. bilaiae, 
P. gaestrivorus và hỗn hợp của chúng. Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến chế phẩm để 
cung cấp cho cây trồng. 
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31 Jong-ro 33-gil, Jongno-gu, Seoul 110-725, Republic of Korea 
(72) CHO, Joong-Woong (KR), KIM, Gyeong-Hae (KR), SEO, Min-Hyo  (KR), LEE, Sa-

Won  (KR) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Phương pháp bào chế dược phẩm không chứa chất chống oxy 

hóa 
  (57)      Sáng chế đề cập đến dược phẩm chứa dược chất dễ bị oxy hóa như pemetrexed, có độ ổn 

định được cải thiện và phương pháp bào chế dược phẩm này, bằng cách loại bỏ oxy 
trong khi bào chế mà không dùng chất chống oxy hóa. Phương pháp này dễ áp dụng để 
sản xuất bằng cách làm lạnh đông và khử khí trong buồng kín, và có thể tạo ra dược 
phẩm có độ ổn định được cải thiện một cách đáng kể cho dược chất dễ bị oxy hóa. 
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61/080,437      14.07.2008      US 
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(73) E. I. DU PONT DE NEMOURS AND COMPANY  (US) 

1007 Market Street, Wilmington, DE 19898, United States of America 
(72) ANNIS Gary David (US) 
(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Phương pháp điều chế hợp chất 3-triflometyl chalcon và hợp 

chất 3-triflometyl chalcon 
  (57)      Sáng chế đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 1, trong đó Q và Z là 

như được xác định trong phần mô tả bao gồm bước chưng cất nước từ hỗn hợp gồm hợp 
chất có công thức 2, hợp chất có công thức 3, bazơ gồm ít nhất một hợp chất được chọn 
từ nhóm bao gồm các hyđroxit của kim loại kiềm thổ có công thức 4, trong đó M là Ca, 
Sr hoặc Ba, các cacbonat của kim loại kiềm có công thức 4a, trong đó M1 là Li, Na hoặc 
K, 1,5-điazabixyclo[4.3.0]non-5-en và 1,8-điazabixyclo[5.4.0]unđec-7- en, và dung môi 
không proton có khả năng tạo thành hỗn hợp đồng sôi thấp với nước. 

 
Sáng chế cũng đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 2 bao gồm (1) 
tạo hỗn hợp phản ứng gồm chất phản ứng Grignard thu được từ việc cho hợp chất có 
công thức 5, trong đó X là Cl, Br hoặc I tiếp xúc với kim loại magie hoặc alkylmagie 
halogenua với sự có mặt của dung môi ete, và sau đó (2) cho hỗn hợp phản ứng này tiếp 
xúc với hợp chất có công thức 6, trong đó Y là hoặc11 hoặc NR12R13, và R11, R12 và R13 là 
như được xác định trong phần mô tả. 

 
Sáng chế còn đề cập đến phương pháp điều chế hợp chất có công thức 7, trong đó Q và 
Z là như được xác định trong phần mô tả, sử dụng hợp chất có công thức 1 được đặc 
trưng ở chỗ điều chế hợp chất có công thức 1 bằng phương pháp được nêu trên hoặc sử 
dụng hợp chất có công thức 1 được điều chế bằng phương pháp được nêu trên. 
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(54) Quy trình sản xuất dải kim loại có lớp phủ kim loại, dải kim 

loại cán nguội được phủ bằng cách nhúng nóng nhưng không 
được là phẳng, và bộ phận kim loại 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình sản xuất dải kim loại có lớp phủ kim loại để bảo vệ chống 
ăn mòn, bao gồm các bước: 
- cho dải kim loại này đi qua dung dịch kim loại nóng chảy, chứa nhôm với lượng nằm 
trong khoảng từ 0,2 đến 8% trọng lượng, và magie với lượng thay đổi tùy theo lượng 
nhôm; 
- làm sạch dải kim loại đã được phủ bằng các vòi phun khí vào mỗi phía của dải này; và 
sau đó 
- cho dải này đi qua vùng khống chế, môi trường khí trong vùng khống chế này có khả 
năng oxy hoá thấp hơn so với khả năng oxy hóa của môi trường khí chứa 4% thể tích 
oxy và 96% thể tích nitơ và cao hơn so với khả năng oxy hóa của môi trường khí chứa 
0,15% thể tích oxy và 99,85% thể tích nitơ. 
Ngoài ra, sáng chế còn đề cập đến dải kim loại được tạo ra bằng quy trình này và bộ 
phận kim loại thu được bằng cách làm biến dạng dải này. 
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(54) Phương pháp sản xuất furfural 

  (57)      Sáng chế đề cập tới phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử của nguyên liệu sinh khối (ví 
dụ, sinh khối thực vật, sinh khối động vật và sinh khối chất thải đô thị) để tạo ra các sản 
phẩm hữu ích, như nhiên liệu. Phương pháp thay đổi cấu trúc phân tử nguyên liệu sinh 
khối này là để xử lý các nguyên liệu, như nguyên liệu xenluloza và/hoặc lignoxenluloza, 
để tạo ra etanol và/hoặc butanol, ví dụ, bằng cách lên men. Cụ thể, sáng chế đề cập tới 
phương pháp sản xuất furfural. 
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(74) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh (PHAM & ASSOCIATES) 
(54) Hợp chất chứa oligonucleotit sợi đơn cải biến và dược phẩm 

chứa hợp chất này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hợp chất chứa oligonucleotit sợi đơn cải biến và dược phẩm chứa 

hợp chất này. Hợp chất này làm giảm sự biểu hiện của ARN thông tin và protein 
STAT3. Hợp chất và dược phẩm này hữu dụng để điều trị, phòng ngừa hoặc cải thiện 
các bệnh tăng sinh. 
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(54) Quy trình xử lý bùn thải 

  (57)      Sáng chế đề cập đến quy trình xử lý bùn thải, trong đó bùn thải của quá trình xử lý nước 
được phá vỡ cấu trúc keo tụ bằng cách nghiền trên thiết bị nghiền bằng đá để phá vỡ cấu 
trúc keo tụ của bùn trước khi được làm khô và phân loại thành các vật liệu vô cơ để làm 
vật liệu xây dựng và vật liệu hữu cơ được dùng làm phân bón. 
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Masami (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm dầu vỏ hạt điều chưa được xử lý nhiệt, thức ăn chăn 

nuôi chứa nó, phương pháp sản xuất chế phẩm này và phương 
pháp ức chế phản ứng decarboxyl của axit anacardic trong 
dầu vỏ hạt điều chưa được xử lý nhiệt 

  (57)     Sáng chế đề cập đến chế phẩm chứa chất tạo chelat và dầu vỏ hạt điều chưa được xử lý 
nhiệt. 
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1-7-1 Konan Minato-ku, Tokyo 108-0075, Japan 
(72) TAKANO, Hiroaki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Phương pháp truyền thông, trạm gốc thứ nhất, hệ thống 

truyền thông không dây và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)      Sáng chế đề cập đến trạm gốc, phương pháp truyền thông, và chương trình để hỗ trợ đặc 

tính kỹ thuật đa ABS (multiple_ABS) của dự án hợp tác thế hệ thứ ba (3GPP - 3rd 
Generation Partnership Project). Trong một vài phương án, trạng thái bảo vệ khỏi nhiễu 
của khung truyền thông được xác định, ít nhất một phần dựa trên các cấu hình của các 
trạm gốc. Các cấu hình này có thể chỉ báo các mẫu của một hoặc nhiều khung của loại 
thứ nhất. Loại thứ nhất của khung có thể là loại khung con gần như trống. Một vài cấu 
hình có thể khác nhau, ít nhất một phần. Trong một vài phương án, trạng thái bảo vệ 
khỏi nhiễu của khung có thể được xác định là trạng thái được bảo vệ, trạng thái không 
được bảo vệ, hoặc trạng thái được bảo vệ một phần. 
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ISHIDA, Katsuhito (JP), OHDE, Junya (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị truyền thông và phương pháp điều khiển truyền 

thông 
  (57)      Sáng chế đề cập đến thiết bị truyền thông bao gồm bộ phận thu nhận được tạo cấu hình 

để thu nhận thông tin trạng thái thứ nhất thể hiện trạng thái của thiết bị truyền thông 
không dây thứ nhất liên quan đến kết nối trực tiếp giữa các thiết bị thông qua truyền 
thông không dây và thông tin trạng thái thứ hai thể hiện trạng thái của thiết bị truyền 
thông không dây thứ hai liên quan đến kết nối trực tiếp, và bộ phận điều khiển được tạo 
cấu hình để thiết lập kết nối giữa thiết bị truyền thông không dây thứ nhất và thiết bị 
truyền thông không dây thứ hai thông qua truyền thông không dây trên cơ sở của thông 

tin trạng thái thứ nhất và thông tin trạng thái thứ hai. ít nhất một thông tin trong số 
thông tin trạng thái thứ nhất và thông tin trạng thái thứ hai được thu nhận thông qua 
truyền thông trường gần. 
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Naoyuki (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Kết cấu nhựa cảm quang, màng khô và bảng mạch in mềm dẻo 

  (57)      Sáng chế đề cập đến kết cấu nhựa cảm quang mà có thể tạo ra mẫu tinh trên bảng mạch 
in mềm dẻo và có các đặc tính cách điện và khả năng uốn cong ưu việt; và bảng mạch in 
mềm dẻo bao gồm sản phẩm được lưu hóa của kết cấu nhựa cảm quang như màng bảo 
vệ chẳng hạn như lớp phủ hoặc lớp cản hàn; và phương pháp sản xuất sản xuất chúng. 
Kết cấu nhựa cảm quang khác biệt ở chỗ bao gồm: lớp dính có thể tráng được (a); và lớp 
bảo vệ có thể tráng được (b), mà được ép trên bảng mạch in mềm dẻo thông qua lớp 
dính có thể tráng được (a), trong đó ít nhất lớp bảo vệ có thể tráng được (b) có thể được 
tạo mẫu bằng cách chiếu sáng và lớp dính có thể tráng được (a) và lớp bảo vệ có thể 
tráng được (b) có thể cùng tạo ra mẫu bằng cách tráng. 
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(54) Thiết bị điều khiển truyền thông và thiết bị đầu cuối 

  (57)      Sáng chế đề xuất thiết bị điều khiển truyền thông bao gồm bộ truyền thông vô tuyến để 
truyền thông với một hoặc nhiều thiết bị đầu cuối trong ô trên kênh trong đó hướng liên 
kết được cho phép thiết lập động cho mỗi khung con là đơn vị thời gian trong truyền 
thông vô tuyến, và bộ điều khiển để điều khiển việc cấp phát các tài nguyên truyền 
thông cho thiết bị đầu cuối dựa vào thiết lập của hướng liên kết của kênh và vị trí của 
thiết bị đầu cuối trong «. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Thiết bị, hệ thống và phương pháp xử lý thông tin, thiết bị máy 

chủ và vật ghi đọc được bằng máy tính 
  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị xử lý thông tin bao gồm bộ điều khiển kích hoạt được tạo 

cấu hình để truyền thông tin thứ nhất bao gồm thông tin được đọc nhờ truyền thông tầm 
ngắn đến thiết bị máy chủ, để thu thông tin thứ hai được truyền từ thiết bị máy chủ theo 
thông tin thứ nhất, và để điều khiển sự kích hoạt ứng dụng của chính thiết bị xử lý thông 
tin dựa vào thông tin thứ hai thu được. 
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(72) KAKUDA, Sahoe (JP), MIYAZAKI, Tsutomu (JP), OKADA, Kotaro (JP) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Viên nén chứa metansulfonat hydrat của axit 1-xyclopropyl-

8-(diflometoxy)-7-[(1R)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl]-4-
oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic 

  (57)      Sáng chế đề cập đến viên nén có phần trăm hàm lượng của metansulfonat hydrat của 
axit 1-xyclopropyl-8-(diflometoxy)-7-[(1R)-1-metyl- 2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl]-4-
oxo-1,4-dihydroquinolin-3-carboxylic nằm trong khoảng từ 80% trọng lượng đến 97,5% 
trọng lượng. (2) Viên nén có kích cỡ nhỏ hơn viên nén Geninax 200mg hiện có trên thị 
trường. (3) Nhờ đó, sự tuân thủ chế độ thuốc được cải thiện, (4) viên nén này là vượt trội 
về tính tan, và (5) viên nén này là vượt trội về độ cứng và tính dễ vỡ. (6) Kết quả là, viên 
nén theo sáng chế chịu được sự bao bọc bằng màng mỏng và sự vận chuyển, và hữu ích 
để làm viên nén chứa metansulfonat hydrat của hợp chất hoá học A. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Màng dẫn điện dị hướng, phương pháp nối, và cấu trúc được 

ghép nối 
  (57)     Màng dẫn điện dị hướng chứa nhựa kết tinh, nhựa vô định hình, và các hạt dẫn điện, 

trong đó màng dẫn điện dị hướng là màng dẫn điện dị hướng được thiết kế để nối theo 
cách dẫn điện dị hướng đầu nối của linh kiện điện tử thứ nhất và đầu nối của linh kiện 
điện tử thứ hai, và trong đó nhựa kết tinh chứa nhựa kết tinh chứa liên kết đặc trưng cho 
nhựa, liên kết này là giống với liên kết đặc trưng cho nhựa được chứa trong nhựa vô định 
hình. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Hợp chất benzimidazol dùng làm chất ức chế PI3 kinaza và 

dược phẩm chứa hợp chất này 
  (57)      Sáng chế đề cập đến hợp chất benzimidazol để điều biến, cụ thể là ức chế hoạt tính hoặc 

chức năng của họ phosphoinositit 3 ' OH kinaza (dưới đây gọi là PI3 kinaza), thích hợp 

là PI3K, PI3K, PI3K, và/hoặc PI3K. Sáng chế đề cập hợp chất benzimidazol để 
điều trị một hoặc nhiều tình trạng bệnh được chọn từ: các rối loạn tự miễn, bệnh viêm, 
bệnh tim-mạch, bệnh thoái hóa thần kinh, bệnh dị ứng, bệnh hen, bệnh viêm tụy, suy đa 
cơ quan, bệnh thận, kết tụ tiểu cầu, bệnh ung thư, khả năng di động của tinh trùng, thải 
ghép, thải bỏ mảnh ghép và tổn thương phổi. Thích hợp hơn nữa là sáng chế đề cập đến 

hợp chất benzimidazol chọn lọc PI3K để điều trị bệnh ung thư. 
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(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Chế phẩm chống nắng 

  (57)     Sáng chế đề xuất chế phẩm chống nắng chứa hai hoặc nhiều hơn hai chất hấp thụ tia tử 

ngoại tan trong dầu và các hạt silicon hỗn hợp có đường kính hạt trung bình bằng 10 m 
hoặc nhỏ hơn. 
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(11) 1-0023238 
(15) 17.01.2020 (51) 7 H04N  7/26,  7/32 

(21) 1-2015-01709 (22) 08.07.2011 
(62) 1-2013-00422 
(86) PCT/KR2011/005032 08.07.2011 (87) WO2012/005549 12.01.2012 
(30) 61/362,809      09.07.2010      US 

10-2011-0019100      03.03.2011      KR 
(45) 25.02.2020             383 (43) 27.07.2015 328 
(73) SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.  (KR) 

129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 443-742, Republic of Korea 
(72) LEE, Tammy (US), SEREGIN, Vadim (RU) 
(74) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh (VISION & ASSOCIATES CO.LTD.) 
(54) Thiết bị giải mã ảnh sử dụng vectơ động 

  (57)     Sáng chế đề cập đến thiết bị giải mã ảnh, thiết bị này bao gồm: bộ trích xuất thông tin 
mà thu chế độ dự báo của khối hiện thời và thông tin dự báo vectơ động đối với bộ dự 
báo vectơ động của khối hiện thời từ dòng bit; và bộ giải mã dữ liệu ảnh mà, khi chế độ 
dự báo của khối hiện thời là chế độ dự báo liên kết, sẽ thu các ứng viên thông tin dự báo 
vectơ động của khối hiện thời bằng cách sử dụng ít nhất một vectơ động của các khối 
lân cận liền kề với khối hiện thời, thu thông tin dự báo vectơ động của khối hiện thời từ 
các ứng viên trong số các ứng viên thông tin dự báo vectơ động trên cơ sở thông tin dự 
báo vectơ động thu được từ dòng bit, và phục hồi vectơ động của khối hiện thời trên cơ 
sở bộ dự báo vectơ động và vectơ động khác. 
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(11) 1-0023239 
(15) 21.01.2020 (51) 7 A61K 36/00, 9/08, 9/0053, 35/78, 

A61P 1/02 
(21) 1-2018-03470 (22) 08.08.2018 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.10.2018 367 
(73) Công ty TNHH Trường Minh Hoàng   (VN) 

Số 448 Hoàng Hoa Thám, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội 
(72) Nguyễn Văn Toán  (VN) 
(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam IP (VIETNAM IP) 
(54) Hỗn hợp thảo dược, thuốc đông y chứa hỗn hợp thảo dược này 

và quy trình bào chế thuốc đông y này 
  (57)     Sáng chế đề cập đến hỗn hợp thảo dược dùng để bào chế thuốc đông y chữa bệnh về 

răng miệng và viêm xoang, đặc trưng ở chỗ hỗn hợp này bao gồm: i) tỳ giải (Dioscorea 
tokoro makino): ii) phòng kỷ (Radix stephaniae tetrandrae); iii) ngưu tất (Achyranthes 
bidentata Blume); iv) thăng ma (Rhizoma cimicifugae): v) ké đầu ngựa (Xanthium 
strumarium): vi) tân di (flos Magnoliae liliiflorae); vii) thổ phục linh (Smilax glabra 
Roxb): viii) cam thảo (Glycyrrhiza uralensis); ix) hoàng bá (Phellodendron amurense); 
x) kim ngân hoa (Flos lonicerae); xi) xạ can (Rhizoma belamcandae); xii) bối mẫu 
(Fritillaria roylel hook); xiii) cốt toái bổ (Drynaria fortunei); xiv) chỉ thực (Fructus 
aurantii immaturus); xv) khoản đông hoa (Tussilago farfara L); và xạ đen (Celastrus 
hindsii). 
     Sáng chế còn đề cập đến quy trình bào chế thuốc đông y và thuốc đông y thu được 
bằng quy trình này chứa hỗn hợp thảo dược trên đây. 
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PHẦN II 

GIẢI PHÁP HỮU ÍCH được cấp bằng độc quyền 

 
 
(11) 2-0002274 
(15) 30.12.2019 (51) 7 E21B  29/00,  29/12 

(21) 2-2018-00391 (22) 26.10.2015 
(67) 1-2015-04096 
(45) 25.02.2020        383 (43) 25.07.2016 340 
(73) Liên doanh Việt - Nga VIETSOVPETRO  (VN) 

105 Lê Lợi, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Lê Quang Nhạc  (VN), EMELIANOV Iu. E.  (RU), Nguyễn Như Bình  (VN) 
(74) Công ty TNHH Tư vấn ALIATLEGAL (ALIATLEGAL CO., LTD.) 
(54) Thiết bị và phương pháp cắt ống chống bằng tia dung dịch 

khoan có chứa cát hoặc barit 
  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thiết bị 

cắt ống chống bằng tia dung dịch 
khoan có chứa cát hoặc barit được sử 
dụng trong quá trình phá hủy giàn 
khoan bao gồm bộ phận: đầu cái (1), 
đầu đực (2) và lỗ thoát thủy lực (3); 
trong đó đầu cái (1) có dạng trụ, phần 
bên trong rỗng, phần rỗng của đầu cái 
(1) được chia làm ba phần, phía rỗng 
dưới (1.3) của đầu cái (1) được bịt kín 
bởi phần rời đầu đực (2) nhằm mục 
đích bịt kín phần dưới của thiết bị; ở 
phần rỗng giữa (1.2) có dạng hình trụ 
rỗng với đường kính nhỏ; ở phần rỗng 
giữa (1.2) có ba lỗ thoát thủy lực (3) 
được khoan lệch nhau 120 độ và được 
dùng để lắp các vòi phun thủy lực 
(3.1) có dạng hình trụ rỗng, chạy ren 
phía trong, có khả năng chịu nhiệt và 
áp suất cao, không bị mài mòn, cụm 
thiết bị theo sáng chế được lắp vào bộ 
phận cần khoan phía trên. Ngoài ra, 
giải pháp hữu ích còn đề cập đến 
phương pháp cắt ống chống bằng tia 
dung dịch khoan thông qua thiết bị 
theo giải pháp hữu ích. 
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(11) 2-0002275 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A43D 25/00 

(21) 2-2013-00306 (22) 12.12.2013 
(45) 25.02.2020      383 (43) 25.06.2015 327 
(73) NEW YU MING MACHINERY CO., LTD.  (TW) 

No. 163, Fu-Tai St., Wu-Jih Dist., Taichung City, Taiwan 
(72) Hou-Chung TSENG (TW) 
(74) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD) 
(54) Máy vạch đường mũ giày 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến máy vạch đường mũ giày bao gồm khung máy (2), cơ cấu 
dập (3) có trục quay trên (31) được bố trí trên khung máy (2) và thanh đỡ (32) được nối 
với trục quay trên (31), cơ cấu mang (4) có trục quay dưới (41) được bố trí trên khung 
máy (2) và bộ cố định (42) được nối với trục quay dưới (41), và cơ cấu đồng bộ hóa (5) 
được bố trí trong khung máy (2). Bộ phận dập (33) của cơ cấu dập (3) bao gồm ống nối 
(331) được nối với và dịch chuyển được dọc theo thanh đỡ (32), trục định vị (332) có thể 
dịch chuyển được tương ứng với ống nối (331), xilanh áp suất (333) được nối với trục 
định vị (332), và đầu dập (334) được nối với và được dẫn động bởi xilanh áp suất (333). 
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(11) 2-0002276 
(15) 30.12.2019 (51) 7 A01N  65/00, A01P  1/00,  3/00,  

7/00 
(21) 2-2017-00344 (22) 07.11.2017 
(45) 25.02.2020          383 (43) 26.04.2018 361 
(73) Công ty Cổ phần thực phẩm sạch Sông Hồng  (VN) 

Phòng 1418 Tòa nhà Bắc á, số 9 Đào Duy Anh, phường Phương Liên, quận Đống Đa, 
thành phố Hà Nội 

(72) Phạm Quang Lưu (VN) 
(74) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO CONSULTANCY CORP.) 
(54) Thuốc trừ sâu thảo dược 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến thuốc trừ sâu thảo dược gần như không gây độc hại đến 
con người và môi trường. Thuốc trừ sâu thảo dược này được chắt lọc từ dung dịch gồm 
các nguyên liệu tự nhiên gồm từ 8 đến 12% khối lượng ớt, từ 8 đến 12% khối lượng tỏi, 
từ 8 đến 12% khối lượng gừng, từ 8 đến 12% khối lượng  riềng, từ 2 đến 5% khối lượng 
bồ kết khô, và từ 0,5 đến 3% khối lượng hạt cau khô và từ 50 đến 55% khối lượng dung 
dịch cồn 90 độ sau khi đã được ngâm ít nhất từ 75 đến 100 ngày. 
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(11) 2-0002277 
(15) 08.01.2020 (51) 7 E05B 27/06 

(21) 2-2019-00546 (22) 14.04.2017 
(67) 1-2017-01373 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.09.2017 354 
(73) Nhan Thành út  (VN) 

281 đường Võ Văn Ngân, căn tin hồ bơi cung thiếu nhi quận Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

(72) Nhan Thành út (VN), Nguyễn Hoàng Sơn (VN) 
(54) ổ khóa bi chống trộm 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến ổ khoá bao gồm thân khóa (A) và trục khóa (B) xoay được 
trong thân khóa để khóa/mở ổ khóa, trong đó trục khóa (B) bao gồm một hàng lỗ trục 
khoá (21), thân khóa (A) bao gồm hàng lỗ thứ nhất (11) tương ứng với hàng lỗ (21) của 
trục khóa để khóa/mở khóa và hàng lỗ thứ hai (12) song song và nằm sau hàng lỗ thứ 
nhất (11) theo chiều xoay khi mở khóa để chống mở khoá trái phép, trong đó do chiều 
quay của trục khoá, thành của lỗ trục khoá sẽ tiếp xúc với mặt dưới của đầu nấm làm 
cho thanh lẫy đầu nấm nằm theo chiều mà hướng ra xa hàng lỗ thứ nhất (11). 
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(11) 2-0002278 
(15) 13.01.2020 (51) 7 E02B 3/06 

(21) 2-2017-00252 (22) 21.08.2017 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.10.2017 355 
(73) Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Cấu kiện kè bờ cốt phi kim 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề cập đến cấu kiện kè bờ cốt phi kim để xây dựng các công trình bảo 
vệ bờ, kết cấu tường chắn đất, mỗi môđun cấu kiện có dạng một khối rỗng bằng bê tông 
thành mỏng liền khối tạo bởi mặt trước, mặt sau, hai mặt bên và để hở cả mặt trên và 
mặt đáy. Các đốt cấu kiện được liên kết với nhau bằng mối nối là các rãnh lõm và gờ lồi 
tương ứng ăn khớp với nhau dạng khe trượt. Phần thân dưới cấu kiện bố trí chân ngàm, 
trên chân ngàm này bố trí lỗ chờ để chờ đóng cọc chống vào nền tự nhiên. 
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(11) 2-0002279 
(15) 13.01.2020 (51) 7 H02G 9/06 

(21) 2-2018-00551 (22) 30.11.2016 
(67) 1-2016-04648 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.01.2017 346 
(73) Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)   (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu  
(72) Hoàng Đức Thảo  (VN) 
(54) Hào kỹ thuật kết hợp phân tầng 

  (57)      Giải pháp hữu ích đề xuất hào kỹ thuật kết hợp phân tầng bao gồm các đốt hào kỹ thuật 
được liên kết với nhau bằng mối nối. Mỗi đốt hào bao gồm phần thân hào (1) cố định và 
phía trên được đậy bằng tấm nắp (6) có thế dễ dàng tháo lắp, khác biệt ở chỗ, bên trong 
thân hào (1) bố trí kết hợp vách đứng (2) và vách ngang (3) để phân chia thành nhiều 
ngăn khác nhau dạng tầng nhằm tiết kiệm diện tích mặt bằng mà vẫn đảm bảo phần thân 
(1) liền khối, phù hợp với những nơi có diện tích vỉa hè nhỏ hẹp. Số lượng các vách có 
thể thay đổi để phù hợp nhất với công trình ngầm hóa. 
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(11) 2-0002280 
(15) 13.01.2020 (51) 7 E04B 2/14, 2/18 

(21) 2-2017-00012 (22) 17.01.2017 
(45) 25.02.2020 383 (43) 25.04.2017 349 
(73) Công ty Cổ phần Khoa học Công nghệ Việt Nam (BUSADCO)  (VN) 

Số 6, đường 3/2, phường 8, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(72) Hoàng Đức Thảo (VN) 
(54) Tấm tường lắp ghép 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề cập đến tấm tường lắp ghép bao gồm phần thân (1), mối nối (2) 
được đúc sẵn thành các cấu kiện bê tông rỗng ruột, trong đó phần thân (1) có cấu tạo 
vách ngăn (4) đúc liền khối, chia khoảng không gian bên trong phần thân (1) thành hai 
lỗ rỗng (3) hoặc nhiều hơn hai lỗ rỗng đảm bảo cách âm, cách nhiệt, chống rung động 
tối ưu nhất; và mối nối (2) giúp liên kết các phần thân tường với nhau. 
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(11) 2-0002281 
(15) 15.01.2020 (51) 7 A01N 65/00 

(21) 2-2019-00547 (22) 04.04.2014 
(67) 1-2014-01096 
(45) 25.02.2020 383 (43) 26.10.2015 331 
(76) 1. Trần Kim Qui  (VN) 

55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

2. Trần Lê Quan  (VN) 
55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

3. Trần Lê Quân  (VN) 
55D Trần Phú, phường 4, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

(74) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ Quyến (INVENCO.,LTD) 
(54) Quy trình chiết xuất chiết phẩm chứa azadirachtin limonoit 

trong hạt sầu đâu để bào chế thuốc bảo vệ thực vật gốc thảo 
mộc 

  (57)     Giải pháp hữu ích đề xuất quy trình chiết xuất chiết phẩm chứa azadirachtin limonoit 
trong hạt sầu đâu để bào chế thuốc bảo vệ thực vật gốc thảo mộc. 
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Phần iii 
  

sửa đổi, duy trì, cấp lại, chấm dứt, huỷ bỏ văn bằng bảo hộ,  

quyết định giảI quyết khiếu nại  

 

1 - Sửa đổi văn bằng bảo hộ 

  

a- Sửa đổi Bằng độc quyền sáng chế 

 

 Quyết định sửa đổi số: 30/QĐ-SHTT, ngày: 03.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0017158  (24) Ngày cấp: 04.07.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1 Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan. 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 29/QĐ-SHTT, ngày: 03.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0014203  (24) Ngày cấp: 16.06.2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. THE BOARD OF TRUSTEES OF THE UNIVERSITY OF ARKANSAS (US) 

2404 North University Avenue, Little Rock, AR 72207, United States of America. 

 2. UNIVERSITY OF GUELPH (CA) 

Research Innovation Office, 50 Stone Road East, Building 92, Guelph, Ontario, N1G 
2W1 CANADA 

 3. THE TEXAS A&M UNIVERSITY SYSTEM (US) 

3369 TAMU, College Station, Texas 77843-3369, United States of America. 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 499/QĐ-SHTT, ngày: 03.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0004975 07.06.2005 

1-0005440 25.01.2006 

1-0006069 09.01.2007 

1-0006294 10.04.2007 

1-0007613 30.03.2009 

1-0008521 14.06.2010 
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1-0010012 01.02.2012 

1-0010254 04.05.2012 

1-0010260 04.05.2012 

1-0010480 19.07.2012 

1-0011318 16.04.2013 

1-0012548 24.03.2014 

1-0012553 24.03.2014 

1-0012602 08.04.2014 

1-0012853 16.06.2014 

1-0013662 13.01.2015 

1-0013755 09.02.2015 

1-0013797 25.02.2015 

1-0013878 17.03.2015 

1-0013887 23.03.2015 

1-0013961 06.04.2015 

1-0013978 13.04.2015 

1-0014080 18.05.2015 

1-0014191 16.06.2015 

1-0014290 07.07.2015 

1-0015027 05.01.2016 

1-0015044 11.01.2016 

1-0015052 11.01.2016 

1-0015246 08.03.2016 

1-0015266 14.03.2016 

1-0015269 14.03.2016 

1-0015378 11.04.2016 

1-0015411 19.04.2016 

1-0015419 25.04.2016 

1-0015528 24.05.2016 

1-0015566 06.06.2016 

1-0015722 18.07.2016 

1-0016443 09.01.2017 

1-0016684 06.03.2017 

1-0017126 27.06.2017 
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1-0017134 27.06.2017 

1-0018320 31.01.2018 

1-0018329 31.01.2018 

1-0018509 23.02.2018 

1-0018795 19.03.2018 

1-0018829 20.03.2018 

1-0018902 26.03.2018 

1-0018910 26.03.2018 

1-0019033 09.04.2018 

1-0019075 17.04.2018 

1-0019130 26.04.2018 

1-0019140 26.04.2018 

1-0019150 02.05.2018 

1-0019171 02.05.2018 

1-0019259 17.05.2018 

1-0019269 17.05.2018 

1-0019273 17.05.2018 

1-0019369 31.05.2018 

1-0019460 13.06.2018 

1-0019550 28.06.2018 

1-0019619 10.07.2018 

1-0020542 22.01.2019 

1-0020958 16.04.2019 

1-0021024 23.04.2019 

1-0021061 02.05.2019 

1-0021270 04.06.2019 

1-0021363 18.06.2019 

1-0021390 24.06.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 806/QĐ-SHTT, ngày: 06.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0021664  (24) Ngày cấp: 06.08.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  SUMITOMO SHI FW ENERGIA OY (FI) 

Metsanneidonkuja 10, 02130 ESPOO, Finland 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 1743/QĐ-SHTT, ngày: 08.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0020215  (24) Ngày cấp: 20.11.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  KAKEN TEST CENTER (JP) 

4-1-22, Nihonbashimuro-machi, Chuo-ku, Tokyo 1030022, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 1744/QĐ-SHTT, ngày: 08.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0017200  (24) Ngày cấp: 11.07.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  SMARTFLEX INNOVATION PTE. LTD. (SG) 

37A Tampines Street 92, #03-01, Singapore 528886, Singapore 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 1745/QĐ-SHTT, ngày: 08.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0021068 02.05.2019 

1-0021584 23.07.2019 

1-0021585 23.07.2019 

1-0021586 23.07.2019 

1-0021596 30.07.2019 

1-0021630 30.07.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 1746/QĐ-SHTT, ngày: 08.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0010502  (24) Ngày cấp: 26.07.2012 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FR) 

54 rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2510/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0020700 26.02.2019 

1-0020945 09.04.2019 

1-0021344 10.06.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty TNHH một thành viên Thoát nước Đô thị thành phố Hồ Chí 
Minh (VN) 
04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2511/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0017133  (24) Ngày cấp: 27.06.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  DMC POWER, INC. (US) 

623 East Artesia Blvd, Carson, CA 90746, U.S.A. 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2512/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0017737  (24) Ngày cấp: 31.10.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  TEIJIN LIMITED (JP) 

2-4, Nakanoshima 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka, Japan 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 2513/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0022091  (24) Ngày cấp: 30.09.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2514/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0022129  (24) Ngày cấp: 30.09.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  CROSSFOR CO., LTD. (JP) 

7-11-4 Kokubo, Kofu-City, Yamanashi, 400-0043, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2515/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0013322  (24) Ngày cấp: 20.10.2014 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON PAINT HOLDINGS CO., LTD. (JP) 

2-1-2, Oyodokita, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-8511 Japan. 

 2. NIPPON PAINT MARINE COATINGS CO., LTD. (JP) 

2-1-2, Oyodokita, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 531-8511 Japan. 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 2516/QĐ-SHTT, ngày: 10.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0020997  (24) Ngày cấp: 23.04.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL NISSHIN CO., LTD. (JP) 

3-4-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8366 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 3972/QĐ-SHTT, ngày: 13.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0019328  (24) Ngày cấp: 24.05.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty cổ phần khoa học công nghệ môi trường Sơn Hà Xanh (VN) 
Tầng 7, số 8 đường Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 5058/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0015416 19.04.2016 

1-0016222 14.11.2016 

1-0016223 14.11.2016 

1-0016224 14.11.2016 

1-0016960 15.05.2017 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty cổ phần Mỹ Lan (MYLAN GROUP) (VN) 
Khu công nghiệp Long Đức, xã Long Đức, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh  (Long Duc 
Industrial Park, Travinh City, Travinh Province, Vietnam) 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5060/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0013766  (24) Ngày cấp: 09.02.2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  VALENT U.S.A. LLC (US) 

1600 Riviera Avenue, Suite 200, Walnut Creek, CA 94596, United States of America 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5061/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0007343 04.11.2008 

1-0008927 20.12.2010 

1-0009779 25.10.2011 

1-0010519 03.08.2012 

1-0013088 25.08.2014 

1-0013090 25.08.2014 

1-0013092 25.08.2014 

1-0013489 02.12.2014 

1-0013490 02.12.2014 

1-0013492 02.12.2014 
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1-0013493 02.12.2014 

1-0014435 17.08.2015 

1-0014521 07.09.2015 

1-0014616 29.09.2015 

1-0014638 05.10.2015 

1-0014757 02.11.2015 

1-0014772 10.11.2015 

1-0016002 19.09.2016 

1-0016032 26.09.2016 

1-0016063 03.10.2016 

1-0016089 10.10.2016 

1-0016230 14.11.2016 

1-0016358 12.12.2016 

1-0017281 01.08.2017 

1-0017601 10.10.2017 

1-0017891 28.11.2017 

1-0017898 28.11.2017 

1-0017900 28.11.2017 

1-0018063 18.12.2017 

1-0018160 25.12.2017 

1-0019831 21.08.2018 

1-0019891 13.09.2018 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5062/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0004221 08.04.2004 

1-0004275 04.05.2004 
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Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. PANASONIC ELECTRIC WORKS, CO., LTD. (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 

 2. PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5063/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0015947  (24) Ngày cấp: 05.09.2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty cổ phần vật liệu và công nghệ (MATECH) (VN) 
Số 18, đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5064/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0007745  (24) Ngày cấp: 25.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty cổ phần Robot TOSY (VN) 
Số 23 đường Lê Văn Lương, tòa nhà Starcity, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5065/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0011907  (24) Ngày cấp: 15.10.2013 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  BASF SE (DE) 

67056 Ludwigshafen, Germany 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 5066/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0020965  (24) Ngày cấp: 16.04.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  CJ CHEILJEDANG CORPORATION (KR) 

(Ssangnim-dong) 330, Dongho-ro, Jung-gu, Seoul 04560, Republic of Korea 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 5456/QĐ-SHTT, ngày: 16.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0004221 08.04.2004 

1-0004275 04.05.2004 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. PANASONIC ELECTRIC WORKS, CO., LTD. (JP) 

1048, Oaza-Kadoma, Kadoma-shi, Osaka, Japan 

 2. PANASONIC CORPORATION (JP) 

1006, Oaza Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 6296/QĐ-SHTT, ngày: 20.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0017341 15.08.2017 

1-0019231 16.05.2018 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  GB007, INC. (US) 

3013 Science Park Road, Suite 200, San Diego, CA 92121, United States of America 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 6297/QĐ-SHTT, ngày: 20.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0008283  (24) Ngày cấp: 23.02.2010 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. ALKERMES PHARMA IRELAND LIMITED (IE) 

Connaught House, 1 Burlington Road, Dublin 4, Ireland 

 2. FOURNIER LABORATORIES IRELAND LTD. (IE) 

12 South Mall, Cork, DX 2002, Ireland 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 6298/QĐ-SHTT, ngày: 20.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0018018  (24) Ngày cấp: 11.12.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  
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(73)  NIPPON STEEL Chemical & Material Co., Ltd. (JP) 

13-1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7548/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0021819 26.08.2019 

1-0021853 03.09.2019 

1-0022022 16.09.2019 

1-0022070 23.09.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7549/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0013802  (24) Ngày cấp: 25.02.2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty TNHH SX, tôn, sắt thép, vật liệu xây dựng và hàng tiêu 
dùng ĐN (VN) 
Xóm 18C, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7550/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0022644  (24) Ngày cấp: 25.11.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  LUKOIL MARINE LUBRICANTS GERMANY GMBH (DE) 

Alsterufer 20, 20354 Hamburg, Germany 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7551/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0012522  (24) Ngày cấp: 18.03.2014 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  
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(73)  BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH USA INC. (US) 

3239 Satellite Blvd., Duluth, GA 30096, United States of America 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7552/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0020319  (24) Ngày cấp: 11.12.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  MEIJI CO., LTD. (JP) 

2-1, Kyobashi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo 104-8306, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7553/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0013778  (24) Ngày cấp: 25.02.2015 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty TNHH SX, tôn, sắt thép, vật liệu xây dựng và hàng tiêu 
dùng ĐN (VN) 
Xóm 18C, xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7554/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0022239 15.10.2019 

1-0022268 15.10.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 
 

 Quyết định sửa đổi số: 7555/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0022392  (24) Ngày cấp: 28.10.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  ONEEMPOWER PTE LTD (SG) 

750C Chai Chee Road, #03-09 Viva Business Park, Singapore 469003, Singapore 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 7556/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0019789  (24) Ngày cấp: 13.08.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. CCL LABEL GMBH (AT) 

Riedstrasse 2 A-6845 Hohenems, Austria. 

 2. SociÐtÐ des Produits NestlÐ S.A. (CH) 

Entre-deux-Villes, 1800 Vevey, Switzerland 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7557/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0021638  (24) Ngày cấp: 06.08.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  BAYER CROPSCIENCE LP (US) 

800 North Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, United States of America 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7718/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0019824  (24) Ngày cấp: 21.08.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  SociÐtÐ des Produits NestlÐ S.A. (CH) 

Entre-deux-Villes, 1800 Vevey, Switzerland 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7719/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0005163 12.09.2005 

1-0005682 02.06.2006 

1-0005773 18.07.2006 

1-0013850 09.03.2015 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FR) 

54, rue Anatole France - 59620 Aulnoye-Aymeries-France. 

 2. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 

________________________ 
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 Quyết định sửa đổi số: 7720/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0021521  (24) Ngày cấp: 16.07.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  JANSSEN SCIENCES IRELAND UNLIMITED COMPANY (IE) 

Barnahely, Ringaskiddy, Co Cork, Ireland 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7721/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0004618 26.10.2004 

1-0005041 05.07.2005 

1-0005292 22.11.2005 

1-0008699 25.08.2010 

1-0009167 22.03.2011 

1-0009290 23.05.2011 

1-0009575 24.08.2011 

1-0013445 17.11.2014 

1-0015764 26.07.2016 

1-0017270 01.08.2017 

1-0017692 24.10.2017 

1-0020975 16.04.2019 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FR) 

54 rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7722/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0022071  (24) Ngày cấp: 23.09.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 1008071, Japan 
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 2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE (FR) 

54, rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7723/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0016215 14.11.2016 

1-0016227 14.11.2016 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

 2. VALLOUREC MANNESMANN OIL & GAS FRANCE (FR) 

54, rue Anatole France, 59620 Aulnoye-Aymeries, France 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7724/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0016000  (24) Ngày cấp: 19.09.2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. NIHON PARKERIZING CO., LTD. (JP) 

1-15-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7725/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0021919  (24) Ngày cấp: 09.09.2019 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. NIPPON FINE COATINGS, Inc. (JP) 

1-15, Minamishinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0004 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7726/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0018131  (24) Ngày cấp: 25.12.2017 
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Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

 2. RAILWAY TECHNICAL RESEARCH INSTITUTE (JP) 

2-8-38, Hikari-cho, Kokubunji-shi, Tokyo 185-8540, Japan 

 3. FINE SINTER CO., LTD. (JP) 

1189-11, Nishinohora, Akechi-cho, Kasugai-shi, Aichi 480-0303, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7727/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0011309  (24) Ngày cấp: 16.04.2013 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. JAPAN OIL, GAS AND METALS NATIONAL CORPORATION (JP) 

1310, Omiya-cho, Saiwai-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 212-8554 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7728/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0007740  (24) Ngày cấp: 25.05.2009 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE (FR) 

54, Rua Anatole France 59620 Aulnoye-Aymeries France. 

 2. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7729/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

1-0017455 12.09.2017 

1-0018126 25.12.2017 

1-0019007 09.04.2018 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  



Công báo sở hữu công nghiệp số 383 Tập B - quyển 1 (02.2020) 

 

329 
 

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE (FR) 

54, rue Anatole France, Aulnoye-Aymeries F-59620 France 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7730/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0011444  (24) Ngày cấp: 03.06.2013 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

 2. Mitsui Chemicals, Inc. (JP) 

5-2, Higashi-Shimbashi 1-chome, Minato-ku, Tokyo 105-7117 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7731/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0018507  (24) Ngày cấp: 23.02.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

 2. SUMITOMO PIPE & TUBE CO., LTD. (JP) 

3-5, Oaza Hikari, Kashima-shi, Ibaraki 314-0014 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7732/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0018874  (24) Ngày cấp: 26.03.2018 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071, Japan 

 2. Nippon Fine Coatings, Inc (JP) 

1-15, Minami-Shinagawa 4-chome, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0004, Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7733/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0016150  (24) Ngày cấp: 24.10.2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  
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(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. CHOWA KOGYO CO., LTD. (JP) 

1-6-4, Osaki, Shinagawa-ku, Tokyo 141-0032 Japan 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7734/QĐ-SHTT, ngày: 22.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 1-0015298  (24) Ngày cấp: 22.03.2016 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  1. NIPPON STEEL CORPORATION (JP) 

6-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8071 Japan 

 2. DAIKI KOGYO CO., LTD. (JP) 

6-64, Akasaka 5-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-0032 Japan 

 3. S.L TECH CO., LTD. (JP) 

6-64, Akasaka 5-chome, Kokurakita-ku, Kitakyushu-shi, Fukuoka 802-0032 Japan 

______________________________________________________________________ 
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b-  Sửa đổi Bằng độc quyền giải pháp hữu ích 

 
 Quyết định sửa đổi số: 5067/QĐ-SHTT, ngày: 15.01.2020 

(11)  Số Văn bằng: 2-0001596  (24) Ngày cấp: 14.11.2017 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty cổ phần nghiên cứu và sản xuất VinSmart (VN) 
Lô CN1-06B-1&2 khu công nghiệp công nghệ cao 1, khu công nghệ cao Hòa Lạc, xã Hạ 
Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội 

________________________ 

 

 Quyết định sửa đổi số: 7558/QĐ-SHTT, ngày: 21.01.2020 

 

(11) Số Văn bằng (24) Ngày cấp 

2-0001415 01.08.2016 

2-0001416 01.08.2016 

 

Mục sửa đổi: Tên, địa chỉ chủ văn bằng 

Nội dung mới:  

(73)  Công ty TNHH Một Thành viên Thoát nước Đô thị TP.HCM (VN) 
04 Nguyễn Thiện Thuật, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 

LIÊN QUAN

1 23357 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06052 1-0007943
2 23358 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06053 1-0013157
3 23359 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06054 1-0004542
4 23360 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06055 1-0006591
5 23361 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06056 1-0013087
6 23362 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06057 1-0015863
7 23363 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06058 1-0013124
8 23364 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06059 1-0013116
9 23365 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06060 1-0010607
10 23366 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06061 1-0006582
11 23367 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06062 1-0010605
12 23368 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06063 1-0010604
13 23369 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06064 1-0015923
14 23370 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06065 1-0015938
15 23371 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06066 1-0015945
16 23372 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06067 1-0015936
17 23373 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06069 1-0015918
18 23374 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06070 1-0010628
19 23375 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06071 1-0017448
20 23376 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06072 1-0011748
21 23377 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06073 1-0017447
22 23378 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06074 1-0017438
23 23379 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06075 1-0014544
24 23380 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06076 1-0007949
25 23381 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06077 1-0014557
26 23382 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06078 1-0014542
27 23383 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06079 1-0004545
28 23384 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06080 1-0019918
29 23385 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06081 1-0007952
30 23386 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06082 1-0014538
31 23387 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06083 1-0013169
32 23388 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06084 1-0013192
33 23389 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06085 1-0011779
34 23390 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06087 1-0011787
35 23391 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06088 1-0011774
36 23392 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06089 1-0011801
37 23393 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06090 1-0019940
38 23394 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06092 1-0019934
39 23395 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06093 1-0019952
40 23396 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06094 1-0005878
41 23397 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06097 1-0017512
42 23398 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06098 1-0015981

Số ký hiệu văn 

bản

2 - DUY TRÌ HIỆU LỰC VĂN BẰNG BẢO HỘ
a - Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền sáng chế
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43 23399 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06099 1-0017502
44 23400 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06100 1-0017490
45 23401 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06101 1-0017485
46 23402 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06102 1-0017519
47 23403 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06103 1-0017496
48 23404 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06104 1-0015993
49 23405 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06105 1-0015989
50 23406 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06106 1-0015987
51 23407 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06107 1-0015979
52 23408 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06108 1-0017491
53 23409 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06109 1-0015999
54 23410 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06110 1-0010680
55 23411 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06111 1-0010674
56 23412 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06112 1-0010666
57 23413 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06113 1-0008745
58 23414 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06114 1-0011823
59 23415 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06115 1-0019967
60 23416 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06116 1-0019963
61 23417 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06117 1-0019970
62 23418 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06118 1-0016011
63 23419 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06119 1-0016013
64 23420 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06120 1-0016021
65 23421 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06122 1-0016022
66 23422 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06123 1-0019977
67 23423 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06124 1-0017546
68 23424 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06125 1-0017543
69 23425 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06126 1-0016029
70 23426 /TB-SHTT 22/11/2019 DT1-2019-06068 1-0015917
71 23447 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06127 1-0016028
72 23448 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06128 1-0016027
73 23449 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06129 1-0016014
74 23450 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06130 1-0016017
75 23451 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06131 1-0017554
76 23452 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06132 1-0008760
77 23453 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06133 1-0005190
78 23454 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06134 1-0011879
79 23455 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06135 1-0011884
80 23456 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06136 1-0020032
81 23457 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06137 1-0016114
82 23458 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06138 1-0008816
83 23459 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06139 1-0014679
84 23460 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06140 1-0014678
85 23461 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06141 1-0017702
86 23462 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06142 1-0016129
87 23463 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06143 1-0014711
88 23464 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06144 1-0017731
89 23465 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06145 1-0009796
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90 23466 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06146 1-0013389
91 23467 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06147 1-0013386
92 23468 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06148 1-0013366
93 23469 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06149 1-0009811
94 23470 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06150 1-0009809
95 23471 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06151 1-0013420
96 23472 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06153 1-0013418
97 23473 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06152 1-0013419
98 23474 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06154 1-0006605
99 23475 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06155 1-0009662
100 23476 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06156 1-0010682
101 23477 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06157 1-0008746
102 23478 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06158 1-0008749
103 23479 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06159 1-0010689
104 23480 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06160 1-0010681
105 23481 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06161 1-0006609
106 23482 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06162 1-0014589
107 23483 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06163 1-0014574
108 23484 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06164 1-0007972
109 23485 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06165 1-0013196
110 23486 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06166 1-0013222
111 23487 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06167 1-0013205
112 23488 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06168 1-0013200
113 23489 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06169 1-0013209
114 23490 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06170 1-0011822
115 23491 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06171 1-0011809
116 23492 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06172 1-0007277
117 23493 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06173 1-0011814
118 23494 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06174 1-0016599
119 23495 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06175 1-0005868
120 23496 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06176 1-0017476
121 23497 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06177 1-0017467
122 23498 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06178 1-0017455
123 23499 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06179 1-0017468
124 23500 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06180 1-0015963
125 23501 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06181 1-0015954
126 23502 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06182 1-0010653
127 23503 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06183 1-0017479
128 23504 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06184 1-0017470
129 23505 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06185 1-0015969
130 23506 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06186 1-0017466
131 23507 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06187 1-0019894
132 23508 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06189 1-0008730
133 23509 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06190 1-0019904
134 23510 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06191 1-0019906
135 23511 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06192 1-0009634
136 23512 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06193 1-0004547
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137 23513 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06194 1-0014537
138 23514 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06195 1-0017548
139 23515 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06196 1-0007963
140 23516 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06197 1-0008798
141 23517 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06199 1-0014519
142 23519 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06201 1-0015873
143 23520 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06202 1-0019842
144 23521 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06203 1-0019856
145 23522 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06204 1-0020176
146 23523 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06205 1-0008767
147 23524 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06206 1-0017421
148 23525 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06207 1-0019861
149 23526 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06208 1-0019838
150 23527 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06209 1-0010585
151 23528 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06210 1-0010600
152 23529 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06211 1-0015869
153 23530 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06212 1-0015879
154 23531 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06213 1-0017356
155 23532 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06214 1-0017361
156 23533 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06215 1-0017368
157 23534 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06216 1-0017369
158 23535 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06217 1-0017371
159 23536 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06219 1-0017359
160 23537 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06220 1-0009571
161 23538 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06221 1-0014477
162 23539 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06224 1-0010530
163 23540 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06225 1-0013853
164 23541 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06226 1-0019850
165 23542 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06227 1-0019850
166 23543 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06229 1-0008578
167 23544 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06230 1-0014498
168 23545 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06231 1-0019873
169 23546 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06701 1-0006676
170 23547 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-08037 1-0007341
171 23548 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-08196 1-0008855
172 23549 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06612 1-0009779
173 23550 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06982 1-0011860
174 23551 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06046 1-0014521
175 23552 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06019 1-0014616
176 23553 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06096 1-0016000
177 23554 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06095 1-0016002
178 23555 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06121 1-0016032
179 23556 /TB-SHTT 25/11/2019 DT1-2019-06188 1-0019891
180 25735 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06551 1-0013289
181 25736 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06552 1-0013283
182 25737 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06553 1-0007309
183 25738 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06554 1-0020065

335



184 25739 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06555 1-0020056
185 25740 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06556 1-0020046
186 25741 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06557 1-0017860
187 25742 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06558 1-0014851
188 25743 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06559 1-0017890
189 25744 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06560 1-0016277
190 25745 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06561 1-0016300
191 25746 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06562 1-0014881
192 25747 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06563 1-0017994
193 25748 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06564 1-0013552
194 25749 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06565 1-0004713
195 25750 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06566 1-0014990
196 25751 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06567 1-0004011
197 25752 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06568 1-0012234
198 25753 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06569 1-0020117
199 25754 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06570 1-0020118
200 25755 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06571 1-0020119
201 25756 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06572 1-0020115
202 25757 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06573 1-0017732
203 25758 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06574 1-0017748
204 25759 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06575 1-0016173
205 25760 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06576 1-0016174
206 25761 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06577 1-0017710
207 25762 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06578 1-0016170
208 25763 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06579 1-0016168
209 25764 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06580 1-0017719
210 25765 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06581 1-0016164
211 25766 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06582 1-0016175
212 25767 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06583 1-0017720
213 25768 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06584 1-0016166
214 25769 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06585 1-0011994
215 25770 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06586 1-0010815
216 25771 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06587 1-0010814
217 25772 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06588 1-0009804
218 25773 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06589 1-0011892
219 25774 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06590 1-0011897
220 25775 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06591 1-0020055
221 25776 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06592 1-0016111
222 25777 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06593 1-0010752
223 25778 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06594 1-0010756
224 25779 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06595 1-0010759
225 25780 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06596 1-0017630
226 25781 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06597 1-0016115
227 25782 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06598 1-0016116
228 25783 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06599 1-0017633
229 25784 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06600 1-0017654
230 25785 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06601 1-0017666
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231 25786 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06602 1-0017653
232 25787 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06603 1-0016096
233 25788 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06604 1-0017652
234 25789 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06605 1-0008814
235 25790 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06606 1-0009752
236 25791 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06607 1-0014690
237 25792 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06608 1-0004599
238 25794 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06610 1-0016146
239 25795 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06611 1-0016147
240 25796 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06613 1-0010790
241 25797 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06614 1-0008818
242 25798 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06615 1-0010777
243 25799 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06617 1-0014717
244 25800 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06618 1-0013360
245 25801 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06619 1-0013347
246 25802 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06620 1-0014720
247 25803 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06621 1-0014730
248 25804 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06622 1-0014724
249 25805 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06623 1-0013353
250 25806 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06624 1-0007327
251 25807 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06625 1-0006668
252 25808 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06626 1-0020112
253 25809 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06627 1-0020114
254 25810 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06628 1-0020113
255 25811 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06629 1-0016025
256 25812 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06630 1-0016020
257 25813 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06631 1-0017528
258 25814 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06632 1-0008759
259 25815 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06633 1-0013224
260 25816 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06634 1-0019979
261 25817 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06635 1-0019990
262 25818 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06636 1-0019991
263 25819 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06637 1-0019993
264 25820 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06638 1-0019989
265 25821 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06639 1-0017564
266 25822 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06640 1-0017571
267 25823 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06641 1-0010705
268 25824 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06642 1-0017558
269 25825 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06643 1-0017565
270 25826 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06644 1-0010706
271 25827 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06645 1-0016053
272 25828 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06646 1-0017586
273 25829 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06647 1-0016039
274 25830 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06648 1-0010615
275 25831 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06651 1-0014515
276 25832 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06652 1-0013160
277 25833 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06653 1-0007255
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278 25834 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06654 1-0007254
279 25835 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06655 1-0013145
280 25836 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06656 1-0017461
281 25837 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06657 1-0015964
282 25838 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06658 1-0008729
283 25839 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06659 1-0008733
284 25840 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06660 1-0014562
285 25841 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06661 1-0014550
286 25842 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06662 1-0004546
287 25843 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06663 1-0013177
288 25844 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06664 1-0013182
289 25845 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06665 1-0013181
290 25846 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06666 1-0011780
291 25847 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06667 1-0008751
292 25848 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06668 1-0017761
293 25849 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06669 1-0010736
294 25850 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06670 1-0004601
295 25851 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06671 1-0016196
296 25852 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06672 1-0007331
297 25853 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06673 1-0013322
298 25854 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06674 1-0019931
299 25855 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06676 1-0010872
300 25856 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06677 1-0006016
301 25858 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07574 1-0016123
302 25859 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07811 1-0014836
303 25860 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08474 1-0016337
304 25861 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08537 1-0016378
305 25862 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06836 1-0017517
306 25864 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07088 1-0014911
307 25865 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07089 1-0014910
308 25866 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07090 1-0014909
309 25867 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07091 1-0014899
310 25868 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07092 1-0018012
311 25869 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07093 1-0018011
312 25870 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07094 1-0018060
313 25871 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07095 1-0018059
314 25872 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07096 1-0018058
315 25873 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07097 1-0018057
316 25874 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07098 1-0018056
317 25875 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07099 1-0018055
318 25876 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07100 1-0018050
319 25877 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07101 1-0018021
320 25878 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07102 1-0018032
321 25879 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07103 1-0016335
322 25880 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07104 1-0017613
323 25881 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07105 1-0017591
324 25882 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07106 1-0016090
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325 25883 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07107 1-0016074
326 25884 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07108 1-0016067
327 25885 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07109 1-0009736
328 25886 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07110 1-0010751
329 25887 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07111 1-0010738
330 25888 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07112 1-0010747
331 25889 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07113 1-0008796
332 25890 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07114 1-0014664
333 25891 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07115 1-0013302
334 25892 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07116 1-0013306
335 25893 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07117 1-0007306
336 25894 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07118 1-0011890
337 25895 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07119 1-0011888
338 25896 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07120 1-0006645
339 25897 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07121 1-0017658
340 25898 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07122 1-0010773
341 25899 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07123 1-0005955
342 25900 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07124 1-0017708
343 25901 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07125 1-0017704
344 25902 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07126 1-0017703
345 25903 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07127 1-0017701
346 25904 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07128 1-0017689
347 25905 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07129 1-0017684
348 25906 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07130 1-0017671
349 25907 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07131 1-0009776
350 25908 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07132 1-0008819
351 25909 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07133 1-0008824
352 25910 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07134 1-0008019
353 25911 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07135 1-0014718
354 25912 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07136 1-0013350
355 25913 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07137 1-0013336
356 25914 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07138 1-0013354
357 25915 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07139 1-0014727
358 25916 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07140 1-0014726
359 25917 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07141 1-0014719
360 25918 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07142 1-0013351
361 25919 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07143 1-0017590
362 25920 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07144 1-0009801
363 25921 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07145 1-0014741
364 25922 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07146 1-0012007
365 25923 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07147 1-0011980
366 25924 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07148 1-0010804
367 25925 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07149 1-0020164
368 25926 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07150 1-0020163
369 25927 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07151 1-0020162
370 25928 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07152 1-0020161
371 25929 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07153 1-0020143
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372 25930 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07154 1-0017772
373 25931 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07155 1-0017767
374 25932 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07156 1-0005274
375 25933 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07157 1-0004633
376 25934 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07158 1-0003828
377 25935 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07159 1-0008854
378 25936 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07160 1-0014784
379 25937 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07161 1-0013415
380 25938 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07162 1-0013414
381 25939 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07163 1-0012009
382 25940 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07164 1-0010822
383 25941 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07165 1-0010821
384 25942 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07166 1-0020185
385 25943 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07167 1-0017818
386 25944 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07168 1-0017820
387 25945 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07169 1-0009834
388 25946 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07170 1-0014802
389 25947 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07171 1-0013430
390 25948 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07172 1-0013425
391 25949 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07173 1-0012059
392 25950 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07174 1-0022202
393 25951 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07175 1-0020210
394 25952 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07176 1-0016242
395 25953 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07177 1-0017874
396 25954 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07178 1-0016267
397 25955 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07179 1-0016249
398 25956 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07180 1-0005999
399 25957 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07181 1-0009850
400 25958 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07182 1-0009849
401 25959 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07183 1-0008875
402 25960 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07184 1-0018090
403 25961 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07185 1-0016365
404 25962 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07186 1-0014954
405 25963 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07187 1-0014953
406 25964 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07188 1-0014952
407 25965 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07189 1-0014947
408 25966 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07190 1-0013582
409 25967 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07191 1-0013575
410 25968 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07192 1-0013574
411 25969 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07193 1-0010979
412 25970 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07194 1-0012196
413 25971 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07195 1-0012216
414 25972 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07196 1-0012212
415 25973 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07197 1-0010973
416 25974 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07198 1-0012208
417 25975 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07199 1-0020380
418 25976 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07200 1-0018120
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419 25977 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07201 1-0018165
420 25978 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07202 1-0018152
421 25979 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07203 1-0018150
422 25980 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07204 1-0013476
423 25981 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07205 1-0012102
424 25982 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07206 1-0010905
425 25983 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07207 1-0010904
426 25984 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07208 1-0020279
427 25985 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07209 1-0020272
428 25986 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07210 1-0020271
429 25987 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06960 1-0020253
430 25988 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06961 1-0020379
431 25989 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06962 1-0020207
432 25990 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06963 1-0020326
433 25991 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06964 1-0012149
434 25992 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06965 1-0008886
435 25993 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06966 1-0012083
436 25994 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06967 1-0016265
437 25995 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06968 1-0016264
438 25996 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06969 1-0016263
439 25997 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06970 1-0016262
440 25998 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06971 1-0013330
441 25999 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06972 1-0009874
442 26000 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06973 1-0010852
443 26001 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06974 1-0012003
444 26002 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06975 1-0008632
445 26003 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06976 1-0007810
446 26004 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06977 1-0017810
447 26005 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06978 1-0013327
448 26006 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06979 1-0014785
449 26007 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06980 1-0013398
450 26008 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06981 1-0020124
451 26009 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06983 1-0013314
452 26011 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06985 1-0019998
453 26012 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06986 1-0013278
454 26013 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06650 1-0006575
455 26014 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06649 1-0006576
456 26015 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-06218 1-0017377
457 26016 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-04259 1-0019480
458 26017 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07042 1-0011925
459 26018 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07043 1-0006659
460 26019 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07044 1-0007332
461 26020 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07045 1-0006672
462 26021 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07046 1-0011954
463 26022 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07047 1-0011953
464 26023 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07048 1-0011952
465 26024 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07049 1-0011962
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466 26025 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07050 1-0011960
467 26026 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07051 1-0020122
468 26027 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07052 1-0016157
469 26028 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07053 1-0016167
470 26029 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07054 1-0017739
471 26030 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07055 1-0017729
472 26031 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07056 1-0017744
473 26032 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07057 1-0017733
474 26033 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07058 1-0017711
475 26034 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07059 1-0016162
476 26035 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07060 1-0016155
477 26036 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07061 1-0017728
478 26037 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07062 1-0014750
479 26038 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07063 1-0014749
480 26039 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07065 1-0011838
481 26040 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07066 1-0016054
482 26041 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07067 1-0017584
483 26042 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07068 1-0010717
484 26043 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07069 1-0016055
485 26044 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07070 1-0010727
486 26045 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07071 1-0016048
487 26046 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07072 1-0010719
488 26047 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07073 1-0016040
489 26048 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07074 1-0017562
490 26049 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07075 1-0017567
491 26050 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07076 1-0016045
492 26051 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07077 1-0016043
493 26052 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07078 1-0005206
494 26053 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07079 1-0008769
495 26054 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07080 1-0005211
496 26055 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07081 1-0014636
497 26056 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07082 1-0014642
498 26057 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07083 1-0014631
499 26058 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07084 1-0008104
500 26059 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07085 1-0014895
501 26060 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07086 1-0014890
502 26061 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07087 1-0014887
503 26062 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07465 1-0008841
504 26063 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07466 1-0013324
505 26064 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07467 1-0020109
506 26065 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07468 1-0019213
507 26066 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07469 1-0016350
508 26067 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07470 1-0007420
509 26068 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07471 1-0012106
510 26069 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07472 1-0013453
511 26070 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07473 1-0011903
512 26071 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07474 1-0011900
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513 26072 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07475 1-0020010
514 26073 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07476 1-0013272
515 26074 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07477 1-0016141
516 26076 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07479 1-0005908
517 26077 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07480 1-0005912
518 26078 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07481 1-0016041
519 26079 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07482 1-0016046
520 26080 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07483 1-0017566
521 26081 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07484 1-0017574
522 26082 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07485 1-0005213
523 26083 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07486 1-0017581
524 26084 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07487 1-0009703
525 26085 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07488 1-0014647
526 26086 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07489 1-0013254
527 26087 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07490 1-0011866
528 26088 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07491 1-0011870
529 26089 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07492 1-0020005
530 26090 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07493 1-0020027
531 26091 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07746 1-0014757
532 26092 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07756 1-0007343
533 26093 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07772 1-0017891
534 26094 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07773 1-0017898
535 26095 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07774 1-0017900
536 26096 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07810 1-0005292
537 26097 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07820 1-0014772
538 26098 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07868 1-0016215
539 26099 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07869 1-0016227
540 26100 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07870 1-0016230
541 26101 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07878 1-0013445
542 26102 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08403 1-0013493
543 26103 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08404 1-0013492
544 26104 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08405 1-0013490
545 26105 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08406 1-0013489
546 26106 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08475 1-0016358
547 26107 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08523 1-0018063
548 26108 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08542 1-0008927
549 26109 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08556 1-0018160
550 26116 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07521 1-0006728
551 26117 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07522 1-0011942
552 26118 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07523 1-0016974
553 26119 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07525 1-0020018
554 26120 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07526 1-0020019
555 26121 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07527 1-0017782
556 26122 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07528 1-0011910
557 26123 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07529 1-0011901
558 26124 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07530 1-0014676
559 26125 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07531 1-0014675
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560 26126 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07532 1-0010743
561 26127 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07533 1-0017625
562 26128 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07534 1-0017617
563 26129 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07535 1-0017592
564 26130 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07536 1-0005216
565 26131 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07537 1-0020033
566 26132 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07538 1-0018109
567 26133 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07539 1-0014686
568 26134 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07540 1-0020129
569 26135 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07543 1-0019968
570 26136 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07544 1-0009907
571 26137 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07545 1-0010783
572 26138 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07547 1-0020096
573 26139 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07548 1-0016240
574 26140 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07549 1-0014777
575 26141 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07550 1-0014778
576 26142 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07551 1-0020206
577 26143 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07553 1-0013326
578 26144 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07554 1-0005935
579 26145 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07556 1-0016073
580 26146 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07557 1-0016081
581 26147 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07558 1-0016086
582 26148 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07559 1-0017598
583 26149 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07560 1-0017605
584 26150 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07561 1-0017620
585 26151 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07562 1-0017612
586 26152 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07565 1-0016069
587 26153 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07566 1-0016367
588 26154 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07570 1-0014721
589 26155 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07571 1-0014783
590 26156 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07572 1-0017757
591 26157 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07573 1-0016251
592 26158 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07575 1-0009920
593 26159 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07576 1-0010807
594 26160 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07577 1-0018042
595 26161 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07578 1-0011018
596 26162 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07579 1-0005925
597 26163 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07580 1-0015041
598 26235 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07740 1-0011975
599 26236 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07741 1-0009793
600 26237 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07742 1-0014767
601 26238 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07743 1-0014768
602 26239 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07744 1-0014753
603 26240 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07745 1-0009800
604 26241 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07747 1-0013383
605 26242 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07748 1-0013364
606 26243 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07749 1-0013378
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607 26244 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07750 1-0013373
608 26245 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07751 1-0013365
609 26246 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07752 1-0007337
610 26247 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07753 1-0011999
611 26248 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07754 1-0011990
612 26249 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07755 1-0011989
613 26250 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07760 1-0013466
614 26251 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07757 1-0020136
615 26252 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07758 1-0020155
616 26253 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07759 1-0020156
617 26254 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07761 1-0010886
618 26255 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07762 1-0012074
619 26256 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07764 1-0020256
620 26257 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07765 1-0020248
621 26258 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07766 1-0020235
622 26259 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07767 1-0017893
623 26260 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07768 1-0017888
624 26261 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07769 1-0017923
625 26262 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07770 1-0017887
626 26263 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07771 1-0017935
627 26264 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07775 1-0017921
628 26265 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07776 1-0017922
629 26266 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07777 1-0017927
630 26267 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07778 1-0017886
631 26268 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07779 1-0016295
632 26269 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07780 1-0020159
633 26270 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07781 1-0020133
634 26271 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07782 1-0020135
635 26272 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07783 1-0016185
636 26273 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07784 1-0016182
637 26274 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07785 1-0017775
638 26275 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07786 1-0005267
639 26276 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07787 1-0017784
640 26277 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07788 1-0016204
641 26278 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07789 1-0017755
642 26279 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07790 1-0017791
643 26280 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07791 1-0008049
644 26281 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-07792 1-0008050
645 26444 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08441 1-0016325
646 26445 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08442 1-0017975
647 26446 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08443 1-0009886
648 26447 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08444 1-0008896
649 26448 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08445 1-0014906
650 26449 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08446 1-0014915
651 26450 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08447 1-0013509
652 26451 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08448 1-0013503
653 26452 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08449 1-0013513
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654 26453 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08450 1-0012133
655 26454 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08451 1-0018053
656 26455 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08452 1-0018007
657 26456 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08453 1-0020316
658 26457 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08454 1-0010916
659 26458 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08455 1-0010913
660 26477 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08456 1-0020314
661 26478 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08457 1-0020312
662 26479 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08458 1-0020301
663 26484 /TB-SHTT 13/12/2019 DT1-2019-08459 1-0018046
664 26860 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-06994 1-0008121
665 26861 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07254 1-0004004
666 26862 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07315 1-0011904
667 26863 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07317 1-0008092
668 26864 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07319 1-0013519
669 26865 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07320 1-0014738
670 26866 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07322 1-0006687
671 26867 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07323 1-0009812
672 26868 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07324 1-0011984
673 26869 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07325 1-0012103
674 26870 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07328 1-0010843
675 26871 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07333 1-0009730
676 26872 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07334 1-0008775
677 26873 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07335 1-0008813
678 26874 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07337 1-0006014
679 26875 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07340 1-0009766
680 26876 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07343 1-0008058
681 26877 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07346 1-0012156
682 26878 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07348 1-0008922
683 26879 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07349 1-0009942
684 26880 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07353 1-0013459
685 26881 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07355 1-0012042
686 26882 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07356 1-0008102
687 26883 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07360 1-0014706
688 26884 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07362 1-0013421
689 26885 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07363 1-0010779
690 26886 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07364 1-0008125
691 26887 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07369 1-0012123
692 26888 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07371 1-0010941
693 26889 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07372 1-0012018
694 26890 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07373 1-0010769
695 26891 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07374 1-0010730
696 26892 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07380 1-0014707
697 26893 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07381 1-0013337
698 26894 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07386 1-0008780
699 26895 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07387 1-0007984
700 26896 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07389 1-0011869
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701 26897 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07406 1-0009210
702 26899 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07414 1-0013506
703 26902 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07633 1-0013380
704 26903 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07727 1-0013342
705 26904 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07730 1-0012019
706 26905 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07732 1-0009893
707 26906 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07735 1-0010890
708 26908 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07961 1-0008851
709 26909 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07962 1-0011985
710 26910 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07964 1-0013611
711 26911 /TB-SHTT 30/12/2019 DT1-2019-07965 1-0013609
712 26978 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07974 1-0013361
713 27048 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07064 1-0007270
714 27050 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07914 1-0009868
715 27051 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07915 1-0008870
716 27052 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07917 1-0013233
717 27053 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07918 1-0016135
718 27054 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07919 1-0013340
719 27055 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07920 1-0007325
720 27056 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07921 1-0017714
721 27057 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07922 1-0017721
722 27058 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07923 1-0016161
723 27059 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07924 1-0016138
724 27060 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07925 1-0010776
725 27061 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07926 1-0017724
726 27062 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07927 1-0016156
727 27063 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07928 1-0017727
728 27064 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07929 1-0009743
729 27065 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07930 1-0016131
730 27066 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07931 1-0017688
731 27067 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07932 1-0020100
732 27068 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07933 1-0011931
733 27069 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07934 1-0010794
734 27070 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07935 1-0014811
735 27071 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07936 1-0008033
736 27072 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07937 1-0020093
737 27073 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07938 1-0020073
738 27074 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07939 1-0011924
739 27075 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07940 1-0011940
740 27076 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07941 1-0009748
741 27077 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07942 1-0009751
742 27078 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07943 1-0009741
743 27079 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07944 1-0007313
744 27080 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07945 1-0014704
745 27081 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07946 1-0014692
746 27082 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07947 1-0014677
747 27083 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07948 1-0013319
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748 27084 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07949 1-0007316
749 27085 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07950 1-0007315
750 27086 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07951 1-0007314
751 27087 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07952 1-0007312
752 27088 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07953 1-0011867
753 27089 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07954 1-0012055
754 27090 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-07955 1-0020445
755 27107 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08072 1-0020127
756 27108 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08073 1-0016281
757 27109 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08074 1-0020388
758 27110 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08075 1-0017754
759 27111 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08076 1-0016207
760 27112 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08077 1-0008848
761 27113 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08078 1-0008057
762 27114 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08079 1-0017799
763 27115 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08080 1-0016211
764 27116 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08081 1-0016225
765 27117 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08082 1-0012045
766 27118 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08083 1-0012057
767 27119 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08084 1-0014842
768 27120 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08085 1-0014843
769 27121 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08086 1-0010873
770 27122 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08087 1-0017910
771 27123 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08088 1-0008094
772 27124 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08089 1-0014810
773 27125 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08090 1-0014879
774 27126 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08091 1-0012198
775 27127 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08092 1-0012197
776 27128 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08093 1-0018135
777 27129 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08094 1-0007445
778 27130 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08095 1-0018427
779 27131 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08096 1-0020600
780 27132 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08097 1-0020121
781 27133 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08098 1-0020120
782 27134 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08099 1-0020107
783 27135 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08100 1-0020104
784 27136 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08101 1-0017745
785 27137 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08102 1-0017742
786 27138 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08103 1-0017740
787 27139 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08104 1-0017730
788 27140 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08105 1-0017722
789 27141 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08106 1-0017712
790 27142 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08107 1-0016449
791 27143 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08108 1-0020261
792 27144 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08114 1-0020323
793 27145 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08115 1-0018041
794 27146 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08116 1-0018045
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795 27147 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08117 1-0020356
796 27148 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08118 1-0020209
797 27149 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08119 1-0017864
798 27150 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08120 1-0017800
799 27151 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08121 1-0017849
800 27152 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08122 1-0016186
801 27153 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08123 1-0014781
802 27154 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08124 1-0011995
803 27155 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08125 1-0009787
804 27156 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08127 1-0019428
805 27157 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08128 1-0016202
806 27158 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08129 1-0017785
807 27159 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08130 1-0016198
808 27160 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08131 1-0014655
809 27161 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08132 1-0010806
810 27162 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08133 1-0017753
811 27163 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08134 1-0016181
812 27164 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08135 1-0016184
813 27165 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08136 1-0016193
814 27166 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08137 1-0016192
815 27167 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08138 1-0016191
816 27168 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08139 1-0012006
817 27169 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08140 1-0011983
818 27170 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08141 1-0020588
819 27171 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08142 1-0012008
820 27172 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08143 1-0012004
821 27173 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08144 1-0011982
822 27174 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08145 1-0013375
823 27175 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08146 1-0013367
824 27176 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08147 1-0013362
825 27177 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08148 1-0014763
826 27178 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08149 1-0014743
827 27179 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08150 1-0008034
828 27180 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08151 1-0008839
829 27181 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08152 1-0005255
830 27182 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08153 1-0005258
831 27183 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08154 1-0008846
832 27184 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08155 1-0010842
833 27185 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08156 1-0012049
834 27186 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08157 1-0016288
835 27187 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08158 1-0017697
836 27188 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08159 1-0020347
837 27189 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08160 1-0010857
838 27190 /TB-SHTT 31/12/2019 DT1-2019-08161 1-0020578
839 8 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07828 1-0010834
840 9 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07829 1-0010831
841 10 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07830 1-0020181
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842 11 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07831 1-0020193
843 12 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07861 1-0016221
844 13 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07862 1-0017823
845 14 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07863 1-0017829
846 15 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07864 1-0016212
847 16 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07865 1-0016233
848 17 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07866 1-0017798
849 18 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07867 1-0016229
850 19 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07871 1-0009833
851 20 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07872 1-0014827
852 21 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07873 1-0014819
853 22 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07874 1-0009831
854 23 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07875 1-0013434
855 24 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07876 1-0013446
856 25 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07877 1-0013444
857 26 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07879 1-0013431
858 27 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07880 1-0012320
859 28 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07881 1-0018317
860 29 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07882 1-0018316
861 30 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07883 1-0006707
862 31 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07884 1-0012051
863 32 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07885 1-0006706
864 33 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07886 1-0020214
865 34 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07887 1-0020201
866 35 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07888 1-0020223
867 36 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07889 1-0010860
868 37 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07890 1-0020212
869 38 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07891 1-0020205
870 39 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07892 1-0017840
871 40 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07893 1-0017856
872 41 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07894 1-0016246
873 42 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07895 1-0016248
874 43 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07896 1-0016259
875 44 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07897 1-0017844
876 45 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07898 1-0017855
877 46 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07899 1-0017859
878 47 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07900 1-0017880
879 48 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07901 1-0017848
880 49 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07902 1-0013345
881 50 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07903 1-0012111
882 51 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07904 1-0013332
883 52 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07905 1-0014852
884 53 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07906 1-0014794
885 54 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07907 1-0020228
886 55 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07908 1-0020229
887 56 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07909 1-0020166
888 57 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07910 1-0020230
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889 58 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07911 1-0020231
890 59 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07912 1-0020232
891 60 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07913 1-0020233
892 61 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07993 1-0011991
893 62 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07763 1-0012095
894 63 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07793 1-0009818
895 64 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07794 1-0008853
896 65 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07795 1-0013413
897 66 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07796 1-0013392
898 67 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07797 1-0013412
899 68 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07798 1-0014776
900 69 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07799 1-0014793
901 70 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07800 1-0017852
902 71 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07801 1-0016260
903 72 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07802 1-0017868
904 73 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07803 1-0017869
905 74 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07804 1-0017866
906 75 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07805 1-0017845
907 76 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07806 1-0017867
908 77 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07807 1-0009858
909 78 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07808 1-0009841
910 79 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07809 1-0009860
911 80 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07812 1-0008073
912 81 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07813 1-0014856
913 82 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07814 1-0014857
914 83 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07815 1-0014837
915 84 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07816 1-0014853
916 85 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07817 1-0014854
917 86 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07818 1-0014847
918 87 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07819 1-0013465
919 88 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07821 1-0012038
920 89 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07822 1-0012023
921 90 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07823 1-0012036
922 91 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07824 1-0012037
923 92 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07825 1-0010819
924 93 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07826 1-0010839
925 94 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07827 1-0010836
926 95 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07832 1-0020167
927 96 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07833 1-0020173
928 97 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07834 1-0020189
929 98 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07835 1-0005981
930 99 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07836 1-0020177
931 100 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07837 1-0020187
932 101 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07838 1-0020178
933 102 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07839 1-0017822
934 103 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07840 1-0008881
935 104 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07841 1-0016292
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936 105 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07842 1-0016284
937 106 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07843 1-0016289
938 107 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07844 1-0008884
939 108 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07845 1-0009875
940 109 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07846 1-0016294
941 110 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07847 1-0016273
942 111 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07848 1-0014872
943 112 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07849 1-0014865
944 113 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07850 1-0008088
945 114 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07851 1-0016357
946 115 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07852 1-0006040
947 116 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07853 1-0016403
948 117 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07854 1-0009947
949 118 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07855 1-0008972
950 119 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07856 1-0009966
951 120 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07857 1-0018264
952 121 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07858 1-0007468
953 122 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07859 1-0011038
954 123 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-07860 1-0017814
955 125 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-06678 1-0013845
956 126 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-08557 1-0018131
957 127 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-08558 1-0018126
958 128 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-08804 1-0017966
959 129 /TB-SHTT 03/01/2020 DT1-2019-09023 1-0020319
960 563 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07977 1-0016280
961 564 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07978 1-0017914
962 565 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07979 1-0013467
963 566 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07980 1-0017858
964 567 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07981 1-0012043
965 568 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07982 1-0012068
966 569 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07983 1-0014816
967 570 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07984 1-0017815
968 571 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07985 1-0017805
969 572 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07986 1-0016197
970 573 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07987 1-0017788
971 574 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07988 1-0008031
972 575 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07989 1-0014760
973 576 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07990 1-0017680
974 577 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07991 1-0009836
975 578 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07994 1-0016194
976 579 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07995 1-0020128
977 580 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07996 1-0020199
978 581 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07998 1-0017774
979 582 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07999 1-0017706
980 583 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08000 1-0017675
981 584 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08001 1-0017676
982 585 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08002 1-0017677
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983 586 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08003 1-0017686
984 587 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08004 1-0017707
985 588 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08005 1-0017709
986 589 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08006 1-0017674
987 590 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08007 1-0016134
988 591 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08008 1-0016243
989 592 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08009 1-0019907
990 593 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08010 1-0009851
991 594 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08011 1-0017913
992 595 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-07997 1-0009822
993 596 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08012 1-0017919
994 597 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08013 1-0017930
995 598 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08018 1-0005987
996 599 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08019 1-0016216
997 600 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08020 1-0013481
998 601 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08021 1-0020276
999 602 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08022 1-0017687
1000 603 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08023 1-0020344
1001 604 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08024 1-0020475
1002 605 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08025 1-0013502
1003 606 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08027 1-0005993
1004 607 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08030 1-0013268
1005 608 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08031 1-0016169
1006 609 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08033 1-0017749
1007 610 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08034 1-0016235
1008 611 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08035 1-0017802
1009 612 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08036 1-0007342
1010 613 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08038 1-0013577
1011 618 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08162 1-0016247
1012 619 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08163 1-0011142
1013 620 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08164 1-0017792
1014 621 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08166 1-0017765
1015 622 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08167 1-0013369
1016 623 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08168 1-0016214
1017 624 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08169 1-0009813
1018 625 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08170 1-0014796
1019 626 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08171 1-0016236
1020 627 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08172 1-0014797
1021 628 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08173 1-0016232
1022 629 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08174 1-0017803
1023 630 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08175 1-0020581
1024 631 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08176 1-0014790
1025 632 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08177 1-0017832
1026 633 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08178 1-0009794
1027 634 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08179 1-0016903
1028 635 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08180 1-0019358
1029 636 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08181 1-0019209
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1030 637 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08182 1-0014809
1031 638 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08183 1-0018104
1032 639 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08184 1-0017789
1033 640 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08186 1-0003560
1034 641 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08187 1-0020579
1035 642 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08188 1-0020322
1036 643 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08189 1-0011970
1037 644 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08190 1-0008964
1038 645 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08191 1-0008963
1039 646 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08192 1-0014801
1040 647 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08193 1-0016322
1041 648 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08194 1-0020546
1042 649 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08197 1-0009876
1043 650 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08198 1-0017762
1044 651 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08199 1-0013621
1045 652 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08202 1-0010902
1046 653 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08203 1-0012223
1047 654 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08204 1-0017078
1048 655 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08205 1-0010805
1049 656 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08206 1-0010809
1050 657 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08207 1-0010818
1051 658 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08208 1-0006679
1052 659 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08209 1-0020138
1053 660 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08210 1-0020146
1054 661 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08211 1-0020147
1055 662 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08212 1-0020151
1056 663 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08213 1-0020152
1057 664 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08214 1-0016513
1058 665 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08215 1-0020171
1059 666 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08216 1-0020039
1060 668 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08218 1-0017797
1061 669 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-08219 1-0014830
1062 670 /TB-SHTT 13/01/2020 DT1-2019-09095 1-0018140
1063 692 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09195 1-0016480
1064 693 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09483 1-0018574
1065 694 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09562 1-0015247
1066 695 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09603 1-0015338
1067 696 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09112 1-0020419
1068 697 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09760 1-0016452
1069 698 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-08967 1-0014904
1070 699 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-08996 1-0020434
1071 700 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-08939 1-0009914
1072 701 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-08953 1-0012169
1073 702 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-08994 1-0009921
1074 703 /TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09269 1-0020514
1075 704 TB-SHTT 15/01/2020 DT1-2019-09707 1-0007462
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STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 

LIÊN QUAN

1 23518 /TB-SHTT 25/11/2019 DT2-2019-06200 2-0001879
2 25793 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-06609 2-0001590
3 25863 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-08871 2-0001949
4 26010 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-06984 2-0001573
5 26075 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07478 2-0001436
6 26110 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07524 2-0001913
7 26111 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07541 2-0001441
8 26112 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07546 2-0001446
9 26113 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07555 2-0001458
10 26114 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07563 2-0001140
11 26115 /TB-SHTT 13/12/2019 DT2-2019-07564 2-0001121
12 26898 /TB-SHTT 30/12/2019 DT2-2019-07413 2-0001608
13 26900 /TB-SHTT 30/12/2019 DT2-2019-07415 2-0001023
14 26901 /TB-SHTT 30/12/2019 DT2-2019-07460 2-0001885
15 26907 /TB-SHTT 30/12/2019 DT2-2019-07736 2-0001216
16 27049 /TB-SHTT 31/12/2019 DT2-2019-07916 2-0001595
17 27106 /TB-SHTT 31/12/2019 DT2-2019-08126 2-0001674
18 561 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-07992 2-0001657
19 562 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08014 2-0002007
20 614 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08165 2-0001592
21 615 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08165 2-0002012
22 616 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08200 2-0001909
23 617 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08201 2-0001628
24 667 /TB-SHTT 13/01/2020 DT2-2019-08217 2-0001564

Số ký hiệu văn 

bản

b - Duy trì hiệu lực Bằng độc quyền giải pháp hữu ích
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STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 

LIÊN QUAN

1 6233 /Q§-SHTT 27/12/2019 RB1-2019-01427 1-0012709

Số ký hiệu văn 

bản

a - Cấp lại Bằng độc quyền sáng chế
3 - CẤP LẠI VĂN BẰNG BẢO HỘ
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CHUYỂN GIAO QUYỀN Sở Hữu Công Nghiệp

STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 

LIÊN QUAN

1 89 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2018-01211 1-0020005
2 90 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2019-00643 1-0017946
3 91 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2019-00783 1-0016010
4 92 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2019-00788 1-0019484
5 93 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2019-00923 1-0015306
6 94 /Q§-SHTT 10/01/2020 CB1-2019-00283 1-0014836
7 203 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB1-2019-00069 1-0010699
8 204 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB1-2019-00196 1-0020514
9 205 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB1-2019-01174 1-0020419
10 206 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB1-2019-01309 1-0021794
11 207 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB1-2019-01320 1-0014658

Số ký hiệu văn 

bản

PHẦN IV

1- CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
a - Sáng chế
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STT
Ngày ban 

hành
SỐ YÊU CẦU

Sè ®¬n/B»NG 

LIÊN QUAN

1 208 /Q§-SHTT 20/01/2020 CB2-2019-01277 2-0002196

b - Giải pháp hữu ích

Số ký hiệu văn 

bản
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PHẦN VI 
 

đính chính 

 

 

Bằng độc quyền sáng chế số : 10578, cấp ngày 22/08/2012  

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ bằng độc quyền sáng chế 

Sai là: 

46, Quai A. Le Gallo. E-92100 Boulogne-Billancourt, France 

Đúng là:  
 

46, Quai A. Le Gallo. F-92100 Boulogne-Billancourt, France 
_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 19181, cấp ngày 02/05/2018  

Nội dung đính chính: Tên chủ bằng độc quyền sáng chế 

Sai là: 

VALLOUREC Mannesmann OIL & GAS FRANCE 

Đúng là:  

VALLOUREC OIL AND GAS FRANCE 
 

_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 19919, cấp ngày 14/09/2018  

Nội dung đính chính: Phân loại quốc tế 

Sai là: 

A23G 4/00, 3/34, A23L 1/06, A61K 8/66, 8/97, A23G 3/30, 3/30 

Đúng là:  
A23G 4/00, 3/34, A23L 1/06, A61K 8/66, 8/97 

_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 21374, cấp ngày 18/06/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

MASTINI, Vincent (US) 

Đúng là:  

MASCITI, Vincent (FR) 

_____________________________ 
 
Bằng độc quyền sáng chế số : 21965, cấp ngày 16/09/2019  

Nội dung đính chính: Tên chủ văn bằng 

Sai là: 
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DENKA COMPANY LIMITED. (JP) 

Đúng là:  
DENKA COMPANY LIMITED (JP) 
_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 22135, cấp ngày 30/09/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

JURCEN-LOHMANN, Dominik Lukas (DE) 

Đúng là:  
JURGEN-LOHMANN, Dominik Lukas (DE) 
_____________________________ 
 
Bằng độc quyền sáng chế số : 22271, cấp ngày 15/10/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

GARRANZO GARCIA-IBARROLA (ES) 

Đúng là:  
GARRANZO GARCIA-IBARROLA, Maria (ES) 
_____________________________ 
 

  

Bằng độc quyền sáng chế số : 22272, cấp ngày 15/10/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

HOKA Masayuki (JP) 

Đúng là:  
IIOKA Masayuki (JP) 
_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 22554, cấp ngày 11/11/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

CHOWDRURY, Ashfaqul, Islam (US) 

Đúng là:  
CHOWDHURY, Ashfaqul, Islam (US) 
_____________________________ 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 22554, cấp ngày 11/11/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

CHOWDRURY, Ashfaqul, Islam (US) 

Đúng là:  
CHOWDHURY, Ashfaqul, Islam (US) 
_____________________________ 
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Bằng độc quyền sáng chế số : 22684, cấp ngày 02/12/2019  

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ văn bằng 

Sai là: 

967 Colton Street, Monterey, California 93940 (US) United  States  of  Amrica. 

Đúng là:  
967 Colton Street, Monterey, California 93940, United  States  of  Amrica. 
_____________________________ 
 
Bằng độc quyền sáng chế số : 22743, cấp ngày 02/12/2019  

Nội dung đính chính: Địa chỉ chủ văn bằng thứ 2 

Sai là: 

2d Weteringsplansoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherlands 

Đúng là:  

2d Weteringsplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, Netherlands 

_____________________________ 
 
 

Bằng độc quyền sáng chế số : 22828, cấp ngày 09/12/2019  

Nội dung đính chính: Tên tác giả 

Sai là: 

Takahiro PUJII (JP) 

Đúng là:  
Takahiro FUJII (JP) 
_______________________________________________________________________ 
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